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xuyên nhận được sự động viên và giúp đỡ kịp thời về tinh thần cũng như vật 

chất của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, Phòng Nghiên 

cứu Gia súc lớn, Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện Chăn nuôi bò sữa 

(DTC). 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Viện, Ban lãnh đạo 
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Chúng tôi xin chân thành cảm ơn hai tổ chức quốc tế IDRC và IAEA 

đã hỗ trợ kinh phí cho việc thực hiện đề tài, cảm ơn Xí nghiệp Bò sữa An 

Phước, Nông trại Bò sữa Tân Thắng, các hộ chăn nuôi bò sữa đã nhiệt tình 

giúp đỡ chúng tôi trong qúa trình tiến hành các thí nghiệm. 

Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS. PTS. LÊ XUÂN 

CƯƠNG và PGS.TS. NGUYỄN NGHI đã tận tình hướng dẫn và động viên 

chúng tôi trong suốt qúa trình thực hiện đề tài, đồng thời đã góp nhiều ý kiến 

qúy báu cho việc hoàn thành luận án. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các anh chị em đồng nghiệp đã động 

viên, đóng góp công sức và góp ý trong qúa trình thực hiện đề tài. 



 
 

 5

MỤC LỤC 
 

Tiêu đề                                                                                                   Trang 

PHẦN MỞ ĐẦU                                                                                        1 

1. Tình hình phát triển chăn nuôi bò sữa ở phía Nam                               1 

2. Tính cấp thiết của đề tài                                                                         2   

3. Mục tiêu của đề tài                                                                                 5 

4. Đối tượng nghiên cứu                                                                              5  

5. Những đóng góp mới của đề tài                                                              6     

 

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU                                                        7 

1.1. Sử dụng phụ phế phẩm trong chăn nuôi bò sữa                              7 

1.1.1. Định nghĩa và phân loại phụ phế phẩm                                             8 

1.1.2. Đặc điểm dinh dưỡng các loại  phụ phế phẩm                                 10 

1.2. Tiêu hóa dạ cỏ và ứng dụng trong việc sử dụng phụ phế phẩm   20 

1.2.1. Đặc điểm giải phẩu, hệ vi sinh vật  và môi trường dạ cỏ                 21                         

1.2.2. Sự tiêu hoá các chất tinh bột, đường và chất béo                             30 

1.2.3. Tiêu hoá protein và hàm lượng NH3 dịch dạ cỏ                               31 

1.2.4. Tiêu hoá chất xơ và biện pháp để nâng cao tiêu hoá xơ                  34  

1.3. Xử lý rơm lúa và sử dụng bánh dinh dưỡng                                     37 

1.3.1. Các biện pháp xử lý rơm lúa                                                              37 

1.3.2. Sử dụng bánh dinh dưỡng cho bò sữa                                                40 



 
 

 6

Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU                 42 

2.1. Nội dung nghiên cứu                                                                               42 

2.1.1. Xác định giá trị dinh dưỡng của một số phụ phế phẩm và  

đánh giá đặc điểm khẩu phần ăn của bò sữa ở khu vực TP. HCM                43 

2.1.2. Nghiên cứu sử dụng rơm ủ urê và bánh dinh dưỡng  

trong khẩu phần ăn của bò sữa                                                                        45 

2.1.3. Nghiên cứu cải tiến khẩu phần và phương pháp đơn giản  

để xây dựng khẩu phần ăn cho bò sữa                                                             51 

2.2. Phương pháp nghiên cứu                                                                        57 

 

Chương 3: KẾT QỦA VÀ THẢO LUẬN                                                      68 

3.1. Giá trị dinh dưỡng của một số phụ phế phẩm và đặc điểm 

khẩu phần ăn của bò sữa ở khu vực TP.HCM                                             68                       

3.1.1. Giá trị dinh dưỡng của phụ phế phẩm chính trong khẩu phần  

ăn của bò sữa                                                                                                    68 

3.1.2. Đặc điểm khẩu phần ăn của bò sữa dựa trên  

nguồn phụ phế phẩm ở khu vực TP. HCM                                                       78 

3.2. Kết quả nghiên cứu sử dụng rơm ủ urê và  

bánh dinh dưỡng trong khẩu phần bò sữa                                                  84                        

3.2.1. Thành phần hóa học và  giá trị dinh dưỡng của rơm ủ urê  

và bánh dinh dưỡng                                                                                         84 

 



 
 

 7

3.2.2. Ảnh hưởng của khẩu phần có sử dụng rơm ủ urê và bánh dinh  

dưỡng đến một số chỉ tiêu dạ cỏ và khả năng phân giải thức ăn                     93      

3.2.3. Ảnh hưởng của rơm ủ urê và bánh dinh dưỡng đến một số chỉ tiêu  

    sản xuất và sinh sản của bò sữa                                                                   102 

 

3.3. Kết quả nghiên cứu cải tiến khẩu phần và lập bảng phối hợp  

thức ăn để xây dựng khẩu phần ăn cho bò sữa                                          109 

3.3.1.  Ảnh hưởng của khẩu phần có tỷ lệ tinh/thô khác nhau   

đến pH dịch dạ cỏ và khả năng phân giải thức ăn                                         109                 

3.3.3. Phương pháp đơn giản xây dựng khẩu phần cho bò sữa  

dựa trên gnuồn thức ăn sẵn có                                                                        125 

3.3.2. Kết quả cải tiến khẩu phần ăn cho bò sữa                                            113     

 

Chương 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ                                                         128 

4.1. Kết luận                                                                                                    128 

4.2. Đề nghị                                                                                                      130 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                              131 

NHỮNG CÔNG TRÌNH CÓ LIÊN QUAN                                                  146 

PHẦN PHỤ LỤC                                                                                            147 

 



 
 

 8

BẢNG CHỮ VIẾT TẮT 

 

VIẾT TẮT THUẬT NGỮ TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH 

ADF 

BDD 

CF 

CP 

DM 

ÑC 

EE 

KP 

ME 

NDF 

NFE 

OM 

P 

PG 

SEM 

TDN 

TN 

Xô axít 

Bánh dinh dưỡng 

Xơ thô 

Protein thô 

Vật chất khô 

Đối chứng 

Béo thô 

Khẩu phần 

Năng lượng trao đổi 

Xô trung tính 

Dẫn xuất không đạm 

Vật chất hữu cơ 

Xác suất sai 

Phân giải 

Sai số chuẩn của số trung bình 

Tổng các chất dinh dưỡng tiêu hóa 

Thí nghiệm 

Acid Detergent Fiber 

Multi-nutrient Block 

Crude Fiber 

Crude Protein 

Dry Matter 

Control 

Ether Extract 

Ration 

Metabolisable Energy 

Neutral Detergent Fiber 

Nitrogen Free Extract 

Organic Matter 

Probability 

Disappearance 

Standard Error for mean 

Total Digestible Nutrients 

Experimental 

 



 
 

 9

DANH SÁCH CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ 

 

     Số                                                Nội dung                                          Trang 

BẢNG SỐ LIỆU 

1.1 

 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

 

Phân loại phụ phế phẩm theo hướng ưu tiên sử dụng cho 

gia súc 

Khẩu phần thức ăn của bò thí nghiệm 1 

Sơ đồ bố trí thí nghiệm 4 

Khẩu phần ăn cho bò thí nghiệm 4 

Khẩu phần ăn cho bò thí nghiệm 5.1 

Khẩu phần ăn cho bò thí nghiệm 5.2 

Sơ đồ bố trí thí nghiệm 6 

Khẩu phần ăn cho bò thí nghiệm 6 

Sơ đồ bố trí thí nghiệm 7.1 

Sơ đồ bố trí thí nghiệm 7.2.2 

Thành phần hóa học một số thức ăn chính trong chăn 

nuôi bò sữa 

Khả năng phân giải (PG) và giá trị dinh dưỡng một số 

thức ăn chính trong chăn nuôi bò sữa 

Đặc điểm các loại hình khẩu phần ăn bò sữa theo các 

mức cỏ xanh khác nhau 

8 

 

44 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

56 

71 

 

71 

 

79 

 



 
 

 10

3.4 

 

3.5 

 

3.6 

 

3.7 

 

3.8 

 

3.9 

 

3.10 

 

3.11 

 

3.12 

 

3.13 

 

 

Số lượng các loại thức ăn trong khẩu phần  của bò sữa 

dựa trên nguồn phụ phế phẩm  

Sự mất cân đối về dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của 

bò sữa 

Thành phần hóa học của rơm ủ urê và bánh dinh 

dưỡng 

Khả năng phân giải và giá trị dinh dưỡng của rơm ủ urê 

và BDD 

Độ pH dạ cỏ của bò sữa ăn khẩu phần có rơm ủ urê và 

bánh DD. 

Hàm lượng NH3 (mg-N/lít) của khẩu phần  rơm ủ urê và 

bánh DD. 

Khả năng phân giải vật chất khô và xơ thô của một số 

thức ăn khi bò sữa được ăn rơm ủ urê và BDD. 

Ảnh hưởng của rơm ủ urê đến khả năng sản xuất của bò 

sữa  

Ảnh hưởng của bánh dinh dưỡng đến khả năng sản xuất 

của bò sữa   

pH dịch dạ cỏ của bò sữa ăn khẩu phần có tỷ lệ 

tinh/thô khác nhau 

 

81 

 

82 

 

87 

 

94 

 

96 

 

100 

 

102 

 

105 

 

110 

 

112 

 

 



 
 

 11

3.14 

 

3.15 

 

3.16 

 

3.17 

 

3.18 

 

3.19 

 

3.20 

 

3.21 

Tỷ lệ tiêu hóa vật chất khô và xơ thô một số loại 

thức ăn khi  KP có tỷ lệ tinh/thô khác nhau 

Kết quả thử nghiệm khẩu phần cải tiến không sử dụng 

rơm ủ urê và bánh dinh dưỡng 

Khẩu phần cải tiến cho bò vắt sữa có sử dụng bánh DD 

hoặc rơm ủ urê  

Ảnh hưởng của khẩu phần cải tiến có sử dụng bánh dinh 

dưỡng hoặc rơm ủ urê đến khả năng sản xuất của bò sữa  

Khẩu phần cải tiến cho bò cạn sữa mang thai có sử dụng 

bánh DD hoặc rơm ủ urê  

Ảnh hưởng của khẩu phần cải tiến có sử dụng bánh dinh 

dưỡng hoặc rơm ủ urê đến khả năng sinh sản của bò sữa  

Kết quả thử nghiệm khẩu phần cải tiến có sử dụng rơm 

ủ urê và bánh dinh dưỡng 

Bảng phối hợp thức ăn để xây dựng khẩu phần cho bò 

sữa không sử dụng bánh dinh dưỡng và rơm ủ urê 

  

114 

 

116 

 

117 

 

119 

 

120 

 

122 

 

126 

BIỂU ĐỒ 

2.1 

3.1 

3.2 

Ảnh hưởng bổ sung urê đến nồng độ NH3 dịch dạ cỏ 

Sự mất cân đối dinh dưỡng trong khẩu phần ăn bò sữa  

Thành phần nguyên liệu và công thức bánh dinh dưỡng 

34 

83 

86 



 
 

 12

3.3 

3.4 

 

3.5 

 

3.6 

 

3.7 

3.8 

 

3.9 

 

3.10 

pH dạ cỏ ở  khẩu phần có rơm ủ urê và bánh dinh dưỡng  

Hàm lượng NH3 ở khẩu phần có rơm ủ urê và bánh dinh 

dưỡng (mg-N/lít)  

Ảnh hưởng của rơm ủ urê đến lượng rơm tiêu thụ và 

năng suất sữa của bò sữa 

Ảnh hưởng của bánh dinh dưỡng đến năng suất sữa và 

hiệu qủa kinh tế 

pH dạ cỏ ở những khẩu phần có tỷ lệ tinh/thô khác nhau  

Tăng năng suất sữa và hiệu qủa kinh tế khi khẩu phần 

cải tiến không sử dụng rơm ủ urê và bánh DD 

Ảnh hưởng của khẩu phần cải tiến có sử dụng rơm ủ urê 

và bánh DD đến năng suất và lợi nhuận 

Tăng năng suất sữa và hiệu qủa kinh tế khi khẩu phần 

cải tiến có sử dụng kết hợp rơm ủ urê và bánh DD 

95 

97 

 

103 

 

106 

 

111 

115 

 

118 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 13

SUMMARY 

After conducting a preliminary survey, two research contents were 

carried out to determine (i) nutritive values of main agro-industrial by-

products used in dairy cattle rations around Ho Chi Minh city, (ii) the effect of 

urea-molasses-multinutrient block (UMMB), urea treated rice straw (UTRS) 

and concentrate/roughage ratio of ration on rumen environment and the 

productivity of dairy cows. 

Results of the study showed that the following by-products have been 

used mainly in dairy cattle rations: rice straw, beverage residue, soybean 

residue and cassave residue. The nutritive value of rice straw is low, especialy 

in crude protein and digestibility. Beverage, soybean and cassave residues 

have a high water content and quick fermentation in the rumen. Improvement of 

nutritive value of rice straw and balancing quantities of the other by-products 

were considered in the research. Use of UMMB (5% of urea) and UTRS (4% of 

urea), justification of concentrate/roughage ratio (less than 40/60) have 

improved the rumen pH, NH3 and disappearance of feedstuffs. Rations with 

UMMB and UTRS lead to a higher productivity of dairy cows and a higher 

economic efficiency for farmers. 

From results of the research, some tipical dairy cattle rations based on 

local available by-products have been formulated in form of tables. One table 

is for rations without UMMB and UTRS, the other is for rations with UMMB 

and UTRS. This method is simple for farmers to apply in production.  
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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BÒ SỮA Ở PHÍA NAM 

Sản xuất sữa ở các nước nhiệt đới đã và đang gia tăng với tốc độ 2,8% 

năm. Trong khi đó, nhu cầu về tiêu thụ sữa tăng 3,6% năm (Chamberlain, 

1989) [24]. Như vậy, ở các nước đang phát triển có nhiều cơ hội để phát triển 

ngành sản xuất sữa. Tuy nhiên, so với các nước ôn đới và kể cả các nước 

trong khu vực, sản xuất và tiêu thụ sữa ở Việt Nam còn đang ở mức rất thấp. 

Năm 1997, lượng sữa tươi sản xuất được 31,27 triệu lít, đạt khoảng 0,41 

lít/người. Tốc độ gia tăng sản xuất sữa ở nước ta chỉ đạt 19,26% năm (Lê Bá 

Lịch, 1998) [49].  

 Sau những thành công trên lĩnh vực sản xuất lúa gạo, Nhà nước Việt 

Nam đã có chủ trương phát triển nguồn thực phẩm cho nhân dân mà trong đó 

sản xuất sữa trong nước là một hướng được ưu tiên trong chương trình khuyến 

nông. Nhà nước đã thành lập các Trung tâm chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi 

bò sữa, các trạm gieo tinh nhân tạo, chương trình cho vay vốn chăn nuôi bò 

sữa... để đạt được mục tiêu 4 lít sữa/người/ năm vào năm 2000 (Cục Khuyến 

nông và Khuyến lâm, 1997) [7]. 

Xuất phát từ tình hình trên, phong trào chăn nuôi bò sữa đã thật sự phát 

triển mạnh mẽ trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, yêu cầu của chăn nuôi 

bò sữa là phải gắn liền với nơi chế biến. Vì thế, ở khu vực phía Nam, đàn bò 
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sữa chỉ phát triển ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận. Đã có 

những lúc phong trào nuôi bò sữa rộ lên ở Lâm Đồng, Khánh Hòa ... nhưng 

do không giải quyết được vấn đề “đầu ra” nên việc phát triển chăn nuôi bò 

sữa đã phải dừng lại. Riêng ở Thành phố Hồ Chí Minh, quá trình đô thị hóa 

đã làm cho đàn bò sữa phải dịch chuyển ra một số huyện ngoại thành như 

Hóc Môn, Thủ Đức, Bình Chánh ... và đã bắt đầu xuất hiện ở một số tỉnh lân 

cận như Đồng Nai, Bình Dương, Long An... Sau năm 1995, với sự ra đời của 

công ty liên doanh sữa VIETNAM - FOREMOST tại tỉnh Bình Dương và sự 

phát triển về khả năng thu mua sữa tươi (thành lập thêm nhiều điểm trung 

chuyển) của công ty VINAMILK, số lượng bò sữa đã thật sự gia tăng một 

cách đáng kể. 

2. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

 Từ trước đến nay đã và đang tồn tại sự khác biệt rất đặc trưng 

trong chăn nuôi bò sữa giữa các nước phát triển và các nước đang 

phát triển, đặc biệt là các nước nhiệt đới. Chăn nuôi bò sữa ở các 

nước phát triển theo hai phương thức chính: (i) hoặc thâm canh cao: 

bò sữa được nhốt tại chuồng, thức ăn, cơ sở hạ tầng được đầu tư tối đa 

cả về số lượng lẫn chất lượng. Phương thức này đòi hỏi con giống 

phải có năng suất cao; (ii) hoặc theo hình thức quảng canh: nghĩa là 

bò sữa được chăn thả chủ yếu trên những đồng cỏ rộng lớn, thức ăn 
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bổ sung tại chuồng hầu như rất ít nhưng vẫn thu được hiệu quả cao do 

chi phí đầu tư  ít.  

Với điều kiện hiện nay ở nướùc ta, hai phương thức trên đều khó 

có thể thực hiện được bởi vì chúng ta không thể nuôi được giống bò 

có năng suất cao (khí hậu không thích hợp) và chúng ta cũng không 

thể có những đồng cỏ rộng lớn (chăn nuôi bò sữa phải bám vào các cơ 

sở chế biến, thường tập trung ở thành phố). Vì thế, ở nước ta nói riêng 

và các nước đang phát triển nói chung tồn tại một phương thức chăn 

nuôi bò sữa với quy mô đầu con nhỏ, giống bò lai, đầu tư  ít, nuôi nhốt 

tại chuồng và không sử dụng thức ăn theo hướng công nghiệp hóa. 

Phương thức đó làm cho năng suất chăn nuôi không cao, hiệu quả 

kinh tế kém. Để chăn nuôi bò sữa có hiệu quả, người nông dân phải 

tận dụng tối đa: (i) công lao động trong gia đình và (ii) nguồn thức ăn 

sẵn có tại địa phương mà chủ yếu là phụ phế phẩm công nông nghiệp.  

Như vậy, quan điểm sử dụng phụ phế phẩm làm nguồn thức ăn 

chính trong chăn nuôi bò sữa ở những vùng ven đô thị là một chiến 

lược đúng đắn, phù hợp với trình độ của người nông dân, điều kiện 

kinh tế xã hội và đặc biệt là không cạnh tranh với nguồn lương thực 

của các gia súc khác và của con người. Với phương thức này, có thể 

chúng ta không thể đạt năng suất tối đa nhưng đạt tối ưu về đầu tư và 

hiệu quả kinh tế. Ngoài ra, với chiến lược sử dụng phụ phế phẩm 
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trong chăn nuôi bò sữa, chúng ta có thể tăng quy mô đàn ở phạm vi 

từng hộ gia đình, từng vùng và cả nước. Tuy nhiên, phụ phế phẩm 

thường có giá trị dinh dưỡng thấp hoặc mất cân đối làm cho khẩu 

phần bò sữa thường không đáp ứng đúng nhu cầu của gia súc. 

Từ trước đến nay đã có nhiều tác giả trong và ngoài nước tập trung 

nghiên cứu sử dụng phụ phế phẩm làm thức ăn cho gia súc nhai lại. Những 

nhà khoa học nổi tiếng như  Preston T.R, Leng R.A, Orskov E.R, Devendra 

C, Sundstol F, Owen E, Wanapat M, ……. đã cống hiến rất nhiều công sức cho 

việc nghiên cứu lĩnh vực này. Ở trong nước, nhiều tác giả cũng đã quan tâm 

đến việc sử dụng phụ phế phẩm làm thức ăn cho trâu bò như Bùi Xuân An, 

Bùi Văn Chính, Lê Xuân Cương, Lưu Trọng Hiếu, Lê Viết Ly, Nguyễn Văn 

Thu, Nguyễn Xuân Trạch ….  

Tuy nhiên, các nghiên cứu thường tập trung trên đối tượng trâu bò địa 

phương đang được sử dụng với mục đích sinh sản và cày kéo. Những đối 

tượng gia súc này thường được chăn thả ngoài đồng, chăn nuôi không mang 

tính hàng hóa nên các kết quả nghiên cứu chưa được người nông dân triển 

khai một cách rộng rãi. Với điều kiện chăn nuôi bò sữa nông hộ như hiện 

nay, chúng tôi nhận thấy có thể và cần phải áp dụng chiến lược này một cách 

kịp thời để giải quyết tình trạng thiếu hụt và mất cân đối dinh dưỡng của đàn 

bò sữa.  
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Vì thế, chúng tôi tiến hành nghiên cứu vấn đề này một cách đầy đủ hơn 

với đề tài: “Nghiên cứu sử dụng một số phụ phế phẩm công nông nghiệp và 

xây dựng khẩu phần ăn cho bò sữa dựa trên nguồn thức ăn sẵn có ở một số 

tỉnh phía Nam”.  

3. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 

- Mục tiêu chung: Sử dụng tối đa và có hiệu quả nguồn phụ phế phẩm sẵn có 

làm thức ăn cho gia súc nhai lại nói chung, bò sữa nói riêng để phát triển 

ngành sản xuất sữa trong nước. 

- Mục tiêu cụ thể: Nghiên cứu một số vấn đề (problems) cơ bản về phụ phế 

phẩm làm cơ sở cho việc triển khai ra thực tiễn sản xuất, bao gồm: 

 Đánh giá giá trị dinh dưỡng của phụ phế phẩm thường dùng cho bò sữa và 

đặc điểm khẩu phần ăn của bò sữa dựa trên nguồn phụ phế phẩm sẵn có ở 

khu vực phía Nam. 

 Nghiên cứu sử dụng rơm ủ urê và bánh dinh dưỡng trong khẩu phần ăn 

của bò sữa. 

 Nghiên cứu cải tiến khẩu phần và lập bảng phối hợp thức ăn dựa trên 

nguồn phụ phế phẩm sẵn có để xây dựng khẩu phần cho bò sữa. 
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4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là thức ăn từ nguồn phụ phế phẩm và 

khẩu phần ăn của bò sữa trong chăn nuôi nông hộ khu vực phía Nam nói 

chung, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phụ cận nói riêng. Giống bò sữa là 

giống bò lai Hà Lan (Holstein Friesian x Lai Sindhi) có 50, 75% máu bò Hà 

Lan. Các nội dung nghiên cứu được thực hiện trong phòng thí nghiệm và tại 

một số trại chăn nuôi bò sữa gia đình và quốc doanh. 

5. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI 

1/ Sử dụng một số chỉ tiêu về cấu trúc xơ như Neutral Detergent Fiber (NDF), 

Acid Detergent Fiber (ADF), lignin để đánh giá đặc điểm dinh dưỡng của 

phụ phế phẩm, đặc biệt là khả năng ăn vào và tỷ lệ tiêu hóa. 

2/ Nghiên cứu khả năng phân giải vật chất khô, vật chất hữu cơ và xơ thô của 

phụ phế phẩm đối với bò sữa trong điều kiện khẩu phần khác nhau (bằng 

phương pháp lỗ dò dạ cỏ In Sacco).  

3/ Xác định ảnh hưởng của thức ăn và khẩu phần (trên nền thức ăn hiện đang 

được sử dụng) đến một số chỉ tiêu cơ bản của môi trường dạ cỏ là pH và NH3 

dịch dạ cỏ của bò sữa đang được nuôi ở Việt Nam. 

4/ Xây dựng phương pháp phối hợp thức ăn đơn giản, có hiệu quả và phù hợp 

với hệ thống chăn nuôi hiện nay để xây dựng khẩu phần ăn cho bò sữa dựa 
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trên nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương, đặc biệt là rơm ủ urê và bánh dinh 

dưỡng (hai sản phẩm của phụ phế phẩm). 

5/ Đề tài đã góp phần vào việc triển khai và mở rộng những tiến bộ khoa học 

kỹ thuật sử dụng phụ phế phẩm vào thực tiễn chăn nuôi bò sữa. 

 

Chương 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.2. SỬ DỤNG PHỤ PHẾ PHẨM TRONG CHĂN NUÔI BÒ SỮA 

Để nâng cao hiệu quả chăn nuôi bò sữa, nhất là ở các nước nhiệt đới, 

cần phải sử dụng triệt để và hiệu quả nguồn phụ phế phẩm sẵn có tại địa 

phương, vì: 

* Diện tích đồng cỏ tự nhiên có hạn, trong khi nguồn phụ phế phẩm 

công nông nghiệp rất phong phú về chủng loại và số lượng. 

* Gia súc nhai lại có khả năng tiêu hóa nguồn carbohydrate, đặc biệt là 

chất xơ mà những động vật dạ dày đơn không tiêu hóa được. 

* Gia súc nhai lại có khả năng sử dụng nitơ phi protein thông qua sự 

phát triển của hệ vi sinh vật dạ cỏ để cung cấp protein cho chính nó. Nguồn 

nitơ phi protein lại là những chất có thể sử dụng để xử lý (bằng phương pháp 
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hóa học) những phụ phế phẩm cây trồng nhiều xơ nhằm nâng cao khả năng 

ăn vào và giá trị dinh dưỡng.  

Khi áp lực về dân số tăng lên, đất đai được ưu tiên cho canh tác cây 

trồng và xây dựng đô thị, công nghiệp, thì diện tích các bãi chăn thả và 

nguồn cỏ tự nhiên sẽ ngày càng bị thu hẹp. Điều này làm cho việc sử dụng 

phụ phế phẩm trong hệ thống chăn nuôi bò sữa càng trở nên quan trọng và 

cấp thiết. 

1.2.1 Định nghĩa và phân loại phụ phế phẩm 

Phụ phế phẩm công nông nghiệp có thể sử dụng làm thức ăn cho trâu 

bò là những thành phần bỏ đi hoặc là những sản phẩm phụ trong quá trình thu 

hoạch cây trồng và chế biến nông sản thực phẩm.  

Preston, 1986 [76] dựa vào đặc điểm các thành phần dinh dưỡng đã 

chia phụ phế phẩm thành 04 nhóm: 

Nhóm 1: Các phụ phế phẩm có nhiều xơ, ít nitơ. Nhóm này gồm hầu 

hết các phụ phẩm cây trồng quan trọng như rơm và thân cây ngũ cốc, thân 

cây họ đậu, các loại thân lá của những cây khác có độ tiêu hóa và lượng nitơ 

thấp. 

Nhóm 2: Các phụ phế phẩm nhiều xơ và giàu nitơ. Nhóm này nói 

chung gồm chất thải gia súc và bã bia 
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Nhóm 3: Các phụ phế phẩm ít xơ và nghèo nitơ. Nhóm này gồm các 

sản phẩm của quá trình chế biến đường (rỉ mật), bã cam, bã dứa, vụn chuối 

và các sản phẩm khác của cây thực phẩm chế biến. 

Nhóm 4: Các sản phẩm phụ ít xơ và giàu nitơ. Nhóm này hầu hết gồm 

khô dầu, bột hạt có dầu và phụ phẩm lò mổ ….. 

Egan (1989) [32] dựa vào thành phần tế bào và tỷ lệ tiêu hoá để chia 

phụ phẩm nông nghiệp thành 3 nhóm: 

  Nhóm 1: Những phụ phẩm có tỷ lệ xơ và lignin cao, tỷ lệ tiêu hoá chỉ 

ở mức 30 - 40%, khả năng ăn vào thấp và khi xử lý với urê thường không có 

hiệu quả cao. 

  Nhóm 2: Những phụ phẩm có thành phần tế bào cao nhưng lignin ở 

mức độ vừa phải, tỷ lệ tiêu hoá ở mức trung bình 50 - 60%. 

  Nhóm 3: Những phụ phẩm có thành phần tế bào thấp, tỷ lệ tiêu hoá ở 

mức 40 - 50%, khi xử lý urê đạt hiệu qủa cao. 

Ngoài ra, Devendra, 1997 [30] dựa vào hướng ưu tiên sử dụng cho gia 

súc đã chia phụ phế phẩm thành 03 nhóm chính như sau: 

 



 
 

 23

Bảng 1.1  Phân loại phụ phế phẩm  

theo hướng ưu tiên sử dụng cho gia súc 

 

Loại phụ phẩm Đặc điểm  
dinh dưỡng 

Gia súc  
sử dụng 

Nhóm 1: Chất lượng tốt 
(ví dụ bánh dầu, lá khoai 
mì….) 

Protein cao, nhiều 
năng lượng và chất 
khoáng 

Heo, gà, vịt, gia súc 
nhai lại (Sản xuất thịt, 
sữa) 

Nhóm 2: Chất lượng trung 
bình (ví dụ bánh dầu dừa, 
dầu cọ, dây khoai lang…….) 

Protein trung bình Heo, gà, vịt, gia súc 
nhai lại (Sản xuất thịt, 
sữa) 

Nhóm 3: Chất lượng thấp 
(ví dụ rơm rạ, bã dừa, bã 
mía, bã khoai mì…) 

Protein thấp, nhiều 
xô 

Gia súc nhai lại (sản 
xuất thịt và cày kéo), 
Lạc Đà, Ngựa 

Nguồn: Derendra (1997) 

1.2.2. Đặc điểm dinh dưỡng các loại phụ phế phẩm  

• Phụ phế phẩm cây trồng  

Phụ phế phẩm cây trồng bao gồm rơm rạ, thân cây bắp, bao bắp, cùi 

bắp, dây đậu phộng, vỏ hạt đậu phộng, ngọn mía, dây lang, lá khoai mì …..Ở 

hầu hết các nước nhiệt đới, nguồn phụ phế phẩm cây trồng rất dồi dào và đủ 

để duy trì một số lượng lớn đàn gia súc. Ngoài lá khoai mì khô (cassava hay), 

hầu hết các loại phế phẩm cây trồng thường có giá trị dinh dưỡng thấp. Hiện 

nay, loại thức ăn này được sử dụng hầu như ở dạng chưa chế biến nên giá trị 

dinh dưỡng cũng như tỷ lệ sử dụng thấp. Gia súc sử dụng với mục đích để lấp 
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đầy dạ cỏ hơn là sử dụng như một nguồn dinh dưỡng. Vì thế, ngành chăn nuôi 

bò sữa chỉ dựa trên phụ phế phẩm cây trồng không được chế biến sẽ không 

thể có hiệu quả cao: bò sinh trưởng và thành thục chậm, khả năng sinh sản 

kém, năng suất sữa thấp hoặc không đủ để nuôi con.  

 Phụ phế phẩm cây trồng có thành phần xơ khó tiêu hoá cao và được sử 

dụng chủ yếu cho khẩu phần duy trì hoặc để cung cấp độ choán. Khả năng ăn 

được (intake) những loại thức ăn này của gia súc bị hạn chế do tính chất vật 

lý của chúng và tỷ lệ tiêu hoá thấp. Gia súc không thể nhận nhiều năng 

lượng từ những loại thức ăn này. Năng lượng trao đổi (Metabolisable Energy: 

ME) thấp hơn 7,5 MJ/kg vật chất khô (Dry Matter: DM) và tổng các chất 

dinh dưỡng tiêu hoá (Total Digestible Nutrients: TDN) thường ở mức 35 - 

50%. Hàm lượng protein thô (Crude Protein: CP) thấp, chỉ đạt 3 - 4%, xơ thô 

(Crude Fiber: CF) cao, chiếm đến 35 - 48% và không cân đối chất khoáng đã 

hạn chế hiệu quả sử dụng năng lượng  (Chamberlain, 1989) [24]. 

 Cải thiện gía trị dinh dưỡng và tăng tối đa lượng ăn vào của gia súc là 

mục tiêu quan trọng của việc sử dụng phụ phế phẩm cây trồng. Tuy nhiên, 

theo Devendra, 1997 [30] khả năng này bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như: 

i. Bản chất của loại thức ăn (tính chất vật lý và hóa học). 

ii. Tốc độ phân giải thức ăn của hệ vi sinh vật dạ cỏ (môi trường   

dạ cỏ) 
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iii. Số lượng và chất lượng các chất dinh dưỡng bổ sung để có thể tạo 

được một khẩu phần cân bằng dinh dưỡng (thức ăn bổ sung và yếu tố 

khẩu phần). 

Nếu khắc phục được những yếu tố hạn chế trên đây sẽ giúp cho việc sử 

dụng nguồn phụ phế phẩm cây trồng nhiều xơ có hiệu quả hơn. 

* Rơm lúa  

Rơm lúa được sử dụng phổ biến trong chăn nuôi trâu bò ở các nước 

nhiệt đới. Ví dụ,  ở Thái Lan, 75% rơm lúa rẫy và 82%  rơm lúa nước được sử 

dụng cho trâu bò  (Wanapat, 1990) [88], ở Bangladesh, tỷ lệ này là 47% 

(Saadullah và ctv. 1991) [82]. Ở nước ta, hàng năm có khoảng 20 triệu tấn 

rơm (Lê Xuân Cương, 1994 [8], Lê Viết Ly và Bùi Văn Chính, 1996 [12]) và 

đây là nguồn thức ăn chủ lực cho trâu bò, đặc biệt trong mùa khô ở các tỉnh 

phía Nam.  

 Tuy nhiên, rơm lúa rất  cồng kềnh, giá trị dinh dưỡng thấp và không cân 

đối. Nếu cho ăn rơm lúa đơn thuần, gia súc chỉ ăn được một số lượng nhỏ. 

Nếu cho ăn nhiều thì khẩu phần sẽ mất cân bằng dinh dưỡng, đặc biệt đối với 

bò sữa, làm cho năng suất sữa và khả năng sinh sản của chúng sút kém. Do 

đó, rơm lúa cần được xử lý và cân đối khẩu phần thì mới có thể gia tăng hiệu 

quả sử dụng.  
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* Thân cây bắp:  

Bắp là một cây lương thực quan trọng cho con người trên nhiều châu 

lục. Một nửa trọng lượng của cây bắp là phụ phế phẩm: 38% là thân, bao và 

lá; 12% là cùi bắp. Phụ phẩm cây bắp có giá trị dinh dưỡng cao nhất trong 

các loại thân cây ngũ cốc. Vì thế, chúng có tiềm năng lớn trong việc cải thiện 

dinh dưỡng cho gia súc. Bao bắp có tỷ lệ tiêu hoá cao nhất, còn cùi bắp có tỷ 

lệ tiêu hoá thấp nhất so với các phụ phẩm khác của cây bắp (Chamberlain 

1989) [24].  

Giá trị dinh dưỡng thân bắp phụ thuộc vào giống và thời vụ thu hoạch. 

Trong 1 kg thân cây bắp có 600-700 g vật chất khô, 60-70 g protein thô, 280-

300g xơ thô (Viện Chăn nuôi Quốc gia, 1995) [14]. Thân cây bắp, bao bắp 

nếu thu hoạch ở giai đoạn còn xanh, được xem là loại thức ăn thô xanh có gía 

trị. Thân bắp, bao bắp, cùi bắp có thể phơi khô dự trữ, khi cho ăn có thể 

ngâm nước hoặc xử lý với urê để tăng khả năng ăn vào của gia súc và tăng 

giá trị dinh dưỡng. Tuy nhiên, ở khu vực ven thành phố Hồ Chí Minh diện 

tích trồng bắp không nhiều và phế phẩm cây bắp chiếm không đáng kể trong 

thành phần thức ăn cho bò sữa hiện nay. 

 * Dây đậu phộng:  

Cây họ đậu ở nước ta tương đối phổ biến là đậu phộng, đậu nành, đậu 

xanh, …. Hơn 260.000 ha đậu phộng được trồng ở nước ta (Bùi Xuân An, 
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1998) [1], tập trung nhiều ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ như Long An, Tây 

Ninh …. Đây là một loại thức ăn có gía trị dinh dưỡng cao đối với gia súc nhai 

lại. Ở dạng tươi (22% vật chất khô), thân cây đậu phộng có hàm lượng 

protein thô là 3,47% và tổng chất dinh dưỡng tiêu hóa là 14,6%. Sau khi phơi 

khô để dự trữ, thân đậu phộng khô có chứa 11% protein thô, 48,6% tổng các 

chất dinh dưỡng tiêu hóa (Viện Chăn nuôi Quốc gia, 1995) [14]. Bùi Xuân 

An, 1998 [1] đã nghiên cứu một cách toàn diện về phụ phế phẩm này trong 

việc sử dụng làm thức ăn cho gia súc nhai lại ở khu vực miền Đông Nam Bộ. 

* Ngọn mía:  

Khả năng cung cấp ngọn mía ở các huyện ngoại thành thành phố Hồ 

Chí Minh đạt 15.000 tấn/năm nhưng số hộ sử dụng ngọn mía chỉ chiếm tỷ lệ 

rất ít (Lê Xuân Cương và ctv. 1995) [9]. Khó khăn chính có thể do tính chất 

mùa vụ của loại phế phẩm này và do khó khăn trong khâu thu gom chuyên 

chở. Với 418 Kcal/kg và gần 2% đường tan, ngọn mía là loại thức ăn thô 

xanh cung cấp năng lượng rất tốt trong khẩu phần bò sữa (Nguyễn Nghi và 

Vũ Văn Độ, 1995) [13]. Nếu thu gom dễ dàng, có thể sử dụng ngọn mía đến 

15-20 kg trong khẩu phần của bò sữa để thay thế một phần cỏ xanh . Để tăng 

khả năng ăn vào, ngọn mía cần được chẻ nhỏ và bỏ bớt phần lá bên trên. 

Gần đây, Bùi Văn Chính và ctv. (1999) [6] đã bắt đầu nghiên cứu sử dụng lá 

mía làm thức ăn cho gia súc nhai lại và đã có những kết quả tương đối khả 

quan. 
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* Vỏ thơm: 

Vỏ thơm là phần loại ra ở nhà máy chế biến đồ hộp. Nó là loại thức ăn 

chứa nhiều nước và hàm lượng đường cao, phù hợp với bò vắt sữa. Vật chất 

khô của vỏ thơm là 11,7%. Giá trị năng lượng trao đổi trong 1 kg vỏ thơm là 

246 Kcal, protein thô là 73 g và xơ thô là 47 g (Lê Xuân Cương và ctv. 1995 

[9]). Khi bò sữa ăn nhiều vỏ thơm thì làm giảm khả năng tiêu thụ rơm do bò 

bị rát lưỡi (do enzym bromelin trong vỏ thơm gây ra). Từ đó ảnh hưởng đến 

khẩu phần và dinh dưỡng cho bò sữa. Thời gian gần đây, tỷ lệ số hộ sử dụng 

vỏ thơm đã giảm hầu như không còn nữa. 

* Lá khoai mì:  

Lá khoai mì giàu protein (65,9 g/ kg lá tươi) (Viện Chăn nuôi Quốc gia, 

1995) [14] cũng là nguồn thức ăn có giá trị cho gia súc nhai lại. Ở Thái Lan 

đã và đang triển khai việc sử dụng lá khoai mì (phơi khô, băm nhỏ) như là 

một thành phần chính trong thức ăn hỗn hợp bò sữa, đặc biệt ở vùng nghèo 

thuộc Đông bắc Thái Lan (Wanapat và ctv. 1997) [89]. 

Sử dụng lá khoai mì có tiềm năng rất lớn trong việc phát triển chăn 

nuôi bò sữa, nhất là ở những vùng đất khó trồng trọt, hạn hán và cỏ dại 

nhiều. Ở nước ta, việc sử dụng lá khoai mì đã và đang được nghiên cứu áp 
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dụng trong chăn nuôi gia súc. Tuy nhiên, tỷ lệ số hộ sử dụng lá khoai mì khô 

trong khẩu phần ăn của bò sữa ở khu vực TP. Hồ Chí Minh không đáng kể. 

 Ngoài các loại nói trên, còn rất nhiều phụ phế phẩm cây trồng  khác có 

thể sử dụng làm thức ăn cho bò sữa như dây lang, vỏ mít, các loại củ quả, trái 

điều ….. Tuy nhiên, số hộ nuôi bò sữa sử dụng không nhiều và không mang 

tính thường xuyên. 

Mặc dù khả năng ăn vào và giá trị dinh dưỡng của phụ phế phẩm cây 

trồng thấp nhưng đây là nguồn thức ăn thô rẻ tiền cho gia súc nhai lại ở các 

nước nhiệt đới nói chung, ở Việt Nam nói riêng. Chúng ta không thể đòi hỏi 

phụ phế phẩm cây trồng phải đóng vai trò chính yếu trong khẩu phần của bò 

sữa cao sản, đặc biệt là giai đoạn đầu chu kỳ sữa. Tuy nhiên, khẩu phần của 

bò sữa thấp sản ở cuối giai đoạn tiết sữa, bò cạn sữa và bò tơ chỉ cần 60 - 

65% tổng các chất dinh dưỡng tiêu hóa (TDN) thì những loại thức ăn này có 

thể trở thành khẩu phần cơ bản. Hiệu qủa sử dụng chúng sẽ cao hơn nếu 

được xử lý và bổ sung những loại thức ăn khác một cách hợp lý.  

• Phụ phế phẩm công nghiệp  

* Phụ phế phẩm công nghiệp xay xát:  

Một số lượng lớn phụ phế phẩm từ quá trình xay xát lúa, bắp... được sử 

dụng làm thức ăn cho gia súc. Tuy nhiên, quy trình xay xát ở những quy mô 

khác nhau tạo ra những phụ phế phẩm có giá trị dinh dưỡng khác nhau. Nhìn 
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chung, những phụ phế phẩm này cung cấp nguồn năng lượng và protein có 

giá trị, đặc biệt trong khẩu phần bò sữa. Giá trị TDN khoảng 65 -70% và CP 

từ 8 -14%, CF thay đổi từ 6 - 20% trong phụ phế phẩm phụ thuộc vào quy 

trình xay xát (Chamberlain, 1989) [24]. 

 Yếu tố hạn chế việc sử dụng các phụ phế phẩm này là lượng xơ thô 

tương đối cao trong cám trấu, lượng dầu cao trong các loại cám (khoảng 12% 

chất béo thô) dễ làm cho chúng bị oxy hóa trong điều kiện nóng ẩm, tạo ra 

mùi ôi mốc. Vì thế, việc bảo quản các phụ phế phẩm này trong thời gian dài 

để sử dụng một cách thường xuyên là rất khó. Tuy nhiên, phải thừa nhận 

rằng các phụ phế phẩm của quá trình xay xát ngũ cốc được xem là loại thức 

ăn có giá trị dinh dưỡng cao đối với gia súc nhai lại. Gia tăng sản xuất ngũ 

cốc sẽ tiếp tục tăng số lượng phụ phế phẩm xay xát đây là nguồn cung cấp 

năng lượng và protein cho đàn bò sữa. 

* Phụ phế phẩm công nghiệp ép dầu:  

Ở vùng nhiệt đới có nhiều loại cây có chứa dầu trong hạt và qủa của 

chúng. Những phụ phẩm còn lại sau khi hạt được ép dầu (thường gọi là khô 

dầu) chứa nhiều protein cũng như năng lượng. Tuy nhiên, người ta thường ưu 

tiên sử dụng những phụ phế phẩm này cho động vật dạ dày đơn vì gia súc 

nhai lại có khả năng tổng hợp protein từ nguồn nitơ phi protein nhờ hệ vi sinh 

vật dạ cỏ. Để xây dựng một khẩu phần hợp lý cho bò sữa, cần phải bổ sung 

một lượng protein có khả năng thoát qua sự lên men dạ cỏ (By-pass protein) 
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(William và ctv. 1996) [92]. Phụ phế phẩm công nghiệp ép dầu là những thức 

ăn cung cấp dạng protein này có hiệu quả và rẻ tiền ở các nước nhiệt đới. 

Đinh Văn Cải, 1999 [3] đã nghiên cứu sử dụng khô dầu hạt bông vải và hạt 

bông vải nguyên trong thức ăn hỗn hợp bò sữa. Kết quả cho thấy có thể sử 

dụng đến 15% những loại thức ăn này  để thay thế những nguồn protein đắt 

tiền khác. Tuy nhiên, các nghiên cứu về giá trị by-pass protein cần được tiếp 

tục triển khai để gia tăng việc sử dụng các loại thức ăn giàu protein này. 

* Hèm bia:  

Hèm bia được sử dụng rộng rãi trong chăn nuôi bò sữa, đặc biệt ở 

những vùng gần nhà máy bia. Nhiều hộ nuôi bò sữa đã sử dụng đến 55% chất 

dinh dưỡng là hèm bia trong khẩu phần của bò sữa. Giá trị dinh dưỡng của 

hèm bia thay đổi tùy thuộc nguyên liệu và quy trình sản xuất. Nói chung, 

protein trong hèm bia thường cao, vào khoảng 26% vật chất khô. Hèm bia 

được sử dụng ở dạng ướt, khô hoặc ủ ướp chung với rỉ mật và axít hữu cơ. 

Hèm bia có độ ẩm khoảng 80% là yếu tố bất lợi trong việc bảo quản và sử 

dụng phụ phế phẩm này (Nguyễn Nghi và Vũ Văn Độ, 1995) [13]. Khẩu 

phần bò sữa có nhiều hèm bia thường có tỷ lệ chất béo trong sữa thấp (Đinh 

Văn Cải và ctv. 1999) [4] và đây là một trong những yêu cầu cần được giải 

quyết trong chăn nuôi bò sữa hiện nay. 
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*Xác đậu nành và xác mì: 

Xác đậu nành hay bã đậu nành là phụ phế phẩm của quá trình chế biến 

hạt đậu nành sống làm tàu hủ (đậu phụ) hoặc sữa đậu nành. Xác đậu nành có 

hàm lượng protein và chất béo cao, mùi thơm vị ngọt, gia súc rất thích ăn. Tỷ 

lệ tiêu hóa xác đậu nành rất cao, vì vậy giá trị năng lượng cũng rất cao. Cần 

lưu ý là trong xác đậu nành sống có men phân giải urê (ureaza). Nếu cho bò 

sữa ăn xác đậu nành cùng với một lượng lớn urê thì do tác động của men 

ureaza trong xác đậu nành, urê sẽ bị thủy phân nhanh chóng, tạo ra số lượng 

lớn NH3 trong máu có thể gây ngộ độc. 

Xác mì hay bã mì là phụ phế phẩm sau khi đã lấy đi tinh bột từ củ 

khoai mì (củ sắn). Xác mì có thể sử dụng ở dạng tươi hay phơi khô làm 

nguyên liệu trong thức ăn hỗn hợp và được xem là thức ăn cung cấp năng 

lượng cho bò sữa. 

* Rỉ mật đường: 

Rỉ mật đường là phụ phẩm của công nghiệp chế biến đường mía. Rỉ 

mật có chứa khoảng 1.600 Kcal/kg năng lượng trao đổi là loại thức ăn cung 

cấp năng lượng rất tốt. Tuy nhiên, sử dụng rỉ mật như thế nào trong khẩu 

phần ăn của bò sữa để có thể thích hợp với đặc điểm chăn nuôi nông hộ và 

an toàn cho gia súc là vấn đề cần phải giải quyết. Khi kiến thức về dinh 

dưỡng cho gia súc nhai lại của người nông dân còn hạn chế thì việc sử dụng 
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rĩ mật đơn lẻ chưa thật sự mang lại hiệu quả cao và nhiều khi còn gây ra 

những hậu quả nghiêm trọng. Vì thế, rỉ mật  nên được sử dụng kết hợp với 

những loại thức ăn khác. Ở các nước công nghiệp, rỉ mật được dùng trong 

thức ăn hỗn hợp của gia súc để tăng tính ngon miệng và tăng độ kết dính của 

thức ăn viên. Với mục đích đó, chỉ cần sử dụng một lượng nhỏ rỉ mật (5-

10%), nếu tỷ lệ cao hơn sẽ gây khó khăn cho việc trộn và vo viên thức ăn. Ở 

các nước nhiệt đới, số lượng rỉ mật tương đối lớn và nhu cầu cung cấp năng 

lượng trong khẩu phần của gia súc cao, rỉ mật cần phải được sử dụng nhiều 

hơn. Tuy nhiên, nếu dùng số lượng lớn trong một lần cho ăn, rỉ mật có thể 

gây ra hiện tượng ngộ độc. Biện pháp nào để có thể sử dụng hiệu quả nguồn 

rỉ mật dồi dào ở các nước nhiệt đới là một vấn đề cần phải quan tâm giải 

quyết. 

Tóm lại, phụ phế phẩm có một số đặc điểm chung sau đây: 

 Không ổn định về mặt chất lượng và số lượng cung cấp tùy thuộc vào mùa 

vụ thu hoạch. Từ đó, khó có thể sử dụng phụ phế phẩm trong chăn nuôi 

theo hướng công nghiệp hóa. Đây là yếu tố hạn chế việc sử dụng phụ phế 

phẩm một cách rộng rãi trong thực tiễn sản xuất. 

 Phụ phế phẩm thường mất cân đối về mặt dinh dưỡng so với nhu cầu của 

gia súc, đặc biệt đối với bò sữa. Hàm lượng protein trong rơm lúa thấp, xơ 

thô trong hèm bia, xác mì, rỉ mật thấp, … là những yếu tố làm cho khẩu 
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phần mất cân đối nếu các phụ phế phẩm không được xử lý hoặc sử dụng 

một cách riêng lẽ. 

 Một số phụ phế phẩm rất cồng kềnh nên khó dự trữ và chi phí vận chuyển 

cao. Vì thế, khó có thể khuyến cáo nông dân sử dụng một cách rộng rãi. 

 Một số phụ phế phẩm phải qua chế biến như rơm rạ, bã mía … thì mới có 

hiệu quả đối với gia súc. Tuy nhiên, nông dân rất ngại áp dụng những tiến 

bộ khoa học kỹ thuật khi quy mô đàn gia súc của họ không nhiều, thu 

nhập từ chăn nuôi chưa phải là chủ yếu trong tổng thu nhập của gia đình. 

Như vậy, để sử dụng một cách có hiệu quả nguồn phụ phế phẩm, thực 

tế sản xuất đang đòi hỏi phải có những biện pháp cụ thể để khắc phục những 

hạn chế nêu trên, đặc biệt đối với các phụ phế phẩm nhiều xơ. Cơ sở để tìm 

ra những giải pháp thích hợp này là phải hiểu rõ bản chất tiêu hóa của các 

chất dinh dưỡng, đặc biệt là chất xơ trong dạ cỏ. 

1.2. QÚA TRÌNH TIÊU HÓA Ở DẠ CỎ VÀ GIẢI PHÁP                                                

                                              SỬ DỤNG PHỤ PHẾ PHẨM  CHO BÒ SỮA  

Đặc điểm nổi bật về tiêu hóa của gia súc nhai lại nói chung và bò sữa 

nói riêng là sự lên men thức ăn ở dạ cỏ nhờ vào hoạt động của hệ vi sinh vật 

dạ cỏ. Quá trình lên men thức ăn và các sản phẩm cuối cùng từ quá trình 

lên men là những yếu tố quan trọng trong việc cải thiện dinh dưỡng cho bò 
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sữa. Sự cân bằng các sản phẩm cuối cùng của quá trình lên men trong dạ cỏ 

sao cho phù hợp với sinh lý của con vật sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng 

thức ăn trong khẩu phần cũng như năng suất của vật nuôi. 

Môi trường dạ cỏ và hệ vi sinh vật dạ cỏ đóng một vai trò quan trọng 

cho quá trình lên men thức ăn trong dạ cỏ (Durand, 1989) [31]. Những loại 

thức ăn khác nhau, những khẩu phần khác nhau có thể làm thay đổi môi 

trường và hệ vi sinh vật dạ cỏ, từ đó ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa thức 

ăn ở bò sữa. Đây là cơ sở khoa học để xây dựng các phương pháp cải tiến 

(xử lý thức ăn, bổ sung thức ăn, cân đối khẩu phần, kỹ thuật cho ăn...) sao 

cho việc sử dụng thức ăn, đặc biệt là phụ phế phẩm trong khẩu phần của bò 

sữa mang lại  hiệu quả cao nhất. 

1.2.1. Đặc điểm giải phẫu học, hệ vi sinh vật và môi trường dạ cỏ 

* Đặc điểm giải phẫu học 

Dạ dày 4 túi của loài nhai lại (trâu, bò, dê, cừu) có cấu tạo đặc biệt 

(khác dạ dày đơn) để thích nghi với điều kiện tiêu hóa thức ăn thô xơ. Bốn 

túi đó là dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá sách và dạ múi khế. Dạ cỏ to nhất chiếm 2/3 

dung tích của dạ dày, dạ tổ ong liên thông rộng với dạ cỏ, dạ lá sách gồm 

nhiều lá to nhỏ khác nhau như những trang sách để dễ ép thức ăn nửa lỏng 

xuống dạ múi khế. Dạ cỏ, dạ tổ ong và dạ lá sách được gọi là dạ dày trước, 

mặt trong phủ đầy chất sừng, không có tuyến tiêu hóa. Từ thượng vị dạ dày 
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có rãnh thực quản hình lòng máng chạy băng qua dạ tổ ong đổ vào dạ lá 

sách. Dạ múi khế có niêm mạc mặt trong gấp nếp dọc giống như múi khế, 

có cấu tạo niêm mạc và có tuyến vị giống như dạ dày đơn. 

Đặc điểm dạ dày 4 túi tạo ra sự khác biệt lớn giữa tiêu hóa nhai lại và 

tiêu hóa dạ dày đơn: 

- Dung tích dạ dày 4 túi lớn, thích hợp cho việc dự trữ và phân giải một 

khối lượng lớn thức ăn thô cồng kềnh như rơm, cỏ ….. 

- Có hệ vi sinh vật dạ cỏ phong phú, bao gồm vi khuẩn, protozoa và 

nấm. Đây là những vi sinh vật có lợi, không gây bệnh cho gia súc. Dạ cỏ có 

môi trường lý tưởng cho quần thể vi sinh vật khổng lồ này sinh tồn, phát 

triển và tham gia vào quá trình tiêu hoá thức ăn.  

* Hệ vi sinh vật dạ cỏ 

Hệ vi sinh vật dạ cỏ bao gồm vi khuẩn (Bacteria), thảo phúc trùng 

(protozoa), nấm (fungi). Dựa trên hoạt động sinh lý và sự lên men những 

chất dinh dưỡng chủ yếu, người ta chia vi sinh vật dạ cỏ thành 4 nhóm: 

 Nhóm phân giải chất xơ  

 Nhóm phân giải chất bột đường 

 Nhóm phân giải protein và urê 
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 Nhóm phân giải các sản phẩm trung gian của quá trình phân giải xơ và 

bột đường. 

Thông thường nhóm Bacteria chiếm tỷ lệ lớn nhất trong hệ vi sinh vật 

dạ cỏ. Chúng bao gồm các loại sau đây: 

− Bacteria tự do trong dịch dạ cỏ. 

− Bacteria bám vào các mẫu thức ăn. 

− Bacteria trú ngụ ở các nếp gấp biểu mô. 

− Bacteria bám vào Protozoa. 

Thức ăn liên tục di chuyển khỏi dạ cỏ nên phần lớn Bacteria bám vào 

thức ăn sẽ bị tiêu hóa đi. Vì vậy, số lượng Bacteria tự do trong dịch dạ cỏ  là 

chỉ tiêu quan trọng để xác định tốc độ công phá và lên men thức ăn. Số 

lượng Bacteria dạng tự do này phụ thuộc vào các chất dinh dưỡng hòa tan 

trong dạ cỏ. Những chủng Bacteria quan trọng là: 

− Bacteriades saccinogen (G- ) 

− Buminicoccus flarefacicus (G+ ) 

− Buminicoccus albus (G+ )  

Trong đó, hai chủng đầu tổng hợp những men phân giải xơ (cellulaza) 

có độ hoạt động cao để lên men chất xơ trong thành phần thức ăn. 

Hệ vi sinh vật dạ cỏ thực hiện hai chức năng quan trọng: 
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+ Giúp vật chủ có thể sử dụng thức ăn thô và tiêu hóa chất xơ. Chúng 

biến đổi chất xơ và đường pentosan của thức ăn thành các axít hữu cơ mà cơ 

thể sử dụng được (gọi chung là các axít béo bay hơi). Sự tiêu hóa thức ăn, 

chủ yếu là thức ăn thô nhờ vi sinh vật dạ cỏ ở động vật nhai lại có tầm quan 

trọng và ý nghĩa to lớn. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể nuôi chúng chủ 

yếu bằng rơm, cỏ …. và cần phải nghiên cứu để nâng cao hiệu quả sử dụng 

những phụ phế phẩm này. 

+ Trong dạ cỏ, vi sinh vật tổng hợp nên những chất dinh dưỡng cho vật 

chủ trong mối quan hệ cộng sinh. Chúng tổng hợp hoặc sản xuất ra tất cả các 

vitamin nhóm B, vitamin K và tất cả các axít amin thiết yếu. Chúng có khả 

năng sử dụng những hợp chất nitơ phi protein để biến thành các chất dinh 

dưỡng có giá trị hơn cho vật chủ. 

Hệ vi sinh vật dạ cỏ rất phức tạp và số lượng cũng như hoạt động của 

chúng phụ thuộc nhiều vào khẩu phần thức ăn. Thức ăn của gia súc nhai lại 

nói chung, bò sữa nói riêng là hỗn hợp carbohydrate, trong đó nhiều nhất là 

cellulose và hemicellulose. Tuy nhiên, nhiều khẩu phần có tỷ lệ 

carbohydrate hòa tan và tinh bột cao (như  rỉ mật đường hoặc thức ăn tinh), 

làm cho hệ vi sinh vật dạ cỏ có thể thay đổi. Từ đó, gây ảnh hưởng đến quá 

trình tiêu hóa và cuối cùng là sức sản xuất và sức khoẻ của gia súc.  

* Môi trường dạ cỏ 
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Tạo được môi trường dạ cỏ thích hợp cho hệ vi sinh vật dạ cỏ tồn tại, 

phát triển và họat động là điểm mấu chốt để nâng cao khả năng tiêu hóa 

thức ăn, đặc biệt là những phụ phế phẩm nhiều xơ. 

Trong điều kiện bình thường, môi trường dạ cỏ luôn được ổn định và 

thích hợp cho hệ vi sinh vật nhờ vào các yếu tố sau đây (Durand, 1989 

[31]): 

 1/ Nhiệt độ và ẩm độ: Nhiệt độ trong dạ cỏ vào khoảng 38-42oC, ẩm 

độ từ 80-90%. 

2/ Thức ăn trong khẩu phần: Thức ăn vật chủ ăn vào có đủ các chất 

dinh dưỡng để cung cấp một cách thường xuyên cho vi sinh vật. 

3/ Thành phần ion: Thành phần ion trong dạ cỏ luôn ổn định do sự 

trao đổi của vách dạ cỏ và chất tiết dạ cỏ. 

4/ Sản phẩm của quá trình lên men: Sản phẩm cuối cùng của sự lên 

men thức ăn trong dạ cỏ là các axít béo bay hơi (chủ yếu là axít acetic, axít 

propionic và axít butyric), và các khí CH4, CO2, H2. Sản phẩm của qúa trình 

lên men thức ăn trong dạ cỏ được vách dạ cỏ hấp thu và chuyển đi. Vì thế, 

những sản phẩm này không làm rối loạn các enzym vi khuẩn.  
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5/ Môi trường yếm khí: Oxy theo thức ăn và nước uống vào dạ cỏ và 

những khí tạo thành trong quá trình lên men như CO2, H2, CH4, NH3 …. tạo 

ra môi trường yếm khí trong dạ cỏ. 

6/ pH dạ cỏ: pH dạ cỏ thích hợp đối với vi sinh vật dạ cỏ là trung tính, 

từ 6,5 đến 7,0. Sự di chuyển nước bọt, sự hấp thu các axít béo bay hơi giúp 

ổn định pH dạ cỏ và đảm bảo cho quá trình lên men thức ăn xảy ra được 

liên tục. Sự điều hòa quần thể vi sinh vật trong dạ cỏ cũng có tác động giúp 

duy trì pH dạ cỏ ở mức ổn định (Wattiaux, 1987 [91]).  

Metan (CH4), carbonic (CO2) là sản phẩm cuối cùng của quá trình lên 

men cũng tham gia vào việc ổn định pH dạ cỏ. Khi pH dạ cỏ thấp, CO2 và 

CH4 tách ra khỏi dung dịch và tích tụ lại ở phần túi lưng, CO2 và CH4 sẽ 

được thải ra ngoài qua ợ hơi. Khi pH dạ cỏ cao, hầu hết CO2  sản sinh ra 

trong quá trình lên men hay từ nước bọt xuống được hấp thu và thải qua 

phổi (Preston và Leng, 1984) [78].   

Giữ được độ pH dạ cỏ ổn định và không tụt xuống dưới 6,2 sẽ gia tăng 

khả năng phân giải thức ăn trong dạ cỏ, đặc biệt là thành phần xơ trung tính 

(NDF) và vật chất khô (Orskov, 1982 [68]; Merten và Ely, 1982 [56]). 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, môi trường dạ cỏ có thể thay đổi 

làm ảnh hưởng đến sự lên men thức ăn trong dạ cỏ. Chỉ tiêu quan trọng và 

liên quan nhiều đến thức ăn và nuôi dưỡng là pH dạ cỏ và các sản phẩm 
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lên men. Hiểu rõ những yếu tố này là cơ sở để xây dựng một chế độ nuôi 

dưỡng bò sữa hợp lý hơn. 

* Những yếu tố ảnh hưởng đến pH dạ cỏ: 

1/ Đặc điểm thức ăn thô xơ: Thức ăn thô cứng không kích thích tính 

ngon miệng của gia súc làm cho khả năng tiết nước bọt và sự nhai lại kém sẽ 

ảnh hưởng đến sự điều hòa pH dạ cỏ. Việc xử lý thức ăn thô, đặc biệt là xử lý 

bằng kiềm làm thay đổi pH dạ cỏ. Bò ăn cây cao lương được xử lý bằng 

NaOH có pH dạ cỏ cao hơn so với không xử lý (Miron và ctv. 1997) [58]. Ủ 

rơm với urea và sử dụng bánh dinh dưỡng đã cải thiện được môi trường dạ cỏ 

ở trâu bò, đặc biệt là pH dạ cỏ (Toppo và ctv. 1997 [87]; Manyuchi và ctv. 

1992 [53]; Nguyễn Văn Thu, 1997 [61]). 

2/ Tỷ lệ thức ăn tinh/thô : Tỷ lệ tinh/thô trong khẩu phần có ảnh hưởng 

đến pH dạ cỏ. Cho bò sữa ăn quá nhiều thức ăn tinh sẽ làm giảm pH dạ cỏ, 

giảm sinh trưởng của Streptococcus bovis, tích tụ axít lactic và dẫn đến hội 

chứng lacticacidamic (Preston và Leng, 1987) [77].  

       3/ Phương pháp cho ăn: Phương pháp cho ăn cũng ảnh hưởng nhiều đến 

pH dạ cỏ. Cho ăn thức ăn tinh ít lần trong ngày và riêng biệt với thức ăn thô 

làm cho độ pH dạ cỏ không ổn định và thời gian pH dạ cỏ tụt xuống dưới 6,2 

tăng lên, đặc biệt là ở khẩu phần có tỷ lệ thức ăn tinh cao. Trộn đều thức ăn 

tinh và thức ăn thô để cho ăn từ từ sẽ ổn định được pH dạ cỏ và đạt được 
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mức tối ưu nếu khẩu phần có tỷ lệ thức ăn tinh thấp. Hội chứng Acidosis có 

thể xảy ra kèm theo việc không tiêu hóa chất xơ nếu pH dạ cỏ tụt xuống 

dưới 6,0 trong một thời gian dài (Wattiaux, 1987 [91]).  

  
4/  Đặc điểm thức ăn bổ sung:  Đặc điểm của thức ăn bổ sung cung cấp 

năng lượng và protein cũng ảnh hưởng đến pH dạ cỏ. O’mara và ctv. (1997) 

[69] đã thí nghiệm trên bò vắt sữa được cân đối khẩu phần với 60% thức ăn 

thô (cỏ ủ) và 40% thức ăn tinh (hoặc lúa mì hoặc bã củ cải đường). Kết qủa 

cho thấy, pH dạ cỏ của bò được ăn lúa mì thấp hơn so với bò ăn bã củ cải 

đường (6,34 so với 6,59). Chủng loại và chất lượng thức ăn protein ảnh 

hưởng không chỉ đến nồng độ NH3 dịch dạ cỏ mà còn ảnh hưởng đến pH dạ 

cỏ. Peter và ctv. (1997) [71] cho rằng, bột cá sẽ tạo ra pH dạ cỏ thấp hơn so 

với bánh dầu đậu nành và bánh dầu bông vải. Robinson và ctv. (1997) [80]  

so sánh bột máu, urê và bánh dầu đậu nành thì thấy bánh dầu đậu nành làm 

cho pH dạ cỏ giảm so với bột máu và urê (6,09 so với 6,25 và 6,20 ). 

5/ Khoáng chất: Một số khoáng chất cũng ảnh hưởng đến pH dạ cỏ. Zinn 

và ctv. (1996) [94] đã thí nghiệm bổ sung Magnesium (ở mức 0,18 và 3,2%) 

và Laidlomycine Propionate (LP) (ở mức 11 ppm). Kết quả cho thấy khẩu 

phần có LP, mức độ Mg thấp sẽ tăng pH dạ cỏ, ngược lại nếu mức Mg cao sẽ 

làm giảm pH dạ cỏ. 

* Những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ các axít béo bay hơi:  
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Sản phẩm của quá trình lên men các chất dinh dưỡng, đặc biệt là chất 

xơ, tinh bột, đường và chất béo là các axít béo bay hơi. Những axít béo bay 

hơi gồm: axít acetic chiếm 60-70%, axít propionic chiếm 15-20% và axít 

butyric chiếm 10-15%. Những axít béo này được hấp thu gần hoàn toàn qua 

thành dạ cỏ vào máu đến gan, một phần được giữ lại tại gan để được oxy 

hóa cung cấp năng lượng cho cơ thể, phần khác được chuyển đến mô bào, 

đặc biệt đến mô tuyến sữa để góp phần tạo thành mỡ sữa. Cường độ hình 

thành axít béo bay hơi khá mạnh, một ngày đêm ở dạ cỏ bò có thể hình 

thành 4 lít axít béo bay hơi. 

Tuy nhiên, tỷ lệ các axít béo bay hơi trong dạ cỏ còn phụ thuộc vào rất 

nhiều yếu tốá. Một yếu tố quan trọng là tỷ lệ thức ăn tinh/thô trong khẩu 

phần. Tỷ lệ tinh/thô của khẩu phần làm thay đổi hàm lượng axít acetic (A), 

axít propionic (P) và tỷ lệ A
P

, từ đó ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng 

sữa. Tỷ lệ thức ăn tinh càng cao, pH dạ cỏ càng giảm và làm thay đổi thành 

phần (tỷ lệ) các axít béo bay hơi. Càng nhiều axít propionic sẽ làm tăng 

glucose và tăng năng suất sữa, nhưng giảm axít acetic sẽ làm giảm tỷ lệ 

béo trong sữa (Wattiaux, 1987 [91]). 

Bằng việc điều chỉnh tỷ lệ thô/tinh trong khẩu phần, người ta đã cố gắng 

làm thay đổi tỷ lệ các axít béo bay hơi trong dạ cỏ, đặc biệt là axít acetic và 

axít propionic theo hướng có lợi cho sự tiêu hóa, do đó ảnh hưởng đến năng 

suất cũng như mỡ sữa. 
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Ngoài ra, bổ sung một số chất vào khẩu phần cũng làm thay đổi tỷ lệ 

tương đối các axít béo bay hơi sản sinh ra trong dạ cỏ. Ví dụ, bổ sung một 

lượng nhỏ phân gia cầm (10%) vào khẩu phần có rỉ mật làm tăng lượng axít 

propionic (Fernadaes và Hughes-Jones, 1981)  [36]. 

Những kiến thức trên đây là cơ sở khoa học trong việc điều khiển khâåu 

phần ăn và kỹ thuật nuôi dưỡng hợp lý  nhằm duy trì môi trường dạ cỏ thích 

hợp cho việc tiêu hóa chất xơ. Hội chứng Acidosis mà triệu chứng điển hình 

là bầm tím móng và đi siêu vẹo đã xuất hiện nhiều ở đàn bò sữa nuôi ở khu 

vực thành phố Hồ Chí Minh. Do sự khan hiếm cỏ xanh, nhiều chủ bò đã sử 

dụng rơm không được xử lý, cho thức ăn tinh nhiều và quá mịn, số lần cho ăn 

trong ngày ít, cho ăn thức ăn tinh riêng rẽ với thức ăn thô … Những nghiên 

cứu thực tế sẽ được tiến hành để có cơ sở cho việc xây dựng một khẩu phần 

ăn và quy trình nuôi dưỡng hợp lý hơn cho đàn bò sữa. 

2.2.2. Sự tiêu hóa các chất tinh bột, đường và chất béo ở gia súc nhai lại 

* Tiêu hóa tinh bột và đường: 

Trong khẩu phần thức ăn bò sữa, một tỷ lệ tinh bột và đường thích hợp 

có tác dụng thúc đẩy sự hoạt động của hệ vi sinh vật dạ cỏ. Một mặt, chúng 

đồng hóa tinh bột và đường để biến thành năng lượng cho sự hoạt động của 

chính nó. Mặt khác, chúng phân giải tinh bột thành polysaccarit và 

amilopectin. Những đa đường này sẽ được lên men và tạo thành axít béo bay 
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hơi, trong đó sự lên men dần dần của amilopectin có ý nghĩa quan trọng vì 

nó có tác dụng ngăn ngừa sự lên men qúa nhanh, hình thành quá nhiều thể 

khí, có thể dẫn đến chướng bụng đầy hơi. Đường dễ tan như disaccarit, 

monosaccarit, một phần từ thức ăn sẵn có, một phần được tạo thành do sự 

phân giải cellulose và hemicellulose cũng được lên men thành axít béo bay 

hơi, chủ yếu là axít lactic. Vì thế, nếu cho ăn một lượng lớn đường dễ tan 

(như rỉ mật) trong một thời điểm ngắn thì axít lactic sẽ tạo ra nhiều, làm cho 

pH dạ cỏ giảm và ức chế hoạt động của vi sinh vật (Preston và Leng, 1987 

[77].  

* Tiêu hóa chất béo: 

So với các loại thức ăn ở các nước ôn đới, đa số các loại thức ăn ở các 

nước nhiệt đới là phụ phế phẩm cây trồng hay cỏ khô rất nghèo chất béo. Ví 

dụ: rơm ngũ cốc chỉ có 1-2% chất béo, rỉ mật hầu như không có chất béo 

(Nguyễn Nghi và Vũ văn Độ 1995 [13]. 

Chất béo trong cây cỏ phần lớn là các axit béo nhiều C: axit linolenic 

(53%), axit linoleic (13%), axit oleic (10%) (Preston và Leng 1987 [77]). 

Chất béo của thức ăn khi vào dạ cỏ cũng được thủy phân bởi vi sinh vật dạ 

cỏ tạo thành glyxerin và axít béo. Glyxerin tiếp tục được lên men tạo thành 

axít propionic. 

2.2.3. Tiêu hóa protein và hàm lượng NH3 dịch dạ cỏ: 
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Protein thô trong khẩu phần ăn của gia súc nhai lại bao gồm 2 phần: 

protein thực và những chất chứa nitơ phi protein (với tỷ lệ khác nhau). 

• Protein thực: là protein được thủy phân trong ống tiêu hóa cho ra các axít 

amin. Trong dạ cỏ, một phần protein này được lên men tạo thành NH3, 

một phần khác thoát qua sự phân giải ở dạ cỏ đi thẳng xuống dạ múi khế 

và ruột non, gọi là by-pass protein. Ở đó chúng được tiêu hóa và hấp thu.  

• Nitơ phi protein: gồm những chất chứa nitơ nhưng không phải protein như 

amid, acid amin tự do, urê, muối amôn…. Khi vào dạ cỏ, phần lớn chúng 

bị thủy phân thành NH3 . 

Đối với gia súc nhai lại, chất lượng protein không có ý nghĩa quan trọng 

như đối với heo gà, vì nhờ hệ vi sinh vật dạ cỏ có thể chuyển đổi protein chất 

lượng kém hay những chất nitơ phi protein thành protein vi sinh vật có giá trị 

sinh học cao. Đó là cơ sở khoa học của việc sử dụng urê cho bò sữa thông qua 

ủ rơm urê và bánh dinh dưỡng. 

* Hàm lượng NH3 dịch dạ cỏû 

Hàm lượng NH3 trong dịch dạ cỏ cũng là một yếu tố quan trong dinh 

dưỡng bò sữa. Hàm lượng NH3 dịch dạ cỏ là “tụ điểm” của nhiều nghiên cứu 

về trao đổi nitơ trong dạ cỏ và những kết quả đã được ứng dụng trong chế độ 

nuôi dưỡng gia súc nhai lại. NH3 đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp 

axít amin và protein vi sinh vật. Khi nồng độ NH3 dạ cỏ thấp, những phản 
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ứng tạo axít amin cần ATP, nhưng khi nồng độ NH3 cao thì không cần sử 

dụng ATP (Preston và Leng, 1987) [77]. Satter và Slyter (1974) [84] đề nghị 

mức NH3 tối ưu cho sự phát triển vi sinh vật là 50-80 mg-N/lít dịch dạ cỏ. 

Tuy nhiên, những thí nghiệm gần đây cho thấy, ở các nước nhiệt đới, hàm 

lượng NH3 cần phải đạt ở mức cao hơn, khoảng 200 mg-N/lít dịch dạ cỏ mới 

đảm bảo sự phát triển và hoạt động của vi sinh vật có hiệu quả (Preston và 

Leng, 1987) [77]. 

Quá trình vận chuyển urê từ máu đến dạ cỏ và thải urê ra khỏi cơ thể 

qua nước tiểu là cơ chế giúp duy trì mức độ NH3 dạ cỏ. Động vật nhai lại tự 

hoàn chỉnh cơ chế này để đảm bảo sự tổng hợp vi sinh vật diễn ra có hiệu 

quả, ngay cả khi lượng nitơ ăn vào ở mức trung bình. 

Tuy nhiên, những nghiên cứu ở bò và cừu chăn thả trên đồng cỏ nghèo 

protein và khẩu phần cơ sở là rơm cho thấy rằng lượng urê tuần hoàn trở lại 

dạ cỏ thông qua urê của huyết tương không đủ thỏa mãn nhu cầu nitơ cho vi 

sinh vật (Nolan và Stachiw, 1979) [65]. Chính vì thế, không thể nuôi dưỡng 

bò sữa đơn giản bằng khẩu phần chỉ có rơm và bổ sung thêm urê, dù bất kỳ 

dưới hình thức nào. 
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Biểu đồ 1.1. Ảnh hưởng bổ sung urea đến nồng độ NH3 dịch dạ cỏ 

 

 

   mgN/100ml dịch dạ cỏ 
 
        60- 
 
                       Bổ sung 1 lần 
        40- 
                                     Không bổ sung 
        20- 
 
             0         6         12        18         24
                     Giờ sau khi bổ sung 
 

mgN/100ml dịch dạ cỏ 
 
        60- 
 
                       Bổ sung 2 lần 
        40- 
                                          
        20- 
 
             0         6         12        18         24  
                     Giờ sau khi bổ sung 
 

Nguồn: Falvey, 1982 [35] 

Trong điều kiện chăn nuôi bò sữa ở nước ta, khi  khẩu phần chủ yếu là 

rơm và phụ phế phẩm thì yếu tố hạn chế ban đầu đối với sinh trưởng của vi 

sinh vật dạ cỏ là nồng độ NH3 trong dạ cỏ. Biện pháp hiệu qủa và rẻ tiền để 

gia tăng hàm lượng NH3 trong dạ cỏ là bổ sung urê. Tuy nhiên, biểu đồ 1.1 

cho thấy nếu bổ sung urê 1 lần trong ngày sẽ không duy trì được nồng độ 

NH3 dịch dạ cỏ. Vì vậy, để hàm lượng NH3 luôn cao và ổn định, ngoài việc 

bổ sung urê thông qua việc ủ rơm, chúng ta cần sử dụng bánh dinh dưỡng 

trong khẩu phần bò sữa. 
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1.2.4. Tiêu hóa chất xơ và những biện pháp để nâng cao khả năng tiêu 

hóa chất xơ trong dạ cỏ 

Tế bào thực vật bao gồm chất nguyên sinh và thành tế bào, trong đó 

chất nguyên sinh có chứa chất dinh dưỡng dễ tiêu hóa. Thành tế bào được 

chia làm hai màng (i) màng sơ cấp là màng mỏng, không đáng kể; (ii) màng 

thứ cấp có cấu tạo từ cellulose, hemicellulose và lignin được liên kết trong 

một phức hợp khó bị phá vỡ bởi các tác nhân bên ngoài; (iii) màng giữa chứa 

chủ yếu là pectin. Khi cây cỏ lớn lên, tế bào thứ cấp dày lên làm cho tỷ lệ 

thành tế bào cao, đặc biệt là hàm lượng lignin tăng đáng kể. Thông thường, 

cây cỏ vùng nhiệt đới bị lignin hóa nhanh hơn so với cây cỏ vùng ôn đới. Vì 

vậy, giá trị dinh dưỡng và khả năng tiêu hóa thức ăn ở vùng nhiệt đới thường 

thấp hơn vùng ôn đới, đặc biệt là các loại phụ phế phẩm nhiều xơ.  

Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dinh dưỡng của những loại thức 

ăn thô này là: 

 Hàm lượng các cấu trúc thành tế bào (cellulose, hemicellulose và lignin) 

cao. Cellulose là thành phần có thể bị vi sinh vật dạ cỏ phân hủy, trong 

khi đó, hemicellulose chỉ bị phân hủy một phần còn lignin là nhóm 

polymer không bị vi sinh vật phân hủy và thường liên kết với 

hemicellulose ngăn chặn sự xâm nhập của vi sinh vật và men tiêu hóa. 

Như vậy, đối với gia súc nhai lại, chỉ tiêu xơ tổng số chưa thể nói lên giá 

trị dinh dưỡng của chất xơ nói riêng và giá trị dinh dưỡng của thức ăn nói 
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chung. Để đánh giá chính xác ý nghĩa của chất xơ đối với gia súc nhai lại, 

cần phải phân tích thêm các chỉ tiêu NDF, ADF để xác định phần xơ ó 

khả năng tiêu hóa. 

 Thức ăn nhiều xơ thường có tỷ lệ nitơ thấp, trong khi đó các mô lại bị 

lignin hóa làm cho khả năng hấp thu lượng nitơ ít ỏi này của gia súc giảm 

một cách đáng kể. 

 Sự thiếu hụt các loại khoáng đa lượng, vi lượng và các vitamin, đặc biệt 

là vitamin A và D3 làm cho sự hoạt động của hệ vi sinh vật kém hiệu quả. 

Sự tiêu hóa chất xơ trong thức ăn của gia súc nhai lại là nhờ vào hoạt 

động của hệ vi sinh vật. Trước hết thảo phúc trùng phá vỡ màng cellulose, 

vừa tạo điều kiện cho vi khuẩn lên men, vừa để lộ những thành phần dinh 

dưỡng bên trong tế bào thực vật như tinh bột, đường, protein… giúp chúng dễ 

dàng được tiêu hóa. Thảo phúc trùng ăn một phần cellulose mới bị chúng 

phá vỡ để biến thành tinh bột và đường, tạo năng lượng cho chúng tiếp tục 

hoạt động. Thảo phúc trùng còn có thể lên men cellulose thành các axít béo 

bay hơi nhưng không mạnh bằng vi khuẩn. 80% cellulose và hemicellulose 

được phá vỡ bởi thảo phúc trùng, sẽ được lên men dưới tác động của vi 

khuẩn thành những axít béo bay hơi (Durand, 1987 [31]). Tuy nhiên, thức ăn 

có hàm lượng xơ bị lignin hóa cao đã ngăn chặn sự xâm nhập của vi sinh vật 

bởi mối liên kết lignin – hemicellulose. Vì thế, khả năng phân giải chất xơ 

của vi sinh vật rất thấp nếu không có những biện pháp xử lý thích hợp. 
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Nói chung, để quá trình lên men chất xơ diễn ra thuận lợi, vi sinh vật dạ 

cỏ cần được cung cấp các chất dinh dưỡng cho sự tồn tại của chính bản thân 

chúng và cho hoạt động phân giải các polysaccharide trong thành tế bào.  

- Trước hết, cần phải cung cấp liên tục một lượng carbohydrate dễ lên 

men để duy trì quá trình tổng hợp tế bào và quá trình lên men thức ăn của vi 

sinh vật. Nguồn carbohydrate dễ lên men và rẻ tiền có thể là rỉ mật từ công 

nghiệp mía đường. Tiếp theo, vi sinh vật phân hủy xơ cũng cấu tạo từ protein 

nên chúng cần một lượng nitơ để tổng hợp cơ thể của chúng. Thức ăn giàu 

xơ thường nghèo nitơ nên việc cung cấp thêm nguồn protein là cần thiết. Đối 

với gia súc nhai lại, nitơ phi protein có thể được sử dụng để thỏa mãn điều 

kiện này. Trên đây là cơ sở quan trọng cho việc sử dụng rỉ mật và urê trong 

thành phần của bánh dinh dưỡng.  

- Đồng thời đảm bảo môi trường dạ cỏ thích hợp, đặc biệt là chỉ tiêu pH 

dịch dạ cỏ. 

- Tốt nhất là các loại thức ăn giàu xơ cần được chế biến sơ bộ hoặc xử 

lý để tạo điều kiện cho sự lên men. Một số biện pháp chế biến và xử lý này 

sẽ được trình bày trong phần tiếp theo. 

1.3. XỬ LÝ RƠM LÚA VÀ SỬ DỤNG BÁNH DINH DƯỠNG   

                                                                       TRONG KHẨU PHẦN BÒ SỮA 

1.3.1. Các biện pháp xử lý rơm lúa  
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Có nhiều biện pháp xử lý nhằm nâng cao giá trị dinh dưỡng và khả 

năng tiêu hóa của rơm như  biện pháp vật lý, biện pháp sinh học và biện 

pháp hóa học. Mục đích chung của các biện pháp này là giảm bớt các mối 

liên kết của các thành phần cấu tạo thành tế bào, làm cho rơm mềm ra, tạo 

điều kiện cho sự phân giải diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, thời gian lưu lại của 

rơm trong dạ cỏ ít hơn, gia súc có thể ăn được nhiều rơm hơn. 

 * Biện pháp vật lý 

 Băm nhỏ, xay nghiền là biện pháp vật lý nhằm mục đích  phá vỡ cấu trúc 

xơ của rơm rạ để nâng cao tỉ lệ tiêu hóa và khả năng ăn vào. Việc xay 

nghiền có thể gia tăng giá năng lượng tiêu hóa của rơm và lượng rơm ăn vào 

của gia súc lên 30%. Nếu  kết hợp xay nghiền với  xử  lí bằng kiềm thì 2 chỉ 

tiêu trên có thể tăng lên đến 50% (Chamberlain 1989) [24]. Những nghiên 

cứu gần đây tập trung vào việc kết hợp xử lí vật lí và hóa học bằng cách vừa 

băm nhỏ, làm dập, song song với việc đưa hóa chất vào và cuốn thành cuộn 

tròn, sau đó bọc bằng túi nylon ( Enishi 1997 [33], Pradhan và ctv. 1997 

[73]). Các tác giả nhận thấy, các phương pháp trên đã cải thiện được gía trị 

dinh dưỡng của rơm và thuận tiện cho việc thu gom, vận chuyển. Ngoài ra, 

Zhang và ctv, 1997  [93]  đã nghiên cứu xử lý rơm bằng các bức xạ sóng viba 

(microware radiation) ở tần số 2450 MHz và cường độ 600W. Kết qủa cho 

thấy cọng rơm mềm ra sau khi xử lý, bò ăn được nhiều rơm hơn. 

 * Biện pháp sinh học: 
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 Việc bổ sung các loại men và nấm là những biện pháp sinh học được 

nghiên cứu nhằm nâng cao tỉ lệ tiêu hóa của rơm. Điều quan tâm của các tác 

giả là làm sao tạo được hệ sinh thái vi sinh vật dạ cỏ thích hợp cho việc tiêu 

hóa rơm. Zhang và ctv. 1997 [93] sử dụng enzyme Acremonium cellulase. 

Miranda và ctv. 1996 [57] bổ sung Saccharomyces cerevisae. Karunanandaa 

và Varga, 1996 [45], bổ sung nấm mốc trắng (White-rot-fungi). Kết qủa cho 

thấy, tỷ lệ tiêu hóa của rơm đã gia tăng, từ đó gía trị dinh dưỡng của rơm 

cũng tăng lên. 

 Tuy nhiên, các biện pháp vật lý và sinh học thường tốn kém và không 

phù hợp  với chăn nuôi bò sữa quy mô nông hộ ở các nước nghèo. Biện pháp 

hóa học, đặc biệt là sử dụng urê là biện pháp dễ được người nông dân chấp 

nhận hơn. 

 * Biện pháp hóa học 

 Sử dụng biện pháp hóa học để xử lý rơm làm thức ăn cho trâu bò được 

tập trung nghiên cứu nhiều. Han và Garret, 1986  [42] đã liệt kê 26 phương 

pháp xử lý hóa học có thể áp dụng để cải thiện chất lượng của rơm lúa như 

xử lý với NaOH, Ca(OH)2, NH3, Urê, muối ăn, nước tiểu…. Các tác giả nhận 

xét rằng, trong tất cả các phương pháp, việc xử lý rơm với Urê-NH3 thích hợp 

hơn cả trong điều kiện chăn nuôi nông hộ ở các nước nhiệt đới. 
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 Xử lý rơm lúa với urê-NH3, ngoài việc phá vỡ các cấu trúc xơ, tăng khả 

năng tiêu hóa thức ăn còn cung cấp N cho hệ vi sinh vật dạ cỏ sử dụng. Nếu 

vi sinh vật sử dụng hết lượng NH3 sinh ra từ sự thuỷ phân urê thì những qúa 

trình lên men thức ăn trong dạ cỏ diễn ra thuận lợi. Nếu NH3 qúa dư, vượt 

qúa khả năng sử dụng của vi sinh vật thì sẽ được gan hấp thu, nếu quá nhiều 

thì từ gan sẽ đi vào máu, khi vượt qúa 6 microgam/ml máu sẽ gây ngộ độc 

(Lê Xuân Cương, 1994) [8].  

 Ủ rơm với urê đã làm tăng gía trị dinh dưỡng của rơm, tăng khả năng tiêu 

thụ rơm của gia súc, cải thiện được môi trường dạ cỏ. Từ đó, sức sản xuất của 

gia súc và hiệu qủa kinh tế tăng lên (Prasad và ctv. 1998 [74]; Chesson và 

Orskov, 1984 [27]; Rode và ctv. 1996 [81]; Anshu và ctv. 1997 [16]; Habib và 

ctv. 1998 [39]; Nguyễn Xuân Trạch, 1998 [63]; Bùi Văn Chính và ctv. 1993 

[20]). 

1.3.2. Sử dụng bánh dinh dưỡng cho bò sữa 

 Thức ăn thô chất lượng kém có thể được sử dụng tốt hơn nếu hệ sinh 

thái dạ cỏ được cải thiện thông qua việc bổ sung các chất dinh dưỡng thiếu 

hụt như nitơ, năng lượng, khoáng và vitamin (Hoover và Stokes, 1991) [43]. 

Môi trường dạ cỏ tối ưu có thể đạt được bằng việc cung cấp thường xuyên 

nguồn nitơ lên men ở dạng urê. Bổ sung urê kết hợp với nguồn năng lượng 

sẵn có như rỉ mật bằng cách tưới lên thức ăn hoặc sử dụng ở dạng hỗn hợp 
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lỏng là một biện pháp hữu hiệu (Philips và Varra, 1979 [72]; Johri và 

Ranjhan, 1983 [44]; Mehra và ctv. 1994 [55]; Dass và ctv. 1996  [29]…..). Tuy 

nhiên, khả năng ngộ độc rỉ mật và urê có thể xảy ra khi cho ăn quá nhiều hai 

chất này trong thời gian ngắn. Cho ăn các loại thức ăn trên không hợp lý sẽ 

không thể  duy trì nồng độ NH3 và năng lượng trong dạ cỏ một cách ổn định. 

Từ đó, không thể gia tăng tổng hợp vi sinh vật, tăng hiệu qủa sử dụng nitơ và  

giảm được tình trạng ngộ độc đối với gia súc. Để khắc phục tình trạng đó, 

bánh dinh dưỡng  (Urea-Molasses Mutinutrient Block: UMMB) đã được 

nhiều tác giả  trong và ngoài nước tập trung nghiên cứu (Nguyễn Văn Thu và 

ctv. 1993 [62]; Bùi Xuân An và ctv. 1992 [22]; Chen Yuzhi và ctv. 1993 [26], 

Hadjipanayiotou và ctv. 1993 [40], Mehra và ctv. 1994 [55]). 

 Bánh dinh dưỡng là một hỗn hợp thức ăn bao gồm urê, rỉ mật, muối 

khoáng, các chất bột như cám lau, cám gạo, bã mía... , các chất kết dính như 

vôi, xi măng, đất sét... Tùy theo nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương, có 

nhiều công thức làm bánh dinh dưỡng khác nhau. Bùi Văn Chính và ctv. 

(1993) [20] nghiên cứu bánh dinh dưỡng theo công thức: 50% rỉ mật, 10% 

urê, 5% muối, 8% vôi và 27% bã mía. Nguyễn Phúc Tiến và Preston (1998)    

[60] sử dụng công thức: 10% urê, 10% đất sét, 5% xi măng, 30% cám và 40% 

rỉ mật. Ở nước ngoài, Ricca và Combellas (1993) [79], nghiên cứu bánh dinh 

dưỡng với thành phần tương đối đặc biệt: 40% phân gà, 32,5% rỉ mật, 10% 

vôi, 5% muối, 5% khoáng, 5% urê và 2,5% bột cỏ. 
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Mặc dù lượng urê và rỉ mật mà gia súc tiêu thụ trong một ngày cao hơn 

mức khuyến cáo khi sử dụng ở dạng bánh dinh dưỡng nhưng vẫn không xảy 

ra hiện tượng ngộ độc (Nirun Dorn-Kong-Ngoen, 1993) [64]. Christopher, 

1994 [28] nhận thấy  bánh dinh dưỡng đã làm tăng năng suất sữa và tỷ lệ mỡ 

sữa của bò sữa được nuôi với khẩu phần truyền thốùng. Toppo và ctv. 1997 

[87] thông báo rằng khi sử dụng bánh dinh dưỡng, mức độ NH3 dạ cỏ được 

cải thiện một cách đáng kể, tổng  số axít béo bay hơi tăng, đặc biệt là tỷ lệ 

Acetate/ Propyonate giảm, từ đó tăng khả năng tiêu hóa và khả năng ăn vào 

những loại thức ăn khác. 

Tóm lại, chúng ta cần phải ứng dụng những đặc điểm sinh lý tiêu hóa 

dạ cỏ trong việc sử dụng nguồn phụ phế phẩm sao cho có hiệu quả hơn. Tăng 

khả năng phá vỡ thành tế bào thực vật, đảm bảo pH dịch dạ cỏ ở mức trung 

tính và hàm lượng NH3 thích hợp là những điều kiện để gia tăng khả năng sử 

dụng thức ăn phụ phế phẩm trong khẩu phần bò sữa. 

 

Chương 2 

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

  

Đề tài được tiến hành chủ yếu từ năm 1995 đến năm 1999 tại các hộ 

chăn nuôi bò sữa gia đình và quốc doanh ở TP Hồ Chí Minh, một số khu vực 

lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Long An và trại bò sữa Trung tâm 
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Nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi bò sữa (Thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật 

Nông nghiệp miền Nam). Một số thí nghiệm mà chúng tôi đã thực hiện trước 

năm 1995 cũng được đưa vào luận án với sự thỏa thuận của chủ trì đề tài là 

người hướng dẫn khoa học cho công trình. 

2.1. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU:  

Nội dung nghiên cứu có 3 phần gồm 8 thí nghiệm được tiến hành để 

giải quyết những mục tiêu của đề tài.  Sau đây là nội dung chi tiết của từng 

thí nghiệm. 

2.2.1. Phần 1: Xác định gía trị dinh dưỡng của một số phụ phế phẩm và 

đánh giá đặc điểm khẩu phần ăn của bò sữa ở khu vực TP. HCM. 

• Thí nghiệm 1: Phân tích và tính toán giá trị dinh dưỡng của một 

số phụ phế phẩm chính trong khẩu phần ăn của bò sữa. 

Dựa vào kết quả điều tra của Dự án “Cải tiến sản xuất sữa ở 

Việt Nam”, chúng tôi đã chọn một số phương pháp chính trong khẩu 

phần ăn của bò sữa để nghiên cưú. Tiến hành phân tích thành phần 

hóa học, xác định giá trị năng lượng và xem xét khả năng phân giải 

trong dạ cỏ.  

Vật liệu để tiến hành thí nghiệm 1 như sau: 07 loại thức ăn gồm 

rơm khô, hèm bia, xác đậu, xác mì, cỏ Voi, cỏ tự nhiên, cám hỗn hợp  
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là những thức ăn được sử dụng phổ biến trong khẩu phần của bò sữa. 

Mỗi loại thức ăn được lấy 09 mẫu khác nhau để phân tích thành phần 

hóa học (Phương pháp 2.2.1), mỗi mẫu được phân tích lặp lại 03 lần. 

Ngoài các chỉ tiêu phân tích thông thường là vật chất khô, protein thô, 

xơ thô, béo thô, đề tài còn phân tích và tính toán các chỉ tiêu về cấu 

trúc xô là NDF, ADF, lignin, cellulose và hemicellulose.  

Sử dụng các số liệu phân tích và dùng công thức để tính toán 

(Phương pháp 2.2.2) giá trị dinh dưỡng của phụ phế phẩm. Các chỉ 

tiêu được tính toán gồm tổng các chất dinh dưỡng tiêu hóa, năng 

lượng trao đổi, năng lượng thuần và hệ số năng lượng.  

Sử dụng 03 bò sữa (16-24 tháng tuổi) F1 Hà Lan được mổ lỗ dò 

dạ cỏ để xác định khả năng phân giải vật chất khô và vật chất hữu cơ 

của thức ăn theo phương pháp Insacco (Phương pháp 2.2.3). Khẩu 

phần thức ăn của bò lỗ dò có tỷ lệ tinh/thô là 30/70 (tính theo vật chất 

khô) được trình bày ở bảng 2.1. 
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Bảng 2.1. Khẩu phần thức ăn của bò thí nghiệm 1 

Khẩu phần Đơn vị Số lượng 

Cỏ Voi 
Rơm khô 
Cám hỗn hợp 
Tỷ lệ tinh/thô  

Kg 
Kg 
Kg 
% 

15 
2 
2 

30/70 
 

• Thí nghiệm 2:  Đánh giá đặc điểm khẩu phần ăn của bò sữa có sử 

dụng phụ phế phẩm ở khu vực TP. Hồ Chí Minh. 

Vật liệu để tiến hành thí nghiệm 2 như sau: 75 khẩu phần ăn 

của bò vắt sữa tại 25 hộ chăn nuôi ở khu vực TP. Hồ Chí Minh được 

chọn một cách ngẫu nhiên để theo dõi tình hình sử dụng phụ phế 

phẩm trong khẩu phần cũng như đánh giá đặc điểm dinh dưỡng của 

khẩu phần. Thí nghiệm được tiến hành vào mùa khô (tháng Ba năm 

1994) với thời gian theo dõi liên tục 5 tháng. 

 Bò sữa được cho ăn theo chế độ của trại với những khẩu phần 

cá thể riêng biệt. Thức ăn được cân đong ghi chép hàng ngày một 

cách cẩn thận. Năng suất sữa theo dõi hàng ngày và trọng lượng bò 

được xác định 02 lần trong thời gian theo dõi (Phương pháp 2.2.5). Giá 

trị dinh dưỡng của khẩu phần được tính toán từ giá trị dinh dưỡng của 

thức ăn đơn trên số liệu thực của thức ăn sử dụng. Khẩu phần có mức 
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năng lượng (ME) hoặc/và protein tiêu hóa (DP) từ 110% trở lên và từ 

90% trở xuống so với nhu cầu được coi là khẩu phần mất cân đối. 

Khẩu phần có mức ME và CP đáp ứng từ 90 đến 110% so với nhu cầu 

được xem là khẩu phần cân đối. Nhu cầu ME và DP cho bò sữa được 

tính toán (Phương pháp 2.2.2) từ công thức.  

2.2.2. Phần 2: Nghiên cứu sử dụng rơm ủ urê và bánh dinh dưỡng trong 

khẩu phần ăn của bò sữa. 

• Thí nghiệm 3: Phân tích thành phần hóa học và xác định giá trị 

dinh dưỡng của rơm ủ urê và bánh dinh dưỡng. 

Vật liệu để tiến hành thí nghiệm 3 như sau: rơm lúa mùa có nguồn gốc 

từ Long An được sử dụng phổ biến trong chăn nuôi bò sữa nông hộ. Tiến 

hành ủ rơm theo 03 mức độ urê khác nhau 2%, 4% và 6%. Quy trình ủ rơm 

được trình bày chi tiết trong phụ lục 1. Công thức sản xuất bánh dinh dưỡng 

được nghiên cứu sao cho phù hợp với nguồn nguyên liệu địa phương và có 

thể sản xuất theo quy trình công nghệ tại nhà máy đường Hiệp Hòa, Long An 

(nơi có nhiều rỉ mật) và tại các hộ chăn nuôi. Quy trình sản xuất bánh dinh 

dưỡng được trình bày ở phụ lục 2. 

Sau khi hoàn thiện quy trình ủ rơm và sản xuất bánh dinh dưỡng để sản 

phẩm có chất lượng ổn định. Chúng tôi tiến hành lấy mẫu để phân tích thành 

phần hoá học (Phương pháp 2.2.1). Số lượng mẫu gồm: 9 mẫu rơm trước khi 
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ủ, 9 mẫu rơm ủ 2% urê, 9 mẫu rơm ủ 4% urê, 9 mẫu rơm ủ 6% urê từ 03 lần 

ủ rơm khác nhau, 9 mẫu bánh dinh dưỡng lấy từ 03 lần sản xuất khác nhau. 

Chỉ tiêu phân tích tương tự như ở thí nghiệm 1. Sử dụng các số liệu phân tích 

và dùng công thức (Phương pháp 2.2.2) để tính tóan giá trị dinh dưỡng của 

rơm ủ urê và bánh dinh dưỡng, có so sánh với rơm không ủ và cám hỗn hợp. 

Xác định khả năng phân giải trong dạ cỏ của rơm ủ urê 4% và bánh dinh 

dưỡng trên bò mổ lỗ dò dạ cỏ (Phương pháp 2.2.3), có so sánh với rơm không 

ủ và cám hỗn hợp. Khẩu phần ăn cho bò thí nghiệm tương tự như ở thí 

nghiệm 1. 

• Thí nghiệm 4: Nghiên cứu ảnh hưởng của khẩu phần có sử dụng 

rơm ủ urê và bánh dinh dưỡng đến một số chỉ tiêu dạ cỏ và khả 

năng phân giải thức ăn. 

Vật liệu để tiến hành thí nghiệm 4 như sau: 4 bò lỗ dò cho ăn khẩu 

phần có rơm ủ urê và bánh dinh dưỡng. Chỉ tiêu theo dõi là pH, hàm lượng 

NH3 dịch dạ cỏ và khả năng phân giải thức ăn trong dạ cỏ. Bố trí bò thí 

nghiệm theo kiểu ô vuông latin 4 x 4 (Phương pháp 2.2.4) theo sơ đồ ở bảng 

2.2.  

Bảng 2.2. Sơ đồ bố trí thí nghiệm 4 
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Giai đoạn Bò số 1 Bò số 2 Bò số 3 Bò số 4 

Giai đoạn 1 KP 1 KP 2 KP 3 KP 4 
Giai đoạn 2 KP 4 KP 1 KP 2 KP 3 
Giai đoạn 3 KP 3 KP 4 KP 1 KP 2 
Giai đoạn 4 KP 2 KP 3 KP 4 KP 1 
KP 1: Khẩu phần rơm không ủ            KP 2: Khẩu phần rơm ủ urê  
KP 3: Khẩu phần bánh dinh dưỡng    KP 4: Khẩu phần rơm ủ urê+bánh dinh dưỡng 
 

 Mỗi giai đoạn kéo dài 3 tuần, trong đó 2 tuần đầu tập cho bò 

quen với khẩu phần thí nghiệm, 1 tuần tiếp theo lấy dịch dạ cỏ và đặt 

túi mẫu thức ăn. Khẩu phần cơ bản của bò thí nghiệm là cỏ Voi và 

thức ăn hỗn hợp. 04 yếu tố thí nghiệm là rơm không ủ, rơm ủ urê, 

bánh dinh dưỡng và rơm ủ urê + bánh dinh dưỡng. Khẩu phần chi tiết 

được trình bày trong bảng 2.3. 

Bảng 2.3. Khẩu phần thức ăn cho bò thí nghiệm 4 

 
Chỉ tiêu Khẩu phần 1 Khẩu phần 2 Khẩu phần 3 Khẩu phần 4 

Cỏ Voi 
Rơm không ủ 
Rơm ủ urê 4% 
Bánh DD 
Cám hỗn hợp 

10 
Tự do 

- 
- 
2 

10 
- 

Tự do 
- 
2 

10 
Tự do 

- 
Tự do 

2 

10 
- 

Tự do 
Tự do 

2 
 

• Thí nghiệm 5: Nghiên cứu ảnh hưởng của khẩu phần có rơm ủ 

urê và bánh dinh dưỡng đến một số chỉ tiêu sản xuất của bò sữa. 
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- Thí nghiệm 5.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của khẩu phần có rơm ủ 

urê đến khả năng sản xuất của bò sữa 

Vật liệu để tiến hành thí nghiệm 5.1 như sau: 20 bò sữa của Xí 

nghiệp bò sữa An Phước (Long Thành, Đồng Nai) có năng suất sữa 

bình quân 6 lít/con/ngày đã được chọn và phân thành 2 lô đồng đều 

nhau (Phương pháp 2.2.4.). Khẩu phần thức ăn cho bò thí nghiệm 

được trình bày trong bảng 2.4. Khẩu phần cơ bản sử dụng chung cho 

cả lô thí nghiệm và lô đối chứng bao gồm 20kg cỏ Voi, 8kg xác đậu, 

6kg xác mỳ và 2kg cám hỗn hợp. Vật chất khô của khẩu phần cơ bản 

là 7,0 kg. Khẩu phần đối chứng dùng rơm không ủ, khẩu phần thí 

nghiệm dùng rơm ủ 4% urê  cho ăn tự do. Chúng tôi không tính toán 

cân đối khẩu phần. 

Bảng 2.4.Sơ đồ bố trí và khẩu phần ăn cho bò  thí nghiệm 5.1 

 

Chỉ tiêu ĐVT Lô đối chứng Lô thí nghiệm 

Số bò thí nghiệm 
Khẩu phần ăn: 
• Cỏ Voi 
• Rơm không ủ 
• Rơm ủ 4% urê 
• Xác đậu 
• Xác mỳ 
• Cám hỗn hợp 

Con 
 

Kg/con/ngaøy 
Kg/con/ngaøy 
Kg/con/ngaøy 
Kg/con/ngaøy 
Kg/con/ngaøy 
Kg/con/ngaøy 

10 
 

20 
Tự do 

- 
8 
6 
2 

10 
 

20 
- 

Tự do 
8 
6 
2 
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Thí nghiệm được tiến hành trong thời gian 08 tuần. Tuần đầu tiên là 

giai đoạn trước thí nghiệm, tuần kế tiếp là giai đoạn tập quen với khẩu phần 

(không lấy số liệu), 6 tuần còn lại là giai đoạn trong thí nghiệm. Lượng rơm 

tiêu thụ được theo dõi hàng ngày trên từng cá thể bò và được quy đổi ra kg 

vật chất khô/100 kg trọng lượng bò. Năng suất sữa được theo dõi hàng ngày 

trên từng cá thể. Mẫu sữa được lấy 02 lần ở giai đoạn trước thí nghiệm và 03 

lần ở giai đoạn trong thí nghiệm để phân tích tỷ lệ mỡ sữa (Phương pháp 

2.2.5).  

- Thí nghiệm 5.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của khẩu phần có bánh 

dinh dưỡng đến khả năng sản xuất của bò sữa 

Vật liệu để tiến hành thí nghiệm 5.2 như sau: 63 bò vắt sữa của 

Nông trại bò sữa Tân Thắng (C.ty Bò sữa TP. HCM) được chọn ngẫu 

nhiên và phân thành 3 lô đồng đều về năng suất và trọng lượng 

(Phương pháp 2.2.4). 

Khẩu phần đối chứng là khẩu phần đã được sử dụng tại trại, bao 

gồm 20 kg cỏ Voi, 2 kg rơm khô, 4 kg xác đậu, 4 kg xác mỳ và cám 

hỗn hợp được cho ăn với mức 0,4 kg/ lít sữa. Ở lô thay thế, 1 kg cám 

hỗn hợp được thay bằng 1,5 kg bánh dinh dưỡng. Ở lô bổ sung thì 

1,5kg bánh dinh dưỡng được bổ sung thêm vào khẩu phần (bảng 2.5). 

Chúng tôi không tác động cân đối khẩu phần. 
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Bảng 2.5. Khẩu phần ăn cho bò thí nghiệm 5.2 

 

Chỉ tiêu ĐVT Đối chứng Thay thế Bổ sung 

Số bò TN 
Khẩu phần ăn: 
Cỏ Voi 
Rơm khô 
Xác đậu 
Xác mỳ 
Cám hỗn hợp 
Bánh dinh dưỡng 

Con 
 

Kg/c/ng 
Kg/c/ng 
Kg/c/ng 
Kg/c/ng 
Kg/c/ng 
Kg/c/ng 

21 
 

20 
2 
4 
4 
3 
- 

21 
 

20 
2 
4 
4 
2 

1,5 

21 
 

20 
2 
4 
4 
3 

1,5 
Thí nghiệm được tiến hành trong thời gian 12 tuần, bao gồm 2 tuần 

trước thí nghiệm, 2 tuần tập quen khẩu phần và 8 tuần trong thí nghiệm. 

Năng suất sữa được theo dõi hàng ngày trên từng cá thể. Mẫu sữa được lấy 

02 lần ở giai đoạn trước thí nghiệm và 03 lần ở giai đoạn trong thí nghiệm để 

phân tích tỷ lệ mỡ sữa (Phương pháp 2.2.5). Hiệu quả kinh tế được tính bằng 

cách lấy số tiền bán số sữa tăng lên trừ đi số tiền mua bánh dinh dưỡng (đối 

với lô bổ sung), hoặc lấy số tiền bán số sữa tăng lên cộng với số tiền mua số 

cám giảm đi trừ cho số tiền mua bánh dinh dưỡng. 

 

2.2.3. Phần 3: Nghiên cứu cải tiến khẩu phần ăn cho bò sữa có sử dụng 

nguồn phụ phẩm sẵn có. 
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• Thí nghiệm 6: Nghiên cứu ảnh hưởng của khẩu phần có tỷ lệ 

tinh/thô khác nhau đến một số chỉ tiêu dạ cỏ và khả năng phân 

giải thức ăn. 

Vật liệu để tiến hành thí nghiệm 6 như sau: sử dụng 04 bò lỗ dò và bố 

trí theo kiểu ô vuông latin 4 x 4 (Phương pháp 2.2.4) như ở bảng 2.6 để 

nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ tinh/thô trong khẩu phần đến pH, hàm lượng 

NH3 dịch dạ cỏ và khả năng phân giải thức ăn  (Phương pháp 2.2.3).  

Bảng 2.6. Sơ đồ bố trí thí nghiệm 6 

Giai đoạn Bò số 1 Bò số 2 Bò số 3 Bò số 4 

Giai đoạn 1 KP A KP B KP C KP D 
Giai đoạn 2 KP D KP A KP B KP C 
Giai đoạn 3 KP C KP D KP A KP B 
Giai đoạn 4 KP B KP C KP D KP A 
KP A: KP có tỷ lệ tinh/thô là 25/75          KP B: KP có tỷ lệ tinh/thô là 40/60 
KP C: KP có tỷ lệ tinh/thô là 60/40         KP D: KP có tỷ lệ tinh/thô là 77/23 

                     (Tỷ lệ tinh/thô được tính theo vật chất khô) 
 

Các giai đoạn thí nghiệm được tiến hành tương tự như ở thí nghiệm 4. 

Tỷ lệ tinh/thô của khẩu phần thí nghiệm lần lượt là 25/75; 40/60; 60/40 và 

77/23 (bảng 2.7). 

 

Bảng 2.7. Khẩu phần thức ăn cho bò thí nghiệm 6 

Chỉ tiêu KP A KP B KP C KP D 
Số lượng (kg/c/n) 
- Cỏ Voi 

 
20 

 
10 

 
10 

 
10 
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- Rơm không ủ 
- Hèm bia 
- Xác đậu 
- Xác mỳ 
- Cám hỗn hợp 

2 
- 
- 
- 
2 

3 
4 
1 
1 
2 

1,5 
8 
2 
2 
2 

- 
12 
4 
4 
2 

- Tỷ lệ tinh/thô 25/75 40/60 60/40 77/23 
 
• Thí nghiệm 7: Nghiên cứu bảng phối hợp thức ăn để xây dựng 

khẩu phần cho bò sữa dựa trên nguồn thức ăn sẵn có. 

Sau khi đã có kết quả về giá trị dinh dưỡng của thức ăn, kết quả về 

việc sử dụng rơm ủ urê, bánh dinh dưỡng, kết quả nghiên cứu về tỷ lệ 

tinh/thô của khẩu phần, chúng tôi đã lập bảng phối hợp thức ăn để xây dựng 

khẩu phần cho bò sữa (phương pháp 2.2.6). Những khẩu phần này được cân 

đối giá trị dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu của bò sữa, được gọi là khẩu phần 

cải tiến. 

• Thí nghiệm 8: Thử nghiệm khẩu phần cải tiến trong chăn nuôi bò 

sữa hộ gia đình. 

- Thí nghiệm 8.1.  Khẩu phần cải tiến không sử dụng rơm ủ urê và 

bánh dinh dưỡng 

   Vật liệu để tiến hành thí nghiệm 8.1 như sau: 66 bò vắt sữa cho 

ăn khẩu phần mất cân đối dinh dưỡng (như đã trình bày trong thí 

nghiệm 2) được sử dụng trong thí nghiệm để đánh giá ảnh hưởng của 

khẩu phần cải tiến đến khả năng sản xuất và hiệu quả kinh tế. Bò 
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đang vắt sữa ở tháng 3-4 (đã qua đỉnh sữa) được bố trí phân lô giai 

đoạn (Phương pháp 2.2.4) theo sơ đồ ở bảng 2.8. 

Bảng 2.8.  Sơ đồ bố trí thí nghiệm 8.1 

Nhóm Số bò Khẩu phần ăn trong từng giai đoạn 
Bò Trong 

nhóm 
Giai đọan 1  
(45 ngày) 

Giai đọan 2  
(45 ngày) 

Giai đọan 3  
(45 ngày) 

1 33 Đối chứng Thí nghiệm Đối chứng 
2 33 Thí nghiệm Đối chứng Thí nghiệm 

 
Khẩu phần đối chứng: Khẩu phần mất cân đối dinh dưỡng đã sử dụng tại trại 
Khẩu phần thí nghiệm: Khẩu phần cải tiến cân bằng dinh dưỡng 

Khẩu phần đối chứng là khẩu phần mất cân đối dinh dưỡng đã sử dụng 

tại trại. Khẩu phần thí nghiệm là khẩu phần cải tiến không sử dụng rơm ủ urê 

và bánh dinh dưỡng. Thức ăn cho riêng từng cá thể, thức ăn tinh cho ăn 2-3 

lần/ngày, thức ăn thô cho ăn 3-4 lần/ngày. Sản lượng sữa theo dõi hàng ngày 

trên từng cá thể. Tỷ lệ mỡ sữa xác định trên cá thể cho từng giai đoạn thí 

nghiệm, trong mỗi giai đoạn thí nghiệm lấy mẫu sữa 2 lần. Trọng lượng bò 

được cân 2 lần trong 1 giai đoạn thí nghiệm (Phương pháp 2.2.5). Hiệu quả 

kinh tế được tính bằng tổng của số tiền bán lượng sữa tăng lên và chênh lệch 

chi phí thức ăn (chi phí thức ăn khẩu phần đối chứng - chi phí thức ăn khẩu 

phần thí nghiệm). 

- Thí nghiệm 8.2. Khẩu phần cải tiến có sử dụng rơm ủ urê 

và/hoặc bánh dinh dưỡng. 
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+ Thí nghiệm 8.2.1. Sử dụng kết hợp rơm ủ urê và bánh dinh 

dưỡng 

Vật liệu để tiến hành thí nghiệm 8.2.1 như sau: 20 bò sữa được bố 

trí theo phân lô giai đoạn (Phương pháp 2.2.4) như bảng 2.9.  

Bảng 2.9.  Sơ đồ bố trí thí nghiệm 8.2.1 

Nhóm Số bò Khẩu phần ăn trong từng giai đoạn 
Bò trong 

nhóm 
Giai đọan 1  
(45 ngày) 

Giai đọan 2  
(45 ngày) 

Giai đọan 3  
(45 ngày) 

1 10 Đối chứng Thí nghiệm Đối chứng 
2 10 Thí nghiệm Đối chứng Thí nghiệm 

Khẩu phần đối chứng: Khẩu phần mất cân đối dinh dưỡng đã sử dụng tại trại 
Khẩu phần thí nghiệm: Khẩu phần cải tiến có sử dụng rơm ủ + bánh dinh dưỡng 

 

Thủ tục thí nghiệm và chỉ tiêu theo dõi tương tự như ở thí nghiệm 

8.1. 

+ Thí nghiệm 8.2.2. Sử dụng riêng lẻ rơm ủ urê hoặc bánh DD 

Vật liệu để tiến hành thí nghiệm 8.2.2 như sau: 60 bò sữa được 

phân làm 3 nhóm, mỗi nhóm 20 con có sự đồng đều về các chỉ tiêu 

sản xuất và sinh sản (Phương pháp 2.2.4). Sơ đồ bố trí thí nghiệm 

được trình bày trong bảng 2.10. 

Bảng 2.10. Sơ đồ bố trí thí nghiệm 8.2.2. 
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Chỉ tiêu Nhóm 
đối chứng 

Nhóm TN 1 
(bánh DD) 

Nhóm TN 2 
(rơm ủ urê) 

Số bò thí nghiệm 
* Theo dõi chỉ tiêu sản xuất 
- Thời gian tác động khẩu 
phần 
- Khẩu phần 
- Chỉ tiêu theo dõi 

 
* Theo dõi chỉ tiêu sinh sản 
- Thời gian tác động khẩu 
phần 
- Khẩu phần 
- Chỉ tiêu theo dõi 
 
 
 

20 
 
Sau đỉnh sữa  
cạn sữa 
Mất cân đối 
NSS, % mỡ sữa 
 
 
Cạn sữa  đẻ 
 
Mất cân đối 
Hoạt động 
buồng trứng và 
chỉ tiêu thụ thai 
sau đẻ 

20 
 
Sau đỉnh sữa  
cạn sữa 
Cải tiến 
NSS, % mỡ 
sữa 
 
 
Cạn sữa  đẻ 
 
Mất cân đối 
Hoạt động 
buồng trứng và 
chỉ tiêu thụ thai 
sau đẻ 

20 
 
Sau đỉnh sữa
cạn sữa 
Cải tiến 
NSS, % mỡ sữa
 
 
Cạn sữa  đẻ 
 
Mất cân đối 
Hoạt động 
buồng trứng và 
chỉ tiêu thụ 
thai sau đẻ 

Bò thí nghiệm được theo dõi từ khi đạt đỉnh kỳ tiết sữa đến giai 

đoạn cạn sữa, đẻ lại và phối giống thụ thai (kéo dài từ 12-16 tháng). 

Bò sữa được cạn sữa trước khi đẻ 2-3 tháng, tùy thuộc vào mỗi cá thể. 

Sau khi đẻ 1 tháng, mẫu sữa của từng cá thể được thu thập 1 tuần/lần 

để phân tích hàm lượng progesterone nhằm xác định sự hoạt động trở 

lại của buồng trứng. Các chỉ tiêu như khoảng cách từ khi đẻ đến phối 

giống, đến thụ thai, khoảng cách 2 lứa đẻ và tỷ lệ thụ thai được xác 

định cho từng cá thể. 

Nhóm đối chứng được cho ăn theo tập quán của hộ nông dân, 

nghĩa là khẩu phần không được cải tiến, không sử dụng rơm ủ urê và 

bánh dinh dưỡng. Nhóm thí nghiệm 1 có sử dụng bánh dinh dưỡng để 
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thay thế một phần cám hỗn hợp. Ở nhóm thí nghiệm 2, rơm không ủ 

được thay bằng rơm ủ urê 4%. Khẩu phần của hai nhóm thí nghiệm 

được cải tiến để cân bằng dinh dưỡng. Năng suất sữa được theo dõi 

hàng ngày trên từng cá thể. Trọng lượng, điểm thể trạng và tỷ lệ mỡ 

sữa được xác định 2 tuần/lần trong suốt thời gian thí nghiệm (Phương 

pháp 2.2.5).  

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Phương pháp phân tích thành phần hóa học của thức ăn 

Các chỉ tiêu và phương pháp phân tích cơ bản theo AOAC, 1980 [17]: 

- Vật chất khô: Sấy ở 105oC đến trọng lượng không đổi (Mục 7002). 

- Protein thô: Phương pháp Macro Kjeldahl (Mục 7015). 

- Béo thô (Ether Extract: EE): Phương pháp trực tiếp (Mục 7056). 

- Xơ thô: Phương pháp Heaneberg và Stoman (Mục 7065). 

- Khoáng tổng số (Ash): Đốt ở 550oC (Mục 7009) 

- Thành phần xơ (NDF, ADF, lignin): Phương pháp Van Soest, 1970 [37]. 

- Dẫn xuất không đạm (Nitrogen Free Extract: NFE): Tính theo công thức sau 

(Nguồn: Viện Chăn nuôi quốc gia, 1995 [14]): 

 % NFE = % DM – (% CP + % EE + % CF + % Ash) 

2.2.2. Phương pháp xác định gía trị dinh dưỡng thức ăn và nhu cầu dinh 

dưỡng cho bò sữa 
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* Tổng các chất dinh dưỡng tiêu hóa: 

Tổng các chất dinh dưỡng tiêu hóa được tính theo công thức của 

Wardeh (Nguồn: Viện Chăn nuôi quốc gia, 1995 [14]): 

- Đối với rơm khô:                                                                                                  

%TDN= -17,2649 + 1,212(%CP) + 0,8352(%NFE) + 2,4637(%EE) + 0,4475(%CF) 

- Đối với cỏ xanh:                          

%TDN= -21,7656 + 1,4284(%CP) + 1,0277(%NFE) + 1,2321(%EE) + 0,4867(%CF) 

- Đối với hèm bia, xác đậu:               

%TDN= 40,3227 + 0,5398(%CP) + 0,4448(%NFE) + 1,4218(%EE) + 0,7007(%CF) 

- Đối với xác mỳ, cám hỗn hợp:              

%TDN= 40,2625 + 0,1969(%CP) + 0,4228(%NFE) + 1,1903(%EE) + 0,1379(%CF) 

 Trong đó, CP, NFE, EE, CF lần lượt là protein thô, dẫn xuất 

không đạm, béo thô và xơ thô. 

* Giá trị năng lượng: Nguồn: Viện chăn nuôi quốc gia, 1995 [14] 

- Năng lượng trao đổi (Metabolisable Energy: ME):  

 DE (Kcal/kgDM) = 0,04409 TDN (%)                       

 ME (Mcal/kgDM) = 0,82 DE (Mcal/kgDM)              

- Năng lượng thuần cho duy trì (Net Energy for Maintain NEm):  

NEm (Mcal/kgDM) = 1,37 ME – 0,138 ME2 + 0,0105 ME3 – 1,12   

- Năng lượng thuần cho tăng trọng (Net Energy for Growing NEg):  

NEg (Mcal/kgDM) = 1,42 ME – 0,174 ME2 + 0,0122 ME3 – 1,65    
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- Năng lượng thuần cho tiết sữa (Net Energy for Milk NEl):  

NEl (Mcal/kgDM) = 0,0245 TDN – 0,12                                            

• Hệ số năng lượng (qm): Hệ số năng lượng là mật độ năng lượng trao đổi 

(ME) trong năng lượng thô (Gross Energy: GE)  qm = ME/GE 

Lấy giá trị GE cho tất cả các lọai thức ăn là 18 MJ/ kg DM 

* Tính toán nhu cầu dinh dưỡng cho bò sữa: 

- Nhu cầu năng lượng trao đổi ME: Theo AFRC (1990) [15] 

MEl = Cl (Em/km + Y.EVl/kl + ΔW.EVg/kg)                                        

    Em = 0.53 (W/1.08)0.67 + 0.0091W                       

    km = 0.35.qm + 0.503                                           

    EVl = 0.0384.F + 0.0223.P + 0.0199.L - 0.108   

                                  kl = 0.35.qm + 0.42                                               

EVg = 27.36                                                           

            kg = 0.95.kl khi ΔW > 0          kg = kl/0.8 khi ΔW < 0                        

    Cl = 1 + 0.018 (Y.EVl/kl + ΔW.EVg/kg)km/Em     

Trong đó, Em là năng lượng cho duy trì, km là hệ số chuyển hóa năng 

lượng cho duy trì, Y là năng suất sữa, F là lượng chất béo trong sữa, P là 

lượng chất protein trong sữa, L là lượng lactose trong sữa, kl là hệ số chuyển 

hóa năng lượng cho tiết sữa, ΔW là số kg tăng trọng, kg là hệ số chuyển hóa 

năng lượng cho tăng trưởng, qm là mật độ năng lượng trao đổi trong năng 

lượng thô (lấy bằng 0,55), Cl là mức độ nuôi dưỡng. 

- Nhu cầu protein tiêu hóa: Theo Leonard C. và Kearl (1982) [51] 
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Digestible Protein: DP (g/ngaøy) = 2,86 Wkg0,75 + 55Y   

- Nhu cầu vật chất khô: Theo Vadiveloo và Holmes (1979) (Nguồn: Đinh Văn 

Cải, 1994 [2]) 

Dry Matter Intake: DMI (kg/ngaøy) = 0,076 + 0,40C + 0,013W – 0,129n 

+ 4,12logn + 0,14Y 

Trong đó Y là năng suất sữa, C là vật chất khô của thức ăn tinh và n  là 

tuần tiết sữa 

2.2.3. Phương pháp nghiên cứu chỉ tiêu dạ cỏ và khả năng phân giải thức 

ăn trong dạ cỏ. 

Chỉ tiêu dạ cỏ (pH  và NH3 dịch dạ cỏ) và khả năng phân giải thức ăn 

trong dạ cỏ được xác định theo phương pháp In Sacco (lỗ dò dạ cỏ). 

Bò mổ lỗ dò được cho ăn thức ăn thô 03 lần/ngày vào lúc 6 giờ sáng, 

12 giờ trưa và 6 giờ chiều. Thức ăn tinh cho ăn 02 lần/ngày vào lúc 6 giờ 

sáng và 6 giờ chiều. Thời điểm 6 giờ sáng được xem như thời điểm 0 giờ. 

Diïch dạ cỏ được lấy bằng một ống hút nhựa có đường kính 1cm. Dịch được 

lấy ở 03 vị trí khác nhau trong dạ cỏ vào các thời điểm 1, 3, 6, 9, 12, 18 và 24 

giờ (so với thời điểm 0 giờ). Dịch được đựng vào một chai nhựa 100 ml và 

đóng nắp chặt sau khi lấy xong, đem vào phòng thí nghiệm và phân tích ngay 

các chỉ tiêu pH, NH3 theo phương pháp sau đây: 

* pH: Đo bằng pH kế 
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* Hàm lượng NH3: Hấp thụ qua axít boric (trên máy Kjieltec) sau đó 

chuẩn độ với axít sulfuric.  

Khả năng phân giải thức ăn trong dạ cỏ theo phương pháp của Orskov, 

1985 [66]. Túi nilon đựng mẫu do Công ty Diamond (USA) sản xuất. Mẫu 

thức ăn được sấy khô, nghiền nhỏ đến kích thước 1 mm, cân khoảng 5 g cho 

từng túi mẫu. Thời gian ủ mẫu trong dạ cỏ là 12, 24 và 48 giờ. Phân tích các 

chỉ tiêu vật chất khô, vật chất hữu cơ và xơ thô của mẫu trước và sau khi ủ. 

2.2.4. Phương pháp bố trí thí nghiệm trên gia súc 

Trong đề tài đã sử dụng các phương pháp bố trí thí nghiệm  sau đây: 

- Phương pháp ô vuông latin: Sử dụng trong các thí nghiệm 4 và 6 

- Phương pháp phân lô đồng đều: Sử dụng trong các TN 5.1,  5.2 và  7.2.1. 

- Phương pháp phân lô giai đoạn: Sử dụng trong các 7.1 và 7.2.2. 

 

2.2.5 Phương pháp xác định các chỉ tiêu sản xuất ở bò sữa:  

Năng suất sữa được xác định bằng cách cân bình thường và tính bằng 

kg/con/ngày. Trọng lượng  được cân bằng cân đại gia súc điện tử, tính bằng 

kg. Tỷ lệ mỡ sữa được xác định theo phương pháp Gerber và tính bằng %. 

2.2.6. Phương pháp xây dựng bảng phối hợp thức ăn 
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Sử dụng kết hợp phần mềm chuyên dụng ULTRAMIX và chương trình 

EXCEL trên máy vi tính để xây dựng khẩu phần thức ăn cho bò sữa với các 

nguồn thức ăn khác nhau (số lượng cỏ xanh, rơm, hèm bia, xác đậu, xác 

mì…), cá thể bò khác nhau về năng suất sữa, trọng lượng ….. Sau đó, rút ra 

những quy luật về số lượng các loại phụ phế phẩm khi thay đổi số lượng cỏ 

xanh trong khẩu phần (ít cỏ, cỏ trung bình, nhiều cỏ …). Kiểm tra với nhiều 

trường hợp khác nhau để xem mức độ đúng của quy luật. Từ đó, xây dựng 

bảng phối hợp thức ăn sao cho người nông dân dễ dàng áp dụng nhất để xây 

dựng khẩu phần ăn cho bò sữa dựa trên nguồn thức ăn sẵn có.  

2.2.7. Phương pháp xử lý số liệu 

 Số liệu được xử lý theo phương pháp thống kê sinh vật học. Sử dụng 

phần mềm xử lý MSTATC và EXEL để tính toán trung bình, sai số của số 

trung bình và so sánh thống kê theo ANOVA, LATINSQ và T-TEST. 
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Chương 3 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. PHẦN 1: GÍA TRỊ DINH DƯỠNG CỦA MỘT SỐ PHỤ PHẾ PHẨM 

CHÍNH VÀ ĐẶC ĐIỂM KHẨU PHẦN ĂN CỦA BÒ SỮA 

3.1.1. Kết quả thí nghiệm 1: Giá trị dinh dưỡng của một số phụ phế phẩm 

chính trong khẩu phần ăn của bò sữa. 

Kết quả phân tích thành phần hóa học và tính toán giá trị dinh dưỡng 

của một số phụ phế phẩm được trình bày ở bảng  3.1 và 3.2. 

Bảng 3.1. Thành phần hóa học một số thức ăn chính trong chăn nuôi bò sữa 

 
Chỉ tiêu Đơn Phụ phế phẩm Cỏ xanh Cám 

phân  
tích 

vị 
tính 

Rơm 
khô 

Hèm 
bia 

Xác 
đậu 

Xác 
mỳ 

Cỏ 
Voi 

Cỏ 
T.N 

hỗn  
hợp 

Số mẫu PT Mẫu 9 9 9 9 9 9 9 
VCK  % 91,8 22,6 12,9 17,2 15,6 22,3 90,1 
Protein thô %/VCK 4,6 31,7 23,4 2,6 12,1 12,5 18,2 
Béo thô %/VCK 1,8 10,4 12,8 4,1 4,3 3,7 11,6 
Xơ thô %/VCK 32,6 13,9 19,5 8,4 35,2 31,3 5,4 
NDF %/VCK 67,3 57,9 36,1 19,2 64,2 65,3 - 
ADF %/VCK 40,1 23,6 25,2 10,4 32,1 34,3 - 
Lignin %/VCK 3,9 3,1 8,7 1,6 2,4 3,1 - 
Hemicell. %/VCK 27,2 34,3 10,9 8,8 32,1 31,0 - 
Cellulose %/VCK 36,2 20,5 16,5 8,8 29,7 31,2 - 
Khoáng TS %/VCK 14,2 3,6 4,6 3,3 8,6 9,4 12,7 
DXKÑ %/VCK 46,8 40,4 39,7 81,6 39,8 43,1 52,1 
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Bảng 3.2. Khả năng phân giải (PG) và giá trị dinh dưỡng 

của một số thức ăn chính trong khẩu phần  bò sữa 

 
Chỉ tiêu Đơn Phụ phế phẩm Cỏ xanh Cám 

phân  
tích 

vị 
tính 

Rơm 
khô 

Hèm 
bia 

Xác 
đậu 

Xác 
mỳ 

Cỏ 
Voi 

Cỏ 
T.N 

hỗn  
hợp 

Số mẫu PT Mẫu 9 9 9 9 9 9 9 
PG VCK % 38,3 67,7 69,2 66,6 55,6 52,1 74,3 
PG VCHC % 39,5 64,7 57,3 52,1 48,2 45,6 78,6 
TDN %/VCK 46,4 80,5 75,1 79,0 58,9 60,2 79,0 
ME  Kcal/kg 1540,4 657,4 350,5 491,2 332,0 485,2 2571,5
NEm Kcal/kg 771,1 442,1 231,4 328,4 198,3 293,2 1720,9
NEg Kcal/kg 276,3 295,6 150,7 218,4 109,4 165,2 1144,3
NEl Kcal/kg 840,0 418,1 219,8 311,3 195,9 288,3 1629,0
Qm   0,39 0,63 0,68 0,66 0,50 0,51 0,66 
 
• Về rơm lúa:  

Đây là phụ phế phẩm được sử dụng phổ biến trong khẩu phần ăn của bò 

sữa, đặc biệt là vào mùa khô thiếu cỏ xanh. Nguồn rơm cung cấp cho các hộ 

chăn nuôi bò sữa ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu từ  Long An và 

các tỉnh miền Tây. Nông dân thường chỉ sử dụng rơm lúa vụ mùa, được thu 

hoạch bằng cách đập bồ hoặc máy tuốt. Rất ít nông dân sử dụng rơm  lúa  

ngắn  ngày  cho bò sữa.  Rơm được sử dụng nguyên cây, không băm nhỏ, 

không qua chế biến, vì thế hạn chế khả năng ăn vào của gia súc và giá trị 

dinh dưỡng của khẩu phần. 
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Kết quả phân tích cho thấy, rơm lúa được phơi khô có tỷ lệ vật chất khô 

cao (91,8%), hàm lượng xơ thô cao (32,6%/VCK) và protein thô thấp 

(4,6%/VCK). Vì thế, rơm lúa chỉ có một ưu điểm khi sử dụng là tăng lượng 

vật chất khô, đảm bảo độ choán dạ dày, tăng lượng xơ khẩu phần, nhất là 

những khẩu phần thiếu xơ (do sử dụng nhiều hèm bia, xác đậu, xác mì). Điều 

này có tác dụng đáng kể trong việc cải thiện hàm luợng mỡ sữa. Tuy nhiên, 

rơm lúa có nhiều điểm hạn chế về mặt dinh dưỡng khi sử dụng cho bò sữa 

như sau:  

- Hàm lượng protein thô thấp, làm cho khẩu phần mất cân đối giữa năng 

lượng và protein. Bình quân, nhu cầu protein tiêu hóa đối với bò sữa vào 

khoảng 32 – 33 g/1Mcal năng lượng trao đổi (xin xem nhu cầu ở bảng 3.5). 

Đối với rơm luá, trong 1kg có 1,5Mcal ME nhưng chỉ có khoảng 18 – 20g DP. 

Protein thấp làm cho hàm lượng NH3 trong dạ cỏ thấp và có thể không đạt 

đến ngưỡng tối ưu cho hệ vi sinh vật dạ cỏ. Hàm lượng xơ thô trên 30% sẽ 

làm giảm khả năng tiêu hóa trong dạ cỏ. Theo kết quả thí nghiệm của chúng 

tôi cho thấy, tỷ lệ phân giải vật chất khô và vật chất hữu cơ của rơm ở thời 

điểm 48 giờ chỉ đạt 38,3 và 39,5% tương ứng. TDN chỉ đạt 46,4%, năng lượng 

trao đổi là 1540,4 Kcal và mật độ năng lượng (Qm) chỉ ở mức 0,39 (Bảng 

3.2). Giá trị năng lượng thấp chứng tỏ khó có thể sử dụng rơm lúa như  một 

nguồn thức ăn chính trong khẩu phần bò sữa nếu không có những biện pháp 

cải tiến thích hợp.  
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Đối chiếu với các nghiên cứu khác trong nước (Nguyễn Nghi và Vũ Văn 

Độ, 1995 [13], Viện Chăn nuôi quốc gia, 1995 [14]), chúng tôi nhận thấy  

không có sự khác nhau đáng kể về thành phần hóa học của rơm lúa giữa các 

vùng cũng như các thời điểm thu hoạch. Nhưng giá trị năng lượng trao đổi 

của rơm khô trong nghiên cứu của chúng tôi cao hơn:  1540 Kcal/kg so với 

1394 Kcal/kg và 1423 Kcal/kg trong hai nghiên cứu trên tương ứng. Tuy 

nhiên, sự khác nhau không có ý nghĩa.  

Để hiểu rõ bản chất của thành phần xơ, chúng tôi đã phân tích thêm một 

nhóm các chỉ tiêu khác như NDF, ADF, lignin trong cấu trúc xơ. 

NDF là phần còn lại sau khi đã chiết bằng dung môi trung tính, bao gồm 

lignin, cellulose, hemicellulose, một phần N bị lignin hóa và khoáng không 

tan (đây là thành phần chính cấu tạo nên thành tế bào). Người ta có thể dự 

đoán khả năng ăn vào của gia súc đối với một loại thức ăn thô nào đó bằng 

cách lấy trọng lượng của gia súc nhân với 1,1 – 1,2 rồi chia cho hàm lượng 

NDF. Giá trị NDF trong thức ăn càng cao thì khả năng gia súc ăn được thức 

ăn  (feed intake) sẽ càng thấp. Số liệu phân tích của chúng tôi cho thấy, hàm 

lượng NDF trong rơm lúa là 67,3%, cao hơn nhiều so với các loại phụ phế 

phẩm khác như hèm bia (57,9%), xác đậu (36,1%) và xác mì (19,2%).Điều 

này sẽ làm hạn chế khả năng tiêu thụ rơm của bò sữa. 

ADF là phần còn lại sau khi chiết xuất bằng dung môi axít, bao gồm 

cellulose, lignin và tro không tan. Giá trị ADF càng cao thì thức ăn càng khó 
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tiêu hóa và TDN càng thấp. Số liệu phân tích của chúng tôi cho thấy, hàm 

lượng ADF trong rơm lúa đạt đến 40,1% cũng cao hơn nhiều so với các loại 

thức ăn khác như hàm bia (23,6%), xác đậu (25,2%) và xác mì (10,4%). Điều 

này sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa rơm của bò sữa. 

Wanapat và ctv. (1996) [90] thông báo thành phần hóa học của rơm lúa 

ở Thái Lan như sau: DM là 93%, NDF là 78,6%, ADF là 47,2%, cao hơn số 

liệu của chúng tôi. Một số tác giả khác cũng đã đưa ra những kết quả về cấu 

trúc xơ của rơm (Sundstol và Owen, 1984 [86], Chamberlain, 1989 [24]) 

nhưng không có sự khác nhau đáng kể.  

Nhìn chung, rơm lúa có giá trị dinh dưỡng thấp là trở ngại chính trong 

việc cân đối dinh dưỡng khẩu phần, đặc biệt đối với bò sữa có năng suất cao. 

Chúng tôi đã tính toán giá trị năng lượng thuần của thức ăn và thấy rằng, 

năng lượng thuần cho tiết sữa trong rơm chỉ đạt 840 kcal/kg. Điều này cho 

thấy, không thể nuôi dưỡng bò sữa với một khẩu phần cơ bản chỉ có rơm khô, 

không được xử lý. 

Vì thế, để sử dụng có hiệu quả rơm lúa, cần phải có những biện pháp 

thích hợp nhằm tăng giá trị dinh dưỡng và khả năng tiêu hóa của rơm. Trong 

điều kiện chăn nuôi nông hộ, biện pháp ủ với urê là thích hợp hơn cả  vì urê 

là chất quen thuộc với nông dân, quy trình kỹ thuật không quá phức tạp 

(Preston và Leng, 1987) [77]. Sự cải thiện về mặt dinh dưỡng cũng như tác 
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dụng của rơm ủ đối với bò sữa như thế nào sẽ được trình bày trong các kết 

quả của thí nghiệm 3 và 5.1. 

• Về hèm bia, xác đậu và xác mì:  

Hèm bia là một phụ phế phẩm của nhà máy bia, được nông dân nuôi bò 

sữa rất ưa chuộng. Hèm bia có mùi thơm của men, gây kích thích khẩu vị, rất 

phù hợp với gia súc tiết sữa, nhất là trong những tháng thiếu cỏ xanh. Xác 

đậu và xác mỳ là hai phụ phẩm của quá trình chế biến đậu phụ, sữa đậu nành 

và bột mỳ. Đây là những phụ phế phẩm đóng vai trò quan trọng trong khẩu 

phần ăn của đàn bò sữa hiện nay. 

Kết quả phân tích của chúng tôi cho thấy, hèm bia và xác đậu có hàm 

lượng protein thô cao: 31,7%/VCK  trong hèm bia và 23,4%/VCK trong xác 

đậu (Bảng 3.1). Như vậy, có thể xếp những loại thức ăn này vào nhóm thức 

ăn giàu protein. Vì thế, nếu sử dụng nhiều sẽ là một lãng phí vì làm mất cân 

đối giữa năng lượng và protein trong khẩu phần, làm cho việc sử dụng 

protein của bò kém hiệu quả. Mặt khác, đối với gia súc nhai lại, nó có thể 

tổng hợp protein từ nguồn nitơ phi protein, đặc biệt khi kết hợp để xử lý các 

loại phụ phế phẩm cây trồng nhiều xơ.  

Tỷ lệ nước cao (77,4% trong hèm bia và 87,1% trong xác đậu) gây khó 

khăn cho việc bảo quản những loại thức ăn này.Vì thế, thức ăn dễ bị chua sau 

khoảng 3 –5 ngày bảo quản. Hàm lượng nước cao còn làm cho quá trình phân 
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giải trong dạ cỏ xảy ra nhanh chóng, làm thay đổi môi trường dạ cỏ và ảnh 

hưởng đến tỷ lệ tiêu hóa các thức ăn giàu xơ. Hèm bia và xác đậu còn có 

hàm lượng chất béo cao: 10,4%/VCK trong hèm bia và 12,8%/VCK trong xác 

đậu là yếu tố thuận lợi để nâng cao hàm lượng bơ trong sữa bò.  

So với hai phụ phẩm trên thì xác mì có hàm lượng protein thô thấp hơn 

(2,6%/VCK) nhưng dẫn xuất không đạm cao hơn (81,6%). Vì vậy, nó được 

xem là loại thức ăn bổ sung năng lượng.  

Như vậy, xác mì nghèo protein nhưng giàu năng lượng, trong khi đó xác 

đậu nành giàu protein. Nếu kết hợp 6 kg xác mì với 7 kg xác đậu thì hỗn hợp 

13 kg này có giá trị năng lượng và protein tương đương với 2 kg cám hỗn hợp. 

Đây chính là cơ sở để thay thế một phần thức ăn tinh bằng hai phụ phế phẩm 

này và sẽ được trình bày trong phần lập bảng phối hợp thức ăn để xây dựng 

khẩu phần cho bò sữa. 

Xét 2 chỉ tiêu NDF và ADF trong hèm bia, xác đậu, xác mì cho thấy, 

khả năng tiêu thụ các loại phụ phế phẩm này cũng như tỷ lệ tiêu hóa được dự 

đoán sẽ cao hơn nhiều so với rơm lúa. Kết qủ nghiên cứu Insacco cho thấy, 

khả năng phân giải vật chất khôn trong dạ cỏ của hèm bia, xác đậu, xác mì 

lần lượt là 67,7%; 69,2% và 66,6%. Từ đó, các loại phụ phẩm này có TDN 

cao:75-80% so với 45-60% trong thức ăn thô. Gía trị năng lượng trao đổi của 

hèm bia là 657,4 Kcal/kg, xác đậu 350,5 Kcal/kg và xác mì 491,2 Kcal/kg. So 

với số liệu của Nguyễn Nghi và Vũ Văn Độ (1995) [13] thì kết quả  nghiên 
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cứu của chúng tôi cao hơn. Hệ số năng lượng trao đổi của những loại thức ăn 

này tương đối cao, đạt từ  0,63 - 0,68 là một ưu điểm trong việc sử dụng 

những loại thức ăn này. Năng lượng thuần cho tiết sữa của hèm bia, xác đậu, 

xác mì lần lượt là 418, 219 và 311 Kcal/kg thức ăn (Bảng 3.2). 

Nhìn chung, các loại phụ phế phẩm công nghiệp như hèm bia, xác đậu, 

xác mì có giá trị dinh dưỡng và khả năng tiêu hóa tương đối cao đối với gia 

súc nhai lại. Tuy nhiên, đây là những loại thức ăn nhiều nước, mịn và có khả 

năng lên men trong dạ cỏ cao. Vì thế, số lượng của chúng trong khẩu phần sẽ 

ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường dạ cỏ và sự tiêu hóa các loại thức ăn 

khác, đặc biệt là thức ăn thô xơ, từ do đó ảnh hưởng đến khả năng sản xuất và 

sức khỏe của gia súc.  

• Về rỉ mật và các phụ phế phẩm khác:  

Rỉ mật là phụ phẩm của công nghiệp chế biến đường mía. Rỉ mật là loại 

thức ăn cung cấp chất đường dễ tan rất có giá trị. Tuy nhiên, do chưa có tập 

quán sử dụng nên hiện nay chỉ có  6,8 % số hộ sử dụng trong mùa mưa và 

4,7% số hộ sử dụng trong mùa khô (Lê Xuân Cương và ctv. 1995) [9].  

Tuỳ theo quy trình công nghệ chế biến đường mía, giá trị dinh dưỡng 

của rỉ mật khác nhau nhưng trung bình đạt 70% vật chất khô, 1.634 Kcal/kg 

năng lượng trao đổi (Lê Xuân Cương và ctv. 1995) [9]. Hàm lượng protein 

thô, béo thô và xơ thô hầu như không có hoặc không đáng kể. Với đặc điểm 
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dinh dưỡng như vậy, khi sử dụng rỉ mật cần phải kết hợp với các loại thức ăn 

khác và phải cung cấp một cách từ từ. Do đó, sử dụng bánh dinh dưỡng là 

một biện pháp sử dụng rỉ mật có hiệu quả và an toàn trong điều kiện chăn 

nuôi nông hộ hiện nay. Công thức, giá trị dinh dưỡng và hiệu quả sử dụng 

bánh dinh dưỡng sẽ được trình bày trong các kết qủa của thí nghiệm 3 và 5.2. 

Ngoài ra, một số phụ phế phẩm khác cũng được sử dụng cho bò sữa như 

ngọn mía, dây đậu phộng, vỏ thơm, vỏ mít …. nhưng tỷ lệ số hộ sử dụng và số 

lượng của chúng trong khẩu phần của bò sữa hiện nay chiếm tỷ lệ không 

đáng kể. 

3.1.2. Kết quả thí nghiệm 2: Đặc điểm khẩu phần ăn của bò sữa dựa trên 

nguồn phụ phế phẩm ở khu vực TP. Hồ Chí Minh 

a/ Các loại hình khẩu phần ăn của bò sữa 

Kết quả theo dõi 75 khẩu phần ăn của bò sữa, chúng tôi thấy rằng chỉ có 

9 khẩu phần đáp ứng đúng nhu cầu về năng lượng và protein, 66 khẩu phần 

còn lại mất cân đối về hai chỉ tiêu này.  

Do điều kiện chăn nuôi bò sữa ở vùng ven đô thị nên khả năng cung cấp 

cỏ xanh là yếu tố hạn chế trong khẩu phần thức ăn, đặc biệt là vào mùa khô. 

Vì thế, chúng tôi đã chia khẩu phần theo các mức độ cỏ xanh khác nhau để 

xem xét việc sử dụng các loại phụ phế phẩm trong khẩu phần như thế nào. 
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Nhìn chung, khẩu phần ăn cho bò sữa tập trung vào 3 dạng chính sau đây: 

nhiều cỏ (trên 21kg), cỏ trung bình (10-20 kg) và ít cỏ (dưới 10 kg). Số lượng 

các loại thức ăn trong 3 nhóm khẩu phần trên được trình bày ở bảng 3.3. 

Bảng 3.3. Đặc điểm các loại hình khẩu phần ăn của bò sữa  

theo các mức cỏ xanh khác nhau 

 
Chỉ tiêu Nhiều cỏ 

(> 21 kg) 
Cỏ tr. Bình 
(11 – 20 kg) 

Ít cỏ 
(≤ 10 kg) 

Số lượng KP 
Năng suất sữa (lít/c/ng) 
Số lượng TĂ (kg/c/ng) 
Cỏ xanh 
Rơm khô 
Hèm bia 
Xác đậu 
Xác mì 
Cám hỗn hợp 

13 
13,6 

 
29,7  
0,4 
3,8 
1,4 
- 

5,6 

27 
13,8 

 
13,8 
3,7 

12,2 
0,3 
1,5 
5,2 

26 
14,3 

 
7,1 
3,6 
8,4 
0,4 
4,0 
5,3 

(Nguồn: Đoàn Đức Vũ và ctv. 1997) 

Số liệu cho thấy, khi cỏ xanh được cung cấp nhiều (trung bình của nhóm 

là 29,7 kg), chủ yếu ở những hộ có đất trồng cỏ, thì số lượng các phụ phế 

phẩm khác rất ít. Đây là dạng khẩu phần phù hợp với đặc điểm sinh lý tiêu 

hóa của bò sữa và giá thành không cao. Khi số lượng cỏ xanh giảm xuống 

trong nhóm cỏ trung bình (trung bình là 13,8 kg) và ít cỏ (trung bình là 7,1 kg) 

thì các loại phụ phế phẩm được sử dụng nhiều  hơn. Số lượng rơm trong khẩu 

phần cỏ trung bình là 3,7 kg và trong khẩu phần ít cỏ là 3,6 kg. Hèm bia tăng 
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từ 3,8 kg trong khẩu phần nhiều cỏ lên 12,2 kg trong khẩu phần cỏ trung bình 

và 8,4 kg trong khẩu phần ít cỏ. Số lượng xác đậu và xác mỳ không cao lắm 

trong các loại khẩu phần, dao động từ 1 đến 4 kg/con/ngày, trong đó xác mỳ 

được sử dụng nhiều trong khẩu phần ít cỏ. Cám hỗn hợp được sử dụng với số 

lượng 5 – 6 kg cho bò vắt sữa có năng suất sữa 13-15 lít/con/ngày.  

b/ Dinh dưỡng khẩu phần ăn của bò sữa 

Theo dõi trên hai nhóm bò vắt sữa cùng sử dụng những khẩu phần 

giống nhau nhưng có hai mức năng suất sữa khác nhau: nhóm thứ nhất có 

năng suất sữa dưới 15 lít, trung bình là 12,2 lít/con/ngày và nhóm thứ hai có 

năng suất sữa trên 15 lít, trung bình là 17,3 lít/con/ngày. Số lượng các loại 

thức ăn c tir2nh bày ở bảng 3.4 

Bảng 3.4.  Số lượng các loại thức ăn trong khẩu phần   

của bò sữa dựa trên nguồn phụ phế phẩm  

 
Chỉ tiêu Nhóm bò 

<15lít/con/ngaøy 
Nhóm bò  

≥15lít/con/ngaøy 
Số lượng khẩu phần 
Năng suất  sữa (L/c/ng) 
Trọng lượng bò (kg) 
Số lượng thức ăn (kg/c/ng) 
 Cỏ xanh   
 Rơm khô   
 Hèm bia   
 Xác đậu   

38 
12,2 
409 

 
16,3 
2,3 
8,9 
0,6 

28 
17,3 
422 

 
17,8 
3,0 
6,5 
1,3 
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 Xác mì   
 Cám hỗn hợp  

2,5 
5,2 

0,6 
5,9 

(Nguồn: Đoàn Đức Vũ và ctv. 1997) 

Chúng tôi nhận thấy, số lượng các loại thức ăn (nhất là cỏ, rơm và cám 

hỗn hợp) tương đối giống nhau cho cả 2 nhóm bò. Điều này dẫn đến kết quả 

là những bò sữa có năng suất sữa thấp đã dư thừa dinh dưỡng, ngược lại, 

những bò sữa có năng suất cao đã thiếu hụt dinh dưỡng so với nhu cầu. Sự 

mất cân đối về mặt dinh dưỡng được thể hiện ở bảng 3.5 và biểu đồ 1 

Bảng 3.5.  Sự mất cân đối về dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của bò sữa 

Chỉ tiêu Nhóm bò 
<15kg/con/ngaøy 

Nhóm bò  
≥15kg/con/ngaøy 

Gía trị dinh dưỡng khẩu phần:  
- Vật chất khô(kg) 
- Năng lượng trao đổi (ME)(Mcal) 
- Protein tiêu hóa (DP) (g) 
- Tỷ lệ tinh/thô (%) 

 
11,8 
27,3 
1191 
66/34 

 
12,6 
27,4 
1127 
65/35 

Nhu cầu dinh dưỡng:  
-Vật chất khô (g) 
- Năng lượng trao đổi 
(ME)(Mcal)�- Protein tiêu hóa 
(DP) (g) 

 
10,9 
25,4 
812 

 
12,7 
32,7 
1096 

So sánh đáp ứng/nhu cầu:(%) 
- Vật chất khô 
- Năng lượng trao đổi (ME)�- 
Protein tiêu hóa (DP) 

 
108 
107 
147 

 
101 
83 

103 
(Nguồn: Đoàn Đức Vũ và ctv. 1997) 
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Số liệu cho thấy, ở nhóm bò có năng suất sữa dưới 15 kg thì vật chất 

khô và năng lượng đáp ứng đủ (108% và 107% tương ứng) nhưng dư thừa 

protein rất nhiều (147%) so với nhu cầu. Ở nhóm bò sữa trên 15 kg thì vật 

chất khô và protein đáp ứng đủ (101% và 103% tương ứng) nhưng lại thiếu 

năng lượng (chỉ đạt 83%).  

Biểu đồ 3.1. Sự mất cân đối về dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của bò sữa 

Về tỷ lệ tinh/thô của khẩu phần, kết quả cho thấy, cả hai nhóm khẩu 

phần đều có tỷ lệ thức ăn tinh cao, chiếm đến 65-66% trong khẩu phần. Tỷ lệ 

thức ăn tinh và nhuyễn cao trong khẩu phần làm cho quá trình lên men thức 

ăn ở dạ cỏ những loại thức ăn giàu xơ giảm đi nhiều do môi trường dạ cỏ 

không phù hợp, gây ra những bệnh về trao đổi chất như bệnh acidosis, đau 
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móng, què chân …. Thức ăn tinh và nhuyễn quá nhiều trong khẩu phần (trên 

60%) còn làm giảm hàm lượng chất béo trong sữa (Đinh Văn Cải và ctv. 

1999) [4]. 

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự cân đối khẩu phần và tỷ lệ tinh thô là do: 

• Khẩu phần tương đối giống nhau cho cả  hai nhóm bò có năng suất sữa 

khác nhau. 

• Hèm bia có hàm lược sử dụng nhiều trong khẩu phần 

• Lượng cỏ xanh thiếu hụt, nhưng khả năng ăn rơm của bò sữa không được 

nhiều 

Khắc phục được những hạn chế trên đây là mục tiêu của việc cải tiến 

phẩu phần và được trình bày trong phần 3 

Tóm lại, giá trị dinh dưỡng của phụ phế phẩm không cân đối và kiến 

thức của nông dân về nuôi dưỡng bò sữa còn hạn chế đã làm cho họ nuôi bò 

sữa bằng những khẩu phần không đáp ứng đúng nhu cầu dinh dưỡng cho sản 

xuất sữa. Đối với nhóm bò có năng suất sữa dưới 15 kg, năng lượng được đáp 

ứng đủ nhưng dư thừa protein. Ngược lại, đối với nhóm bò có năng suất sữa 

trên 15 kg, protein được đáp ứng đúng nhu cầu nhưng lại thiếu hụt năng 

lượng. Tỷ lệ tinh/thô của khẩu phần rất cao (trên 60%) cũng là yếu tố cần 

được cải tiến để khẩu phần phù hợp hơn với đặc điểm tiêu hóa của bò sữa. 
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Từ những kết quả trên đây, chúng tôi đã nghiên cứu tác động để cải tiến 

tình trạng dinh dưỡng cho bò sữa thông qua các biện pháp kỹ thuật như sau: 

 Xử lý hóa học rơm lúa bằng cách ủ với urê nhằm thay đổi tính chất lý 

hóa,  nâng cao giá trị dinh dưỡng và tăng khả năng ăn vào của bò sữa. 

 Sử dụng bánh dinh dưỡng trong khẩu phần nhằm sử dụng tốt hơn nguồn 

rỉ mật sẵn có và rẻ tiền, đồng thời cải thiện môi trường dạ cỏ cho sự tiêu 

hóa thức ăn do bánh dinh dưỡng có thể cung cấp  thường xuyên năng 

lượng từ đường dễ tan và NH3 từ urê. 

 Cải tiến khẩu phần ăn cho bò sữa, đặc biệt là khi cho ăn các phụ phế 

phẩm nhiều nước như hèm bia, xác đậu, xác mỳ để đảm bảo đáp ứng 

đúng nhu cầu sản xuất của bò sữa và tỷ lệ tinh/thô thích hợp. 

       Kết quả nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật này sẽ được trình bày ở 

phần 2 và 3. 

3.2. PHẦN 2: NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG RƠM Ủ URÊ VÀ BÁNH DINH 

DƯỠNG TRONG KHẨU PHẦN BÒ SỮA 

3.2.1. Kết quả thí nghiệm 3: Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng 

của rơm ủ urê và bánh dinh dưỡng. 

Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của rơm ủ urê và bánh dinh 

dưỡng được trình bày ở bảng 3.6 và 3.7. 
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Bảng 3.6. Thành phần hóa học của rơm ủ urê và bánh dinh dưỡng 

Chỉ tiêu ĐVT Rơm  
không ủ

Rơm ủ 
2% ureâ 

Rơm ủ 
4% ureâ 

Rơm ủ  
6% ureâ 

Bánh   
DD 

Số mẫu PT Mẫu 9 9 9 9 9 
Vật chất khô % 85,2 52,6 49,1 51,7 89,3 
Protein thô %/VCK 4,3 5,7 8,6 9,3 14,3 
Béo thô %/VCK 1,4 1,3 1,5 1,2 5,2 
Xơ thô %/VCK 30,2 26,6 24,5 24,8 30,1 
NDF %/VCK 65,4 64,8 63,1 65,5 - 
ADF %/VCK 37,2 36,5 35,8 33,2 - 
Lignin %/VCK 3,7 3,5 2,9 2,9 - 
Hemicell. %/VCK 28,2 28,3 27,3 32,3 - 
Cellulose %/VCK 33,5 33,0 32,9 30,3 - 
Khoáng TS %/VCK 15,2 15,7 14,3 15,6 24,6 
Dẫn xuất KĐ %/VCK 48,9 50,8 51,1 49,1 24,4 
 
 

Bảng 3.7. Khả năng phân giải và giá trị dinh dưỡng của rơm ủ urê và BDD 

Chỉ tiêu ĐVT Rơm 
không ủ

Rơm ủ 
4% 

Bánh  
DD 

Cám hỗn 
hợp 

Số mẫu PT Mẫu 9 9 9 9 
Phân giải VCK % 37,4 49,4 69,5 74,3 
Phân giải VCHC % 38,5 51,3 72,6 78,6 
TDN % 45,8 50,9 55,4 79,0 
ME Kcal/kg 1654 1842 2004 2571,5 
NEm  Kcal/kg 816 1001 1556 1720,9 
NEg Kcal/kg  278 451 595 1144,3 
NEl Kcal/kg  897 1039 1163 1629,0 
Qm = ME/GE  0,38 0,43 0,47 0,66 
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a/ Kết quả nghiên cứu về rơm ủ urê: 

Số liệu cho thấy, việc ủ rơm với urê đã làm biến đổi đáng kể thành 

phần hóa học của rơm. Vật chất khô giảm từ  85,2% trong rơm không ủ 

xuống còn 52,6% , 57,5% và 51,7% trong rơm ủ urê 2, 4 và 6% urê tương 

ứng. Sự giảm hàm lượng vật chất khô trong rơm ủ là do đã tưới một lượng 

nước đáng kể  trong quá trình ủ (quy trình ủ rơm xem phụ lục 1).  

Hàm lượng protein thô tăng từ 4,3%/VCK trong rơm không ủ lên 5,7% 

trong rơm ủ 2% urê, 8,6% và 9,3% trong rơm ủ 4% và 6% urê tương ứng. Như 

vậy, khi ủ với 4% urê, hàm lượng protein thô đã tăng lên gấp đôi so với rơm 

không ủ. 

Kết quả này phù hợp với dẫn liệu của Hadjipanayiotou và ctv. (1993a) 

[41] (protein thô tăng 2-2,3 lần khi rơm được ủ với 4% urê), của Anshu Rahal 

và ctv 1977 [16]: protein thô tăng từ 6,1% ở rơm không ủ lên 13,6% ở rơm ủ 

4% urê. Khi tăng tỷ lệ urê lên 6%, chúng tôi nhận thấy hàm lượng protein thô 

có tăng lên nhưng không đáng kể. Đinh Hùynh và ctv. (1994a) [11] thông báo 

rằng khi ủ rơm với tỷ lệ urê tăng từ 2 đến 4 và 6% thì hàm lượng protein thô 

tăng từ 5,8% ở rơm không ủ lên 7,2% (rơm ủ 2%), 8,0% (rơm ủ 4%) và 8,4% 

(rơm ủ 6%). Như vậy, xét về mức độ gia tăng hàm lượng protein thô, chúng 

tôi nhận thấy tỷ lệ urê 4% là phù hợp. Mặt khác, giá urê ở nước ta tương đối 

cao nên chúng tôi đã chọn tỷ lệ 4% để xử lý rơm và sử dụng dạng rơm chế 

biến này trong quá trình nghiên cứu của mình. Kết quả này cũng phù hợp với  
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một số kết quả trong nước của  Bùi Văn Chính và ctv. (1993) [20], Nguyen 

Kim Duong và ctv. (1996) [59] ... 

Tuy nhiên, cũng có một số tác giả đã sử dụng tỷ lệ urê cao hơn như 5% 

(Nguyễn Phúc Tiến và Preston, 1998) [60], 6% (Guo Ting Shuang và ctv. 

1996) [38]. Trong điều kiện chăn nuôi bò sữa ở khu vực TP Hồ Chí Minh, 

nông dân đã sử dụng nhiều hèm bia và xác đậu là những loại thức ăn giàu 

protein. Vì thế, theo chúng tôi không cần thiết phải sử dụng tỷ lệ urê cao hơn 

4% khi ủ với rơm. 

Hàm lượng xơ thô và thành phần xơ NDF, ADF, lignin đã giảm khi rơm 

được ủ với urê. Xơ thô giảm từ 30,2% trong rơm không ủ xuống còn 26,6%, 

24,5% và 24,8% trong rơm ủ với 2%, 4% và 6% urê tương ứng. NDF giảm từ 

65,4% xuống còn 63,1% trong rơm ủ urê 4%, ADF giảm từ 37,2% xuống còn 

35,8% trong rơm ủ 4% urê. Hemicellulose giảm từ 28,2% xuống còn 27,3% 

trong rơm ủ 4% urê. Kết quả của chúng tôi phù hợp với kết quả của Anshu 

Rahal và ctv 1977 [16], Ballet và ctv. 1997 [18], Caneque và ctv. 1998 [23]… 

Sự giảm thành phần hemicellulose chứng tỏ rằng việc xử lý urê đã phá vỡ 

được mối liên kết lignin và hemicellulose trong cầu trúc thành tế bào, từ đó 

khả năng tiêu hóa thức ăn sẽ được tăng lên. 

Số liệu cho thấy tỷ lệ phân giải VCK đã tăng từ 37,4% ở rơm không ủ 

lên đến 49,4% ở rơm ủ  4% urê (tăng 32%). Tương tự, tỷ lệ phân  giải VCHC 
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cũng đã gia tăng đáng kể khi rơm được ủ với urê (51,3% so với 38,5%, tăng 

33%) (bảng 3.7) 

Bùi Văn Chính và ctv. (1992) [19] thông báo rằng khả năng phân giải 

vật chất khô của rơm gia tăng từ 47,6% ở rơm không ủ lên 64,0% ở rơm ủ urê 

(tăng 33%). Hadjipanayiotou (1993a) [41] cũng nhận xét rằng, khả năng phân 

giải vật chất hữu cơ đã tăng 28% khi rơm được ủ với urê. Nhìn chung, khả 

năng phân giải vật chất khô và vật chất hữu cơ tăng khoảng 30% khi rơm 

được xử lý với urê. Các kết quả nghiên cứu tương đối phù hợp với nhau. Đây 

là sự cải thiện đáng kể đối với giá trị dinh dưỡng của rơm. Khi khả năng 

phân giải tăng lên sẽ làm cho thời gian thức ăn lưu lại trong dạ cỏ giảm, từ 

đó tăng được lượng thức ăn ăn vào và từ đó tăng được lượng chất dinh dưỡng 

mà gia súc nhận được.  

Tóm lại, rơm lúa khi được ủ với urê đã có những thay đổi đáng kể về 

thành phần hóa học và khả năng phân giải trong dạ cỏ. Sự thay đổi này theo 

hướng có lợi cho gia súc trong việc sử dụng rơm lúa. Đó là do rơm đã biến 

đổi về phương diện vật lý và hóa học như sau: 

• Rơm khô trở nên mềm hơn do thấm nước và những cấu trúc bên trong tế 

bào thực vật bị phá vỡ. 

• Thành tế bào hút nước, phồng lên làm phá vỡ cấu trúc tinh thể của 

cellulose, tạo điều kiện cho enzym vi sinh vật tấn công phân tử cellulose, 

từ đó tỷ lệ tiêu hóa chất xơ tăng lên. 
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• Những liên kết của cấu trúc thành tế bào (lignin – hemicellulose) bị phá 

vỡ, tạo điều kiện cho enzym tiến gần cơ chất, vì vậy hemicellulose có thể 

được thủy phân nhiều hơn. 

• Việc xử lý rơm bằng urê đã giải phóng nhóm phenolic tự do từ thành tế 

bào, từ đó tăng khả năng phân giải rơm trong dạ cỏ. 

Do thành phần hóa học được cải thiện và khả năng phân giải tăng lên 

nên giá trị  dinh dưỡng của rơm ủ urê đã tăng lên đáng kể. TDN tăng từ 

45,8% lên 50,9% khi ủ  rơm với 4% urê. Năng lượng trao đổi của rơm không 

ủ từ 1654 Kcal/kg đã tăng lên 1842 Kcal/kg trong rơm ủ urê. Năng lượng 

thuần cho sữa tăng từ 897 kcal lên 1039 kcal. Giá trị Qm đã tăng từ 0,38 đối 

với rơm không ủ lên 0,43 đối với rơm ủ 4% urê. Kết quả của chúng tôi phù 

hợp với số liệu của Prasad và ctv. 1998 [74]. 

Sự gia tăng hàm lượng protein thô, tỷ lệ tiêu hóa, giá trị năng lượng và 

khả năng ăn vào của gia súc là những cơ sở cho việc sử dụng rơm ủ urê như 

một loại thức ăn cơ bản trong chăn nuôi gia súc nhai lại, kể cả chăn nuôi bò 

sữa ở các nước nhiệt đới và ở Việt Nam. Kết quả kiểm chứng trên gia súc về 

khả năng ăn vào cũng như một số chỉ tiêu sản xuất của bò sữa sẽ được trình 

bày trong thí nghiệm 5.1. 

b/ Kết quả nghiên cứu về bánh dinh dưỡng 
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Bánh dinh dưỡng là hỗn hợp của một số phụ phế phẩm và được chế 

biến để phù hợp với đặc điểm sinh lý của gia súc nhai lại. Đây là loại thức ăn 

có thể cung cấp cho gia súc nguồn carbohydrate dễ lên men (rỉ mật) và nitơ 

phi proteinng xuyên để cải thiện môi trường dạ cỏ.  

Chúng tôi đã thử nghiệm nhiều tỷ lệ khác nhau để tìm ra hai công thức 

có độ kết dính tốt và có giá trị dinh dưỡng phù hợp với đặc điểm khẩu phần 

ăn của bò sữa. Một công thức được sử dụng cho nhà máy đường Hiệp Hòa, 

một công thức sử dụng cho các hộ nông dân tự sản xuất. Công thức bánh dinh 

dưỡng được trình bày ở bảng 3.8.  

Bảng 3.8. Công thức sản xuất bánh dinh dưỡng (%) 

Nguyên liệu Công thức 1 Công thức 2 
Rỉ mật 

Ureâ 
Cám gạo lau 

Bã mía 
Vôi 

Xi măng 
Muối 

Premix khoáng 

40 
5 

25 
15 
7 
6 
1 
1 

37 
5 

43 
0 
7 
6 
1 
1 

Công thức 1: Sử dụng tại nhà máy đường Hiệp Hòa 
Công thức 2: Sử dụng tại các hộ chăn nuôi 

 

Tuy nhiên, trong khuôn khổ của luận án, chúng tôi chỉ sử dụng bánh 

dinh dưỡng được sản xuất tại nhà máy đường Hiệp Hòa trong các thí nghiệm 
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trên gia súc. Vì thế, chúng tôi chỉ tiến hành phân tích và tính toán giá trị dinh 

dưỡng của loại bánh dinh dưỡng này. Kết quả được trình bày trong bảng 3.6 

và 3.7. 

Số liệu phân tích cho thấy, vật chất khô của bánh dinh dưỡng đạt 

89,3%, gần tương đương với cám hỗn hợp. Hàm lượng protein thô đạt 

16%/VCK chứng tỏ đây là loại thức ăn bổ sung protein rất tốt. Khả năng 

phân giải VCK và VCHC của bánh dinh dưỡng là 69,5% và 72,6%, gần tương 

đương với khả năng phân giải của cám hỗn hợp. Giá trị năng lượng trao đổi 

của bánh dinh dưỡng đạt 2350 Kcal/kg, thấp hơn cám hỗn hợp khoảng 200 

Kcal/kg. 

Một số tác giả đã đưa ra công thức sản xuất khác nhau nên thành phần 

hóa học và giá trị dinh dưỡng của bánh dinh dưỡng có khác nhau. Vì thế, 

chúng tôi không thể so sánh số liệu về thành phần hóa học và giá trị dinh 

dưỡng giữa các nghiên cứu. Tuy nhiên, có thể nhận xét rằng, hàm lượng 

protein thô của bánh dinh dưỡng trong nghiên cứu của các tác giả khác 

thường cao hơn so với kết quả của chúng tôi. Ví dụ, Mata và Combellas 

(1992) [54] sản xuất bánh dinh dưỡng có hàm lượng protein thô là 

41,6%/VCK (sử dụng hạt bông vải nguyên) và 53,5%/VCK (sử dụng bột cá) 

với thành phần urê là 10%. Chen Yuzhi và ctv. (1993) [26] sản xuất bánh 

dinh dưỡng cho bò vắt sữa với protein thô là 40%, cho bò tơ là 31,1%. Thành 

phần urê trong bánh dinh dưỡng lần lượt là 16 và 12% tương ứng. Công thức 
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của Bùi Xuân An và Lưu Trọng Hiếu (1993) [21] cũng sử dụng 10% urê và 

hàm lượng protein thô trong bánh dinh dưỡng lên đến 33,2%. Do khẩu phần 

cho bò sữa hiện nay có nhiều hèm bia, xác đậu và rơm lúa cũng đã được 

khuyến cáo ủ với urê nên hàm lượng nitơ phi protein trong khẩu phần thường 

cao. Vì thế, theo chúng tôi tỷ lệ 5% urê  trong bánh dinh dưỡng và hàm lượng 

protein thô của bánh dinh dưỡng chỉ cần đạt 16%/VCK là đủ nhu cầu. Đây 

cũng là yếu tố quan trọng để làm giảm giá thành bánh dinh dưỡng. 

Tóm lại 

Bánh dinh dưỡng là một dạng thức ăn hỗn hợp các loại phụ phế phẩm 

được chế biến từ rỉ mật, bã mía, cám gạo …... và urê. Với một độ cứng vừa 

phải, bò sữa chỉ có thể ăn bánh dinh dưỡng một cách từ từ. Nhờ đó, các chỉ 

tiêu dạ cỏ tương đối ổn định hơn khi khẩu phần có bổ sung bánh dinh dưỡng. 

Khi so sánh với cám hỗn hợp, chúng tôi nhận thấy, giá trị dinh dưỡng của 

bánh dinh dưỡng gần tương đương với cám hỗn hợp. Vì thế, bánh dinh dưỡng 

được xem như một dạng thức ăn tinh có thể thay thế một phần cám hỗn hợp. 

Nếu khả năng thay thế đạt kết quả tốt thì việc sử dụng bánh dinh dưỡng sẽ 

đem lại hiệu quả sản xuất và kinh tế cao do giá thành của bánh dinh dưỡng 

thấp hơn so với cám hỗn hợp (1600 đ so với 2800 đ). Vấn đề này sẽ được đề 

cập đến trong thí nghiệm 5.2. 

Như vậy, sử dụng bánh dinh dưỡng vừa giúp người chăn nuôi tận dụng 

tốt hơn nguồn phụ phế phẩm, vừa có tác dụng cung cấp cho gia súc nguồn 
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carbohydrate dễ lên men và nguồn nitơ phi protein rẻ tiền nhằm cải thiện 

môi trường dạ cỏ để cải thiện quá trình lên men thức ăn. 

3.2.2.  Kết quả thí nghiệm 4: Ảnh  hưởng  của  khẩu phần có sử dụng rơm  

ủ  urê  và  bánh dinh dưỡng đến một số chỉ tiêu dạ cỏ và khả năng phân 

giải thức ăn 

a/ Kết quả nghiên cứu về pH dịch dạ cỏ 

Biến đổi pH dịch dạ cỏ của bò sữa khi được ăn khẩu phần có 

rơm ủ urê và bánh dinh dưỡng được trình bày ở bảng 3.9 và biểu đồ 

3.2.  

Bảng 3.9. Độ pH dạ cỏ của bò sữa khi ăn khẩu phần  

có rơm ủ urê và bánh DD. 

 

Thời điểm Khẩu phần thí nghiệm 
Lấy mẫu Khẩu phần 

rơm khô 
Khẩu phần 
rơm ủ urê 

Khẩu phần 
bánh DD 

Khẩu phần 
RUU+BDD 

1 giờ 
3 giờ 
6 giờ 
9 giờ 

12 giờ 
18 giờ 
24 giờ 

6,84  
6,78  
6,47  
6,79  
6,58  
6,87  
6,92  

6,98 
6,88 
6,68 
6,87 
6,63 
6,86 
7,06 

7,04 
6,98 
6,61 
6,77 
6,76 
6,84 
6,98 

6,88 
6,98 
7,02 
6,85 
6,97 
7,01 
6,86 

B.Quaân 6,75a 6,85b  6,86b  6,94b  
Số liệu trong cùng hàng có chữ cái khác nhau sai khác có nghĩa  với P<0,05, SEM = 0.08 
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(Nguồn: Đoàn Đức Vũ và ctv. 1999 b) 

 

Biểu đồ 3.2. pH dịch dạ cỏ của bò sữa khi được ăn khẩu phần 

có rơm ủ urê và bánh dinh dưỡng 

 

Số liệu cho thấy có sự sai khác đáng kể (P<0.05) pH dịch dạ 

cỏkhi bò sữa ăn khẩu phần có rơm không ủ (1) so với khẩu phần có 

rơm ủ urê (2), bánh dinh dưỡng (3) và rơm ủ urê + bánh dinh dưỡng 

(4): 6,75 so với 6,85; 6,86 và 6,94 tương ứng. Tuy nhiên, khi so sánh 

ba khẩu phần 2, 3 và 4 sự sai khác không có ý nghĩa thống kê. Như 

vậy, bổ sung urê qua việc xử lí rơm hoặc bổ sung bánh dinh dưỡng có 

xu hướng làm cho độ pH dạ cỏ trung tính hơn, nhưng bổ sung đồng 
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thời cả hai loại thức ăn trên sẽ làm ổn định pH dạ cỏ (xem số liệu qua 

từng thời điểm lấy mẫu: Bảng 3.9). 

Kết qủa của chúng tôi có phần thấp hơn so với kết qủa của Nguyễn 

Văn Thu (1997) [61]: pH dạ cỏ đạt 7.30 ở khẩu phần rơm không ủ và 7.38 ở 

khẩu phần rơm ủ + bánh dinh dưỡng, Manyuchi và ctv. (1992) [53]: pH dạ cỏ 

là 7.02 ở khẩu phần rơm được xử lý amôniắc. Nhưng số liệu chúng tôi tương 

đương với kết qủa của Toppo và ctv. (1997) [87]: pH dạ cỏ ở khẩu phần có 

bánh dinh dưỡng dao động từ 6.7-6.9.  

Nguyên nhân nào làm cho pH dạ cỏ trung tính hơn? Theo chúng tôi là 

do: 

• Rơm ủ urê và bánh dinh dưỡng kích thích tính thèm ăn của gia súc, từ đó 

tăng khả năng tiết nước bọt. Nước bọt theo thức ăn xuống dạ cỏ, trung hòa 

các axít béo bay hơi được tạo ra trong quá trình lên men thức ăn, làm cho 

pH dạ cỏ trung tính. 

• Rơm ủ urê kích thích sự nhai lại tăng lên, lượng nước bọt tiết ra tăng đáng 

kể đã làm trung hòa các axít. 

• Sự hình thành NH3 trong dạ cỏ từ lượng urê trong rơm ủ và trong bánh 

dinh dưỡng đã  góp phần làm tăng pH dạ cỏ. 

Trong  khẩu phần có nhiều thức ăn dễ lên men như hèm bia, xác đậu, 

xác mì và cám hỗn hợp thì lượng axít béo bay hơi sinh ra nhiều và rất biến 
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động do số lần cho ăn ít. Sự ổn định pH dạ cỏ ở mức trung bình nhờ rơm ủ 

urê và bánh dinh dưỡng đã giải quyết được những hạn chế trong việc sử dụng 

nguồn thức ăn sẵn có cho bò sữa. 

 b/ Kết quả nghiên cứu về hàm lượng NH3 dịch dạ cỏ 

Hàm lượng NH3 dịch dạ cỏ khi bò được ăn những khẩu phần có sử 

dụng rơm ủ urê và bánh dinh dưỡng được trình bày ở bảng 3.10 và biểu đồ 

3.3.  

Bảng 3.10. Hàm lượng NH3  dịch dạ cỏ  

khi bò sữa ăn khẩu phần có  rơm ủ urê và bánh DD (mg-N/lít) 

Thời điểm Khẩu phần thí nghiệm 
Lấy mẫu Khẩu phần 

rơm khô 
Khẩu phần 
rơm ủ urê 

Khẩu phần 
bánh DD 

Khẩu phần 
RUU+BDD 

1 giờ 
3 giờ 
6 giờ 
9 giờ 

12 giờ 
18 giờ 
24 giờ 

150,27 
168,47 
186,87 
146,53 
137,90 
137,67 
141,17 

164,27 
190,33 
196,70 
185,03 
193,07 
131,60 
152,60 

185,83 
185,33 
175,33 
183,5 

161,67 
168,0 

170,83 

175,93 
196,40 
206,73 
201,60 
201,37 
185,03 
167,77 

B.quaân 152,70a  173,37b 175,78b 190,69c  
Số liệu trong cùng hàng có chữ cái khác nhau sai khác có nghĩa với P<0,05  (SEM = 8.3) 
(Nguồn: Đoàn Đức Vũ và ctv. 1999 b) 

 



 
 

 104

Số liệu cho thấy, hàm lượng NH3 dịch dạ cỏ dao động trong khoảng 

100 đến 200 mg-N/lít và đã gia tăng đáng kể (P<0.05) khi bò sữa được ăn 

khẩu phần có rơm ủ urê, bánh dinh dưỡng hoặc rơm ủ urê + bánh dinh dưỡng 

so với khẩu phần rơm không ủ: 173.37, 175.78 và 190.69 so với 152.70 tương 

ứng. So sánh giữa hai lô rơm ủ urê và bánh dinh dưỡng, chúng tôi thấy sự sai 

khác không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Nhưng việc bổ sung kết hợp cả 

bánh dinh dưỡng và rơm ủ urê đã gia tăng hàm lượng NH3 một cách có ý 

nghĩa (P<0.05) so với việc bổ sung đơn lẻ. Ngoài ra, số liệu qua từng thời 

điểm lấy mẫu cho thấy hàm lượng NH3 ổn định hơn khi khẩu phần được bổ 

sung bánh dinh dưỡng, kể cả khi không kết hợp với rơm ủ urê.  

Biểu đồ 3.3. Hàm lượng NH3 dịch dạ cỏ khi bò sữa ăn khẩu phần 

có rơm ủ urê và bánh dinh dưỡng 
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Theo Nguyễn Văn Thu (1997) [61], hàm lượng NH3 dịch dạ cỏ ở trâu 

khi ăn khẩu phần rơm ủ và khẩu phần rơm ủ + bánh dinh dưỡng là 91.7 và 

137.0 mg N/lít tương ứng. Kết qủa của Bùi Xuân An (1998) [1] về hàm lượng 

NH3 dịch dạ cỏ của bò lai Sind chỉ đạt dưới 60 mg N/lít. So sánh với những 

kết qủa này thì hàm lượng NH3 dịch dạ cỏ trong thí nghiệm của chúng tôi cao 

hơn. Điều đó có thể do đặc điểm giống trâu bò và khẩu phần thí nghiệm khác 

nhau. Tuy nhiên, một số tác giả nước ngoài khi tiến hành thí nghiệm trên bò 

sữa đã thông báo rằng hàm lượng NH3 dịch dạ cỏ ở khẩu phần có sử dụng 

bánh dinh dưỡng gia tăng so với khẩu phần không có bánh dinh dưỡng và có 

thể đạt đến 259-300 mg-N/lít (Srinivas và Guppta, 1997) [85], 277 mg-N/lít 

(Toppo và ctv., 1997) [87]. Chanthai và ctv. 1986 [25] cũng đã có những nhận 

xét tương tự khi nghiên cứu về hàm lượng NH3 dịch dạ cỏ ở trâu và bò khi ăn 

khẩu phần có rơm ủ urê.  

Urê vào dạ cỏ bị phân giải thành NH3 và hàm lượng NH3 dịch dạ cỏ 

tùy thuộc vào mức độ cung cấp urê và nguồn protein từ  thức ăn. Nếu bò ăn 

rơm ủ urê, hàm lượng NH3 sẽ được gia tăng nhưng vẫn bị biến động do tính 

chất ăn ngắt quãng của gia súc. Bánh dinh dưỡng với một độ cứng vừa phải 

sẽ giúp cho bò sữa thu nhận một lượng urê thường xuyên hơn, giúp cho hàm 

lượng NH3 dạ cỏ ổn định. Trong khẩu phần bò sữa hiện nay ở nước ta, khi 

thức ăn thô có chất lượng kém thì việc kết hợp đồng thời hai biện pháp bổ 
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sung trên đây sẽ có ý nghĩa rất lớn để cải thiện tình trạng dinh dưỡng của bò 

sữa. 

 

 c/ Khả năng phân giải vật chất khô và xơ thô của thức ăn   

Kết quả thí nghiệm được trình bày ở bảng 3.11.  

Bảng 3.11. Khả năng phân giải vật chất khô và xơ thô  

của một số thức ăn khi bò sữa được ăn rơm ủ urê và BDD (%) 

 

Thức ăn Chỉ tiêu Khẩu phần thí nghiệm 
  KP 

 rơm khô 
KP 

 rơm ủ urê 
KP 

 bánh DD 
KP 

RUU+BDD
Cỏ Voi Vật CK 

Xơ thô 
45,51 
26,31 

51,69 
29,80 

56,34 
39,65 

55,84 
41,10 

Cỏ Ruzi Vật CK 
Xơ thô 

61,27 
37,87 

64,81 
40,25 

65,18 
46,53 

66,95 
44,81 

Dây đậu Vật CK 
Xơ thô 

51,74 
41,22 

61,92 
43,62 

66,57 
46,52 

62,45 
45,55 

Rơm  
Không ủ 

Vật CK 
Xơ thô 

37,66 
36,21 

40,59 
37,99 

42,15 
42,35 

40,85 
40,30 

Rơm  
ủ urê 

Vật CK 
Xơ thô 

51,60 
39,97 

54,10 
49,43 

57,86 
55,69 

59,40 
57,69 

Bình 
quân  

Vật CK 
Xơ thô 

49,55a 
36,31a 

54,62b 
40,21b 

57,62c 
46,15c 

57,09c 
45,89c 

Số liệu trong cùng hàng có chữ cái khác nhau sai khác có nghĩa với P<0,05 
(Nguồn: Đoàn Đức Vũ và ctv. 1999 b) 
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Số liệu cho thấy, khả năng phân giải vật chất khô đã gia tăng có ý 

nghĩa (P<0.05) khi bò sữa ăn khẩu phần có rơm ủ urê, bánh dinh dưỡng và 

rơm ủ urê + bánh dinh dưỡng so với khẩu phần rơm không ủ: 54.62, 57.62 và 

57.09 so với 49.55, tương ứng. Tuy nhiên, khi so sánh giữa khẩu phần bánh 

dinh dưỡng và khẩu phần rơm ủ urê + bánh dinh dưỡng không thấy có sự sai 

khác (P>0.05). Như vậy, sử dụng rơm ủ urê và bánh dinh dưỡng trong khẩu 

phần đã làm gia tăng tỷ lệ tiêu hóa vật chất khô ở bò sữa. Bổ sung bánh dinh 

dưỡng có hoặc không có rơm ủ urê cho kết qủa cao hơn so với chỉ sử dụng 

rơm ủ urê. Điều này có thể nhận xét rằng, sự ổn định hàm lượng NH3 và pH 

dạ cỏ khi khẩu phần được bổ sung bánh dinh dưỡng đã có ảnh hưởng đáng kể 

đến khả năng tiêu hóa thức ăn. 

Tương tự như chỉ tiêu vật chất khô, khả năng phân giải chất xơ của bò 

sữa đã tăng có ý nghĩa khi được ăn khẩu phần có rơm ủ urê và bánh dinh 

dưỡng so với khẩu phần chỉ có rơm không ủ: KP 4 (45.89) ≈ KP 3 (46.15) > 

KP 2 (40.21) > KP 1 (36.31). Bổ sung bánh dinh dưỡng hoặc sử dụng cả bánh 

dinh dưỡng và rơm ủ urê (khẩu phần 3 và 4) không có sự khác biệt về ảnh 

hưởng lên khả năng tiêu hóa xơ. 

Leng và Preston, 1984 [50]) cũng đã rút ra kết luận về khả năng 

nâng cao tỷ lệ tiêu hóa thức ăn khi khẩu phần có sử dụng rơm ủ urê 

và bánh dinh dưỡng. Các tác giả thông báo rằng, khả năng phân giải 

vật chất khô đã tăng 24% và vật chất hữu cơ tăng 30,7% khi khẩu 
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phần có sử dụng rơm ủ urê. Orskov (1999) [67] điểm lại những kết 

quả nghiên cứu liên quan đến vấn đề này, đã kết luận rằng việc sử 

dụng rơm ủ urê và bánh dinh dưỡng làm gia tăng hàm lượng NH3 dịch 

dạ cỏ (đạt đến 244-268 mg-N/lít), làm pH dạ cỏ trung tính (đạt 6,8 – 

6,9), từ đó tăng khả năng phân giải ở dạ cỏ của rơm sau 48 giờ (đạt 

45-53%). Nhờ vậy, đã gia tăng khả năng ăn vào và khả năng sản xuất 

của gia súc. 

Qua những kết quả trình bày trên đây, chúng tôi nhận thấy rằng, ủ rơm 

với urê đã ảnh hưởng đến thành phần hóa học và nâng cao giá trị dinh dưỡng 

của rơm. Ngoài ra, sử dụng rơm ủ urê và bánh dinh dưỡng đã cải thiện được 

môi trường dạ cỏ và tăng khả năng phân giải thức ăn. Với đặc điểm đó, có thể 

dự đoán rằng rơm ủ urê và bánh dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng tốt đến sức sản 

xuất và sinh sản của bò sữa. Tuy nhiên, những dự đoán đó cần được kiểm 

chứng trên thực tế. Vì vậy, chúng tôi đã tiến hành các thí nghiệm 5.1 và 5.2.  

 

3.2.3. Kết quả thí nghiệm 5: Ảnh hưởng của rơm ủ urê và  bánh dinh 

dưỡng đến một số chỉ tiêu  sản xuất và sinh sản của bò sữa 

a/  Thí nghiệm 5.1: Ảnh hưởng của khẩu phần có rơm ủ urê đến khả 

năng sản xuất của bò sữa 

 Kết quả thí nghiệm xác định ảnh hưởng của rơm ủ urê đến khả năng 

sản xuất của bò sữa được trình bày ở bảng 3.12. 
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Bảng 3.12. Ảnh hưởng của khẩu phần có rơm ủ urê đến 
khả năng sản xuất của bò sữa (X ± SEM) 

 
Chỉ tiêu ĐVT KP rơm  

không ủ 
KP rơm 

 ủ 4% urê 
SS 

 thống kê 
Số bò thí nghiệm 
Lượng rơm TT 
Năng suất sữa 
- Trước TN 
- Trong TN 
- So sánh TN/ĐC 
% mỡ sữa 
- Trước TN 
- Trong TN 
- So sánh TN/ĐC 

Con 
* 

kg/c/ng 
“ 
“ 
 

% 
“ 
“ 
“ 

10 
0,85 ±  0,11 

 
5,19 ±  0,37 
6,80 ±  0,23 

- 
 

3,87 ±  0,15 
3,60 ±  0,13 

- 

10 
1,38 ±  0,15 

 
5,23 ±  0,37 
7,60 ±  0,29 

+ 0,80 
 

3,90 ±  0,15 
3,53 ±  0,10 

- 0,07 

 
P < 0,01 

 
P > 0,05 
P < 0,05 

 
 

P > 0,05 
P > 0,05 

*: Kg vật chất khô/100 kg trọng lượng bò  

Khi so sánh hai lô bò sữa được ăn khẩu phần có rơm không ủ và rơm ủ 

urê 4%, chúng tôi  thấy rằng lượng rơm tiêu thụ đã gia tăng từ  0,85 

kgVCK/100 kg P ở lô rơm không xử lý lên 1,38 kgVCK/100 kg P ở lô rơm ủ 

4% urê (P<0,01). Bùi Văn Chính và ctv. (1993) [20] nhận xét, khả năng tiêu 

thụ rơm đã tăng lên từ 1,97% đối với rơm không ủ lên 3,05% trọng lượng bò 

đối với rơm ủ urê. Khan và Davis (1981) [46] khi thí nghiệm trên bò lai 

Zebu-Holstein cho thấy, lượng rơm tiêu thụ của bò từ 5,2 kg/con/ngày khi ăn 

rơm không ủ đã tăng lên 10,2 kg/con/ngày khi ăn rơm ủ urê.  

Lượng rơm tiêu thụ tăng lên khi rơm được ủ với urê là do (i)  biến đổi 

về cấu trúc của rơm, đặc biệt là thành phần xơ thô và NDF, (ii) khả năng 
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phân giải thức ăn trong dạ cỏ tăng lên làm cho thời gian thức ăn lưu lại trong 

dạ cỏ giảm xuống, (iii) tăng tính ngon miệng của gia súc. Do lượng rơm tiêu 

thụ tăng lên, giá trị dinh dưỡng của rơm tăng và môi trường dạ cỏ được cải 

thiện nên năng suất sữa đã gia tăng một cách có ý nghĩa (P< 0,05) khi rơm 

được xử lý với urê: tăng 0,80 kg/con/ngày (xấp xỉ 15%). Chúng tôi chưa nhận 

thấy có sự cải thiện về tỷ lệ mỡ sữa trong thí nghiệm này, có thể do tỷ lệ các 

axít béo bay hơi chưa thay đổi đáng kể. 

Theo Preston và Leng, 1987 [77], khi hàm lượng NH3 tăng lên do khẩu 

phần có rơm ủ urê, hiệu suất sinh trưởng vi sinh vật (YATP) tăng từ 8 lên 14, 

tỷ lệ protein vi sinh vật/năng lượng axít béo bay hơi tăng từ 12g lên 23g trên 

1MJ năng lượng axít béo bay hơi. Đây chính là điều kiện cơ bản làm cho 

năng suất sữa gia tăng khi bò sữa được ăn rơm ủ urê. 

b/  Thí nghiệm 5.2: Ảnh hưởng của khẩu phần có bánh dinh dưỡng 

đến sức sản xuất của bò sữa 

Kết quả thí nghiệm về ảnh hưởng của bánh dinh dưỡng đến sức sản 

xuất của bò sữa được trình bày ở bảng 3.13. 

Số liệu cho thấy,  cả hai lô thí nghiệm sử dụng bánh dinh dưỡng để bổ 

sung và thay thế cám hỗn hợp đã gia tăng năng suất sữa và tỷ lệ mỡ sữa so 

với khẩu phần đối chứng. Lô thay thế đã tăng được 0,77 kg (≈ 7,6%) và lô bổ 

sung tăng được 1,50 kg (≈ 14,8%). Tuy nhiên, khi tính toán hiệu quả kinh tế 
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chúng tôi thấy rằng khi thay thế một phần cám hỗn hợp bằng bánh dinh 

dưỡng thì hiệu quả kinh tế cao hơn so với việc bổ sung thêm bánh dinh dưỡng 

vào khẩu phần (2.860 đồng so với 2.400 đồng/con/ngày). 

Bảng 3.13. Ảnh hưởng của khẩu phần có bánh dinh dưỡng 
đến khả năng sản xuất của bò sữa  (X ±  SEM) 

 

Chỉ tiêu ĐVT Lô  
đối chứng 

Lô  
thay thế 

Lô  
bổ sung 

Số bò TN 
Năng suất sữa 
- Trước TN 
- Trong TN 
- SS TN/ÑC 
% mỡ sữa 
- Trước TN 
- Trong TN 
- SS TN/ÑC 
Hiệu quả KT 

Con 
kg/c/ng 

 
 
 

% 
 
 
 

ñ 

21 
 

10,33 ±  0,43 
10,13a ±  0,27 

- 
 

3,40 ±  0,12 
3,43a ±  0,10 

- 
- 

21 
 

10,28 ±  0,43 
10,90b ±  0,22 

+ 0,77 
 
- 
- 
- 

2.860 

21 
 

10,65 ±  0,57 
11,63b ±  0,25 

+ 1,50 
 

3,46 ±  0,15 
3,75b ±  0,11 

+ 0,32 
2.400 

Số liệu trong cùng hàng có chữ cái khác nhau sai khác có nghĩa với P<0,05 

Khi so sánh hai giai đoạn trước thí nghiệm và trong thí nghiệm, đối với 

lô đối chứng, chúng tôi thấy rằng năng suất sữa ở giai đoạn thí nghiệm giảm 

so với giai đoạn trước thí nghiệm: 10,13 kg so với 10,33 kg. Đó là do bò sữa 

đã qua giai đoạn đỉnh sữa và đang giảm dần vào những tháng giữa và cuối 

chu kỳ sữa. Mặc dù vậy, khi bổ sung bánh dinh dưỡng vào khẩu phần (đối 

với lô thay thế và bổ sung), năng suất sữa đã không những không giảm mà 
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tăng lên so với giai đoạn trước thí nghiệm: 10,90 kg so với 10,28 kg ở lô thay 

thế và 11,63 kg so với 10,65 ở lô bổ sung tương ứng. 

Chen Yuzhi và ctv. (1993) [26] khi so sánh hai lô bò thí nghiệm có và 

không có sử dụng bánh dinh dưỡng thấy rằng, lô có sử dụng bánh dinh dưỡng 

đã gia tăng năng suất sữa 1,3 lít/con/ngày (từ 19,4 lên 20,7 lít ≈ 7%). Latief 

Toleng và ctv. (1998) [48] nhận xét rằng bổ sung bánh dinh dưỡng đã gia 

tăng năng suất sữa khoảng 26% (từ 3,7 lít lên 4,66 lít/con/ngày).  

Ở Việt Nam, Bùi Xuân An và ctv. (1992) [22]  thí nghiệm trên đàn bò 

lai Hà Lan tại Xí nghiệp bò sữa An Phước (Đồng Nai) đã cho kết quả như 

sau: năng suất sữa tăng từ 7,15 lên 8,17 lít/con/ngày, tương đương 14% khi 

khẩu phần có sử dụng bánh dinh dưỡng. Bùi Văn Chính và ctv. (1992) [19] 

thông báo rằng bổ sung 0,8 – 0,9 kg bánh dinh dưỡng vào khẩu phần bò sữa 

có thể gia tăng được năng suất sữa 11 - 16%.  

Sử dụng bánh dinh dưỡng đã cải thiện được tỷ lệ mỡ sữa: tăng được 

0,32 đơn vị với lô không sử dụng bánh dinh dưỡng. Trong điều kiện hiện nay, 

khi các nhà máy thu mua sữa tươi theo tỷ lệ chất béo thì sự cải thiện hàm 

lượng chất béo trong sữa bò có một ý nghĩa kinh tế quan trọng. 

Kết quả này cũng phù hợp với kết quả của nhiều nghiên cứu trong và 

ngoài nước như  Latief Toleng và ctv. (1998) [48]: mỡ sữa tăng từ 3,7% ở lô 

đối chứng lên 4,66% ở lô bổ sung bánh dinh dưỡng, Bùi Xuân An và ctv. 
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(1992) [22]: mỡ sữa tăng từ 3,4% lên 3,95%. Sự gia tăng mỡ sữa có thể do 

bánh dinh dưỡng đã làm thay đổi quá trình lên men thức ăn trong dạ cỏ và 

thay đổi các sản phẩm của quá trình lên men này. Khi bổ sung bánh dinh 

dưỡng đã làm gia tăng khả năng lên men những thức ăn giàu xơ của vi sinh 

vật. Từ đó, tỷ lệ axít acetic trong sản phẩm lên men tăng lên, làm tăng  

nguồn nguyên liệu để tổng hợp mỡ sữa. 

Khi bổ sung bánh dinh dưỡng vào khẩu phần bò sữa, lượng NH3 sinh ra 

một cách từ từ  và vi sinh vật sử dụng có hiệu quả hơn. Nguyên nhân, một 

phần do rỉ mật cung cấp năng lượng, nhưng chủ yếu, rỉ mật kích thích hệ 

thống enzym vi sinh vật dạ cỏ hoạt động. Phối hợp sử dụng bánh dinh dưỡng 

với thức ăn giàu protein như hèm bia, xác đậu …. làm tăng lượng thức ăn ăn 

vào và tăng khả năng sản xuất của gia súc do tác dụng phối hợp có hiệu quả 

giữa urê và protein trong thức ăn. 

Kunju (1986) [47] nhận xét rằng bổ sung bánh dinh dưỡng vào khẩu 

phần rơm lúa cho trâu sữa tại Ấn Độ đã làm giảm đáng kể lượng thức ăn tinh 

nhưng năng suất sữa vẫn ổn định. Vì thế, có thể sử dụng bánh dinh dưỡng 

theo hai hướng: hướng cho người giàu (có đủ tiền mua thức ăn tinh) và hướng 

cho người nghèo (không đủ tiền mua thức ăn tinh). Kết quả, những nông dân 

“giàu” sử dụng bánh dinh dưỡng đã giảm được lượng thức ăn tinh trong khẩu 

phần mà vẫn đảm bảo sản lượng sữa. Nông dân “nghèo” sử dụng bánh dinh 

dưỡng làm tăng lượng rơm tiêu thụ và tăng năng suất sữa. Rút cục, theo tác 
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giả, sử dụng bánh dinh dưỡng mang lại kết quả toàn diện và được chấp nhận 

tại nhiều vùng nông thôn ở Ấn Độ. 

Hiện nay, dự án RAS/5/035 được cơ quan nguyên tử năng lượng quốc 

tế (IAEA) tài trợ đang triển khai việc sử dụng bánh dinh dưỡng cho gia súc 

nhai lại ở cả hai n\miến Nam Bắc nước ta. Đối với ngành chăn nuôi bò sữa, 

khi giá cám hỗn hợp tương đối cao và còn nhiều hộ nông dân không đủ tiền 

mua thức ăn tinh, thì việc sử dụng bánh dinh dưỡng theo hướng thay thế là 

một biện pháp quan trọng để đảm bảo năng suất của đàn bò sữa và thu được 

hiệu quả kinh tế cao.  

Tóm lại, ủ rơm với tỷ lệ 4% urê đã cải thiện được giá trị dinh dưỡng của 

rơm, đặc biệt là hàm lượng protein thô, giúp cải thiện môi trường dạ cỏ và 

khả năng tiêu hóa thức ăn ở dạ cỏ. Từ đó, bò sữa đã tăng được lượng rơm 

tiêu thụ hàng ngày, và năng suất sữa. Bánh dinh dưỡng với khoảng 40% rỉ 

mật và 5% urê có giá trị dinh dưỡng cao và có thể sử dụng như một loại thức 

ăn bổ sung nhằm cải thiện môi trường dạ cỏ, hoặc như là một loại thức ăn 

tinh thay thế một phần cám hỗn hợp trong khẩu phần của bò sữa. Sử dụng 

bánh dinh dưỡng đã gia tăng sản lượng sữa, tỷ lệ mỡ sữa và hiệu quả kinh tế 

trong chăn nuôi bò sữa. 

3.3. PHẦN 3: NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN KHẨU PHẦN ĂN CHO BÒ SỮA 
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3.3.1. Kết quả thí nghiệm 6: Đánh giá ảnh hưởng của khẩu phần có tỷ lệ 

tinh/thô khác nhau đến pH dịch dạ cỏ và khả năng phân giải thức ăn. 

a/ Kết quả nghiên cứu pH dịch dạ cỏ 

pH dịch dạ cỏ của bò sữa khi ăn những khẩu phần có tỷ lệ tinh/thô 

khác nhau được trình bày ở bảng 3.14 và biểu đồ 3.4.  

Bảng 3.14. pH dịch dạ cỏ của bò sữa khi ăn khẩu phần 

 có tỷ lệ tinh/thô khác nhau 

Thời điểm Tỷ lệ tinh/thô trong khẩu phần 
lấy mẫu 25/75 40/60 60/40 77/23 

1 giờ 
3 giờ 
6 giờ 
9 giờ 

12 giờ 
18 giờ 

     24 giờ 

6,59 
6,75 
6,71 
6,74 
6,35 
6,51 
6,41 

6,45 
6,60 
6,59 
6,44 
6,11 
6,41 
6,33 

6,39 
6,76 
6,44 
6,30 
6,46 
6,27 
6,15 

6,16 
6,19 
6,21 
5,73 
5,47 
6,13 
5,98 

B. quân 6,58a 6,42b 6,25c 5,98d 

Số liệu trong cùng hàng có chữ cái khác nhau sai khác có ý nghĩa  với  P <0.05 (SEM=0,08) 
(Nguồn: Đoàn Đức Vũ và ctv. 1999 b) 

Số liệu cho thấy có sự sai khác đáng kể (P<0.05) pH dịch dạ cỏ khi cho 

bò sữa ăn những khẩu phần có tỷ lệ thức ăn tinh khác nhau: 25% là 6.58, 

40% là 6.42, 60% là 6.25 và 77% là 5.98. pH dịch dạ cỏ có chiều hướng giảm 

(toan hơn) khi tỷ lệ thức ăn tinh tăng lên trong khẩu phần. Khi gia súc ăn 
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những loại thức ăn tinh và nhuyễn, thời gian nhai và nhai lại giảm, làm cho 

lượng nước bọt tiết ra và đi xuống dạ cỏ ít, không đủ trung hòa các axít. Đó  

là nguyên nhân chính làm cho pH dịch dạ cỏ giảm.  

 

Biểu đồ 3.4. pH dịch dạ cỏ khi bò sữa ăn những khẩu phần 

có tỷ lệ tinh/thô khác nhau 

 

Như vậy, việc sử dụng qúa nhiều thức ăn tinh và nhuyễn (vì không đủ 

lượng thức ăn thô) là một yếu tố hạn chế lớn trong chế độ dinh dưỡng bò sữa 

ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Cần khắc phục bằng cách sử 

dụng hợp lý cơ cấu tinh/thô trong khẩu phần, sử dụng những loại thức ăn thô 

5.8
5.9

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

25/75 40/60 60/40 77/23

Tỷ lệ tinh/thô trong khẩu phần

pH
 d

ạ 
co

û
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chất lượng cao như cỏ khô, cỏ ủ và chia lượng thức ăn làm nhiều lần trong 

ngày. 

b/ Kết quả nghiên cứu về khả năng phân giải vật chất khô và xơ thô 

Kết quả thí nghiệm được trình bày trong bảng 3.15.  

Bảng 3.15. Tỷ lệ tiêu hóa vật chất khô và xơ thô một số lọai thức ăn 

khi  KP có tỷ lệ tinh/thô khác nhau 

 

Thức  Chỉ  Tỷ lệ tinh/thô trong khẩu phần 
ăn tiêu 25/75 40/60 60/40 77/23 

Cỏ Voi 
 

VCK 
Xơ thô 

56,48 
40,11 

55,64 
40,23 

50,38 
35,48 

43,64 
30,45 

Rơm 
Không ủ  

VCK 
Xơ thô 

45,11 
38,10 

38,32 
35,99 

36,45 
31,22 

35,44 
32,44 

Hèm bia VCK 
Xơ thô 

65,59 
52,10 

67,70 
48,03 

52,46 
43,22 

57,22 
41,54 

Xác đậu VCK 
Xơ thô 

83,19 
80,07 

69,23 
63,85 

60,12 
56,14 

59,22 
51,79 

Xác mì VCK 
Xơ thô 

77,40 
64,79 

66,59 
49,04 

60,13 
35,64 

59,11 
37,61 

Bình 
quân  

VCK 
Xơ thô 

67,82a 

58,77a 
60,46a 

49,23b 
51,91b 

40,34c 
52,75b 

40,85c 

Số liệu trong cùng hàng có chữ cái khác nhau sai khác có ý nghĩa  với  P <0.05 
(Nguồn: Đoàn Đức Vũ và ctv. 1999 b) 

Số liệu cho thấy tỷ lệ tiêu hóa vật chất khô giảm dần khi tăng tỷ 

lệ tinh/thô trong khẩu phần: từ 67,82 xuống 60,46, 51,91, 52,75. Khi 
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tăng tỷ lệ thức ăn tinh từ 25% lê 40%, 60% và 77% tương ứng. Tuy 

nhiên, khẩu phần có tỷ lệ 25% thức ăn tinh (khẩu phần A) so với 40% 

(khẩu phần B), và 60% (khẩu phần C) so với 77% (khẩu phần D) khác 

nhau không có ý nghĩa thống kê (P>0.05). Nhưng khi so sánh giữa hai 

khẩu phần A, B với hai khẩu phần C, D thì sự khác nhau có ý nghĩa 

(P<0.05). Như vậy, tỷ lệ thức ăn tinh trong khẩu phần ở mức dưới 

40% sẽ đảm bảo khả năng tiêu hóa thức ăn tốt hơn so với những khẩu 

phần có tỷ lệ thức ăn tinh cao hơn 40%. 

Những khẩu phần có tỷ lệ tinh/thô khác nhau cũng ảnh hưởng 

đến tỷ lệ tiêu hóa xơ thô. Sử dụng nhiều thức ăn tinh và nhuyễn sẽ 

giảm khả năng tiêu hóa xơ: Tỷ lệ tiêu hóa xơ thô là 58,77%, 49,23%, 

40,34% và 40,85% ở khẩu phần có tỷ lệ thức ăn tinh 25, 40, 60 và 

77% tương ứng. 

Wattiaux (1987) [91] thông báo rằng, khi tỷ lệ thức ăn thô thấp 

hơn 60% thì pH dịch dạ cỏ tụt xuống dưới 6 và nếu kéo dài trong một 

thời gian nhất định sẽ sinh ra hội chứng acidosis và không thể tiêu 

hóa xơ. Preston và Leng (1987) [77] cũng nhận xét rằng, cho ăn quá 

nhiều thức ăn tinh sẽ làm giảm pH dịch dạ cỏ, giảm sinh trưởng hệ vi 

sinh vật, từ đó giảm khả năng tiêu hóa thức ăn trong dạ cỏ. pH dịch 

dạ cỏ thấp và không ổn định còn do phương pháp cho ăn. Nếu cho ăn 

thức ăn thô riêng biệt với thức ăn tinh thì pH dịch dạ cỏ biến động rất 
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lớn, đặc biệt trong khẩu phần nhiều thức ăn tinh (Wattiaux, 1987) 

[91].  

Trong điều kiện chăn nuôi bò sữa ở khu vực TP Hồ Chí Minh, 

nông dân thường trộn cám hỗn hợp, hèm bia, xác đậu, xác mỳ vào 

nước (với một khối lượng lớn) để cho bò ăn. Theo cách hiểu của nông 

dân, nếu bò uống được nhiều nước thì sẽ cho sữa nhiều. Vì thế, họ đã 

cố gắng ép cho bò uống nước rất nhiều. Điều này đã làm cho pH dạ 

cỏ thấp, dẫn đến khả năng tiêu hóa kém, đặc biệt là tiêu hóa các lọai 

thức ăn thô. 

3.3.2. Thí nghiệm 7: Bảng phối hợp thức ăn để xây dựng khẩu phần cho 

bò sữa dựa trên nguồn thức ăn sẵn có  

 Bò sữa ăn đúng tiêu chuẩn trong một khẩu phần ăn hợp lý, cân bằng 

dinh dưỡng sẽ cho năng suất sữa tối đa, sinh sản tốt, khai thác lâu bền và chi 

phí thức ăn thấp. Bò sữa ăn dư thừa dinh dưỡng so với nhu cầu không những 

không làm tăng lượng sữa, mà chi phí thức ăn lại cao hơn và gây nên bệnh 

tật. Bò sữa ăn thiếu dinh dưỡng so với nhu cầu sẽ không sản xuất sữa hết 

tiềm năng vốn có, mà cơ thể gầy yếu chóng suy kiệt dẫn đến phải loại thải 

sớm. Một khẩu phần ăn hợp lý cho bò sữa còn có tác dụng khai thác triệt để 

và hiệu qủa nguồn thức ăn sẵn có, đặc biệt là các loại phụ phế phẩm tại địa 

phương. Với quy mô, phương thức chăn nuôi và trình độ của người nông dân 
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như hiện nay, làm thế nào để một bò sữa ăn đúng tiêu chuẩn. Việc xây dựng 

khẩu phần ăn cho bò sữa theo đúng tiêu chuẩn, dù thực hiện bằng máy tính 

tay hoặc bằng máy vi tính cũng là công việc khó khăn, kể cả đối với những 

cán bộ kỹ thuật. Phương pháp nào thật sự đơn giản nhưng tương đối chính xác 

để giúp nông dân và cán bộ kỹ thuật dễ dàng xây dựng cho bò sữa một khẩu 

phần ăn hợp lý. Qua qúa trình xây dựng các khẩu phần cân đối dinh dưỡng, 

qua tình hình sử dụng phụ phế phẩm trong khẩu phần ăn của bò sữa khu vực 

TP. Hồ Chí Minh và trên cơ sở những kết qủa nghiên cứu đã tiến hành, chúng 

tôi đã xây dựng bảng phối hợp thức ăn dựa trên ba mức cỏ xanh khác nhau. 

Kết qủa được trình bày trong bảng 3.16.  

Bảng 3.16. Bảng phối hợp thức ăn để xây dựng khẩu phần cho bò sữa  

 
Thức ăn Đơn 

vị 
KP  

nhiều cỏ 
KP cỏ  

trung bình 
KP  
ít cỏ 

Không sử dụng rơm ủ urê và bánh dinh dưỡng 
Cỏ xanh Kg 30 20 10 
Rơm khô  Kg 2 4 6 
Hèm bia Kg - 6 9 
Cám HH-1 * - 0,5 0,5 
Cám HH-2 * 0,6 - - 

Có sử dụng rơm ủ urê và  bánh dinh dưỡng 
Cỏ xanh Kg 30 20 10 
Rơm ủ urê Kg 2 4 6 
Hèm bia Kg - 6 9 
Bánh dinh dưỡng Kg 1,5 1,5 1,5 
Cám HH-1 ** 0,5 0,5 0,5 
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(*: Tính  cho 1 lít sữa từ lít thứ 6 trở đi; **: Tính cho 1 lít sữa tính từ lít thứ 9 
trở đi; Cám hỗn hợp – 1 có 14% protein và 2400 Kcal, Cám hỗn hợp – 2 có 
16% protein và 2400 Kcal) 

 Khẩu phần tính cho bò sữa có trọng lượng 450 kg, nếu cao hơn hoặc thấp 

hơn thì thêm vào hoặc bớt đi 1 kg rơm khô hoặc rơm ủ cho 50 kg trọng 

lượng chênh lệch. 

 Nếu sử dụng xác đậu và xác mỳ thì cứ 3 kg xác mỳ + 3,5 kg xác đậu thay 

được cho 1 kg cám hỗn hợp. Số lượng thay thế không quá 1/3 số lượng 

cám hỗn hợp. 

Việc xây dựng khẩu phần cho bò sữa theo phương pháp này rất đơn giản, 

phù hợp với trình độ của người nông dân, những khẩu phần thích hợp với 

điều kiện nguồn thức ăn hiện nay và đáp ứng tương đối đúng nhu cầu dinh 

dưỡng của bò sữa. Để đánh giá ảnh hưởng của những khẩu phần cải tiến 

được xây dựng theo phương pháp này đối với sản xuất, chúng tôi đã tiến 

hành thí nghiệm 8.  

3.3.3. Kết quả thí nghiệm 8: Thử nghiệm những khẩu phần cải tiến trên 

đàn bò sữa trong chăn nuôi nông hộ  

a/  Thí nghiệm 8.1: Khẩu phần cải tiến không sử dụng rơm ủ urê và BDD  

Kết quả thí nghiệm được trình bày trong bảng 3.17.  Khi so sánh giá trị 

dinh dưỡng khẩu phần với nhu cầu dinh dưỡng của bò sữa, chúng tôi nhận 
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thấy rằng cả hai chỉ tiêu ME và DP ở khẩu phần đối chứng (khẩu phần mất 

cân đối) của nhóm bò có năng suất sữa dưới 15 kg đều cao hơn so với nhu 

cầu (ME: 27,3 Mcal so với 25,4; DP: 1191 g so với 812 g). Sau khi khẩu phần 

được cải tiến, giá trị dinh dưỡng khẩu phần so với nhu cầu chênh lệch nhau 

không đáng kể (nghĩa là khẩu phần đáp ứng đúng nhu cầu), nhưng giá thành 

khẩu phần đã giảm một cách đáng kể: từ 17.200 đ xuống còn 13.500 đ. 

Chúng tôi cải tiến khẩu phần bằng cách tăng lượng rơm khô, giảm lượng hèm 

bia và cám hỗn hợp. Kết quả cho thấy, mặc dù giảm dinh dưỡng khẩu phần 

nhưng năng suất sữa của bò vẫn gia tăng 0,5 kg/con/ngày tương đương 4%. 

Nhờ giá thành khẩu phần giảm và tăng năng suất sữa nên hiệu quả kinh tế 

đã gia tăng một cách đáng kể: tăng 5.200 đ/con/ngày so với lô đối chứng. 

Bảng 3.17. Kết quả thử nghiệm khẩu phần cải tiến  

không sử dụng rơm ủ urê và bánh dinh dưỡng 

 

Chỉ tiêu theo dõi Đơn Nhóm bò <15 l/c/ng Nhóm bò ≥15 l/c/ng 
 vò ÑC TN ÑC TN 

Số bò thí nghiệm Con 38 28 
Số lượng TĂ:     Cỏ         Kg 16,3 16,6 17,8 19,4 

Rơm Kg 2,3 5,7 3,0 5,1 
Hèm bia Kg 9,3 3,8 6,5 3,9 
Xác đậu Kg 0,6 0,3 0,9 0,8 
Xác mì Kg 2,5 2,7 0,6 1,8 

Cám hỗn hợp Kg 5,3 3,7 5,9 6,6 
Gía trị DD:               ME Mcal 27,3 25,3 27,4 32,3 

DP Gam 1191 826 1127 1138 
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Nhu cầu DD:          ME    Mcal - 25,4 - 32,7 
                                  DP   Gam - 812 - 1096 
Gía tiền khẩu phần  1000đ 17,2 13,5 17,0 19,2 
Năng suất sữa Kg/c/n 12,2 12,7* 17,3 18,4** 
Chênh lệch NSS Kg/c/n - + 0,5 - + 1,1 
Tỷ lệ mỡ sữa % 3,3 3,3 3,2 3,2 
Ch.lệch lợi nhuận 1000đ - + 5,2 - + 1,5 
Trọng lượng bò Kg 409 413 422 437 
Sai khác so với đối chứng: * P <0,05; ** P < 0,01 
(Nguồn: Đoàn Đức Vũ và ctv. 1997) 

Đối với nhóm bò có năng suất sữa trên 15 kg, chỉ tiêu ME thấp hơn so 

với nhu cầu (27,4 Mcal so với 32,7 Mcal) nhưng protein lại đáp ứng đủ. Để 

tăng năng lượng nhưng vẫn giữ nguyên protein, chúng tôi đã tăng số lượng 

rơm và cám hỗn hợp, giảm số lượng hèm bia. Giá thành khẩu phần đã tăng từ 

17.000 đ lên 19.200 đ. Khi khẩu phần đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng cho bò 

sữa, năng suất sữa đã gia tăng có ý nghĩa (P<0,01): từ 17,3 kg lên 18,4 kg, 

tương đương 6,4%. Vì thế, mặc dù giá thành khẩu phần tăng nhưng nhờ năng 

suất sữa tăng đáng kể nên hiệu quả kinh tế đã tăng 1.500 đ/con/ngày so với 

lô đối chứng.  

Tỷ lệ mỡ sữa và trọng lượng của cả hai nhóm bò không có sự sai khác 

về mặt thống kê (P > 0,05). 

b/  Thí nghiệm 8.2: Khẩu phần cải tiến có sử dụng rơm ủ urê và BDD   

• Thí nghiệm 8.2.1: Khẩu phần cải tiến sử dụng kết hợp  rơm ủ urê và  bánh 

dinh dưỡng  
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Kết quả sự thay đổi giá trị dinh dưỡng khẩu phần và các chỉ tiêu của bò 

sữa được trình bày trong bảng 3.18. 

Số liệu cho thấy, khẩu phần đối chứng dư thừa năng lượng và protein 

đối với nhóm bò có năng suất sữa dưới 15 kg, thiếu năng lượng nhưng dư 

thừa protein đối với nhóm bò có năng suất sữa trên 15 kg. Khẩu phần được 

cải tiến bằng cách sử dụng bánh dinh dưỡng và rơm ủ urê để giảm cám hỗn 

hợp: từ 3,6 kg xuống còn 2,2 kg ở nhóm bò dưới 15 kg/ngày và từ 5,3 kg 

xuống còn 4,2 kg đối với nhóm bò trên 15 kg/ngày; giảm số lượng hèm bia từ 

7,2 kg xuống 4,2 kg đối với nhóm bò đưới 15kg/ngày. Giá thành khẩu phần 

đã giảm đáng kể đối với nhóm bò dưới 15kg/ngày (từ 17.200 đ xuống còn 

15.700 đ) nhưng giữ nguyên đối với nhóm bò trên 15 kg/ngày. 

Bảng 3.18. Kết quả thử nghiệm khẩu phần cải tiến 

có sử dụng rơm ủ urê và bánh dinh dưỡng 

 
Chỉ tiêu theo  Đơn Nhóm bò <15 kg Nhóm bò≥ 15 kg 

doõi vò ÑC TN ÑC TN 
Số bò TN Con 10 10 

Số lượng TĂ :  
Cỏ 

 
Kg 

 
23,4 

 
22,5 

 
21,3 

 
20,3 

Rơm Kg 3,8 - 2,6 - 
Rơm ủ urê Kg - 5,6 - 5,2 

Hèm bia Kg 7,2 4,2 5,6 3,1 
Dây đậu phộng  Kg 2,1 1,7 2,1 2,5 

Bánh DD Kg - 1,9 - 1,8 
Cám hỗn hợp Kg 3,6 2,2 5,3 4,2 
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Giá trị DD : ME    Mcal 29,6 27,6 30,4 31,9 
DP gam 1137 1105 1165 1243 

Nhu cầu DD: ME Mcal - 27,1 - 31.3 
DP Gam - 837 - 1037 

Gía tiền KP  1000đ 17,2 15,7 20,9 20,6 
Năng suất sữa Kg/c/ng 11,9 13,2** 15,8 17,2** 
Cheânh leächNSS  Kg/c/ng - 1,3 - 1,4 
Tỷ lệ mỡ sữa % 3,2 3,3* 3,1 3,3* 
Chênh lệch LN 1000đ - 5,6 - 4,8 
Trọng lượng bò Kg 426 426 458 471 
Sai khác so với đối chứng: * P <0,05    ** P<0,01 
(Nguồn: Đoàn Đức Vũ và ctv. 1997) 

 

Năng suất sữa của cả hai nhóm bò đã gia tăng: tăng 1,3 kg (tương 

đương 11% ) đối với nhóm bò dưới 15 kg và tăng 1,4 kg (tương đương 9%) 

đối với nhóm bò trên 15 kg. Tỷ lệ mỡ sữa cũng đã gia tăng được từ 0,1 đến 

0,2 đơn vị. 

• Thí nghiệm 8.2.2: Khẩu phần cải tiến sử dụng riêng lẻ hoặc rơm ủ 

urê hoặc bánh dinh dưỡng 

- Đối với chỉ tiêu sản xuất: 

Khẩu phần cải tiến cân bằng dinh dưỡng cho bò trong giai đoạn vắt sữa và 

một số chỉ tiêu sản xuất của bò sữa được trình bày ở bảng 3.19. 

Giá trị dinh dưỡng của khẩu phần đối chứng là 32,1 Mcal năng 

lượng trao đổi và 1169 g protein tiêu hóa, trong khi đó, nhu cầu của 
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bò sữa chỉ cần 27 Mcal ME và 822 g DP. Như vậy, giảm lượng thức 

ăn để cân đối lại khẩu phần là điều cần thiết. Bằng việc sử dụng rơm 

ủ urê và bánh dinh dưỡng, chúng tôi đã giảm được số lượng hèm bia 

đáng kể đối với cả hai lô thí nghiệm và giảm cám hỗn hợp đối với lô 

thí nghiệm sử dụng bánh dinh dưỡng. Nhờ đó, giá thành khẩu phần đã 

giảm từ 20.300 đ ở lô đối chứng xuống còn 16.420 đ ở lô sử dụng 

bánh dinh dưỡng và 18.630 đ ở lô sử dụng rơm ủ urê, tương ứng. 

 
Bảng 3.19. Khẩu phần cải tiến cho bò vắt sữa  

có sử dụng bánh dinh dưỡng hoặc rơm ủ urê  

 

Chỉ tiêu Đơn vị 
tính 

Lô  
đối chứng 

Lô  
bánh DD 

Lô  
rơm ủ urê 

Số bò thí nghiệm Con 20 20 20 
Khẩu phần thức ăn     
• Cỏ xanh Kg 25,2 23,5 26,3 
• Rơm khô Kg 4,3 5,9 - 
• Rơm ủ urê Kg - - 8,8 
• Hèm bia Kg 11,6 4,3 3,3 
• Xác đậu Kg 2,1 2,2 2,1 
• Bánh DD Kg - 1,5 - 
• Cám hỗn hợp Kg 4,2 2,5 3,9 
Giá tiền KP (x 1000) VND 20,03 16,42 18,63 
Giá trị DD KP     
• ME Mcal 32,1 28,8 28,3 
• DP gram 1169 904 974 
Nhu cầu DD bò sữa     
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• ME Mcal 27,0 28,9 28,7 
• DP gram 822 892 883 
Năng suất sữa Kg/c/ng 12,6±2,2a 14,1±2,5b 13,9±2,0b 
% mỡ sữa % 3,21±0,12a 3,32±0,22b 3,36±0,25b 
Lợi nhuận Con/ng 20,29 28,70 25,85 
Trọng lượng bò Kg 434±76 462±85 451±93 
Điểm thể trạng 1-5 3,3±0,70 3,3±0,60 3,5±0,75 
Số liệu trong cùng hàng có chữ cái khác nhau sai khác có nghĩa với P<0,05  

(Nguồn: Đoàn Đức Vũ và ctv. 1999 a) 

Mặc dù giảm số lượng thức ăn nhưng do khẩu phần được cân bằng 

dinh dưỡng và có sử dụng hai loại thức ăn là bánh dinh dưỡng và rơm 

ủ urê nên năng suất sữa của bò đã gia tăng: tăng 1,5 kg (11,9%) ở lô 

bánh dinh dưỡng và 1,3 kg (10,3%) ở lô rơm ủ urê so với lô đối 

chứng. So sánh hai lô bánh DD và rơm ủ urê không thấy sự sai khác 

có ý nghĩa thống kê đối với chỉ tiêu năng suất sữa. Tỷ lệ mỡ sữa cũng 

đã  được cải thiện: từ 3,21% ở lô đối chứng tăng lên 3,32 và 3,36% ở 

lô bánh dinh dưỡng và rơm ủ urê, tương ứng. Trọng lượng bò và điểm 

thể trạng không thấy có sự sai khác thống kê. Do năng suất sữa gia 

tăng, giá thành khẩu phần giảm nên hiệu quả kinh tế đã tăng rõ rệt: 

từ  20.290 đồng ở lô đối chứng tăng lên 28.700 đ và 25.850 

đ/con/ngày ở lô bánh dinh dưỡng và rơm ủ urê, tương ứng. 

- Đối với một số chỉ tiêu sinh sản: 
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Khẩu phần cải tiến cho bò cạn sữa mang thai và ảnh hưởng của sự cân 

đối khẩu phần ở giai đoạn này đến một số chỉ tiêu sinh sản (ở chu kỳ sau) 

được trình bày ở bảng 3.20.  

Số liệu cho thấy, nhu cầu dinh dưỡng của bò sữa trong thời gian cạn 

sữa mang thai là 15,2 Mcal ME và 802 g CP. Nhưng trong thực tế (ở lô đối 

chứng) nông dân cho bò ăn dư thừa cả hai chỉ tiêu năng lượng và protein, đặc 

biệt là chỉ tiêu năng lượng. 

Bảng 3.20. Khẩu phần cải tiến cho bò cạn sữa mang thai 

có sử dụng bánh dinh dưỡng hoặc rơm ủ urê  

 
 

Chỉ tiêu Đơn vị 
tính 

Lô  
đối chứng 

Lô  
bánh DD 

Lô  
rơm ủ urê 

Số bò thí nghiệm Con 20 20 20 
Khẩu phần thức ăn     
• Cỏ xanh Kg 17,5 16,0 19,4 
• Rơm khô Kg 5,6 3,6 - 
• Rơm ủ urê Kg - - 5,2 
• Hèm bia Kg 4,5 1,9 1,8 
• Xác đậu Kg 1,2 1,2 0,8 
• Bánh DD Kg - 1,0 - 
• Cám hỗn hợp Kg 1,2 0,5 1,2 
Giá tiền KP (x 1000) VND 9,13 7,39 8,46 
Giá trị DD khẩu phần     
• ME Mcal 19,5 15,6 15,8 
• CP gram 1066 854 950 
Nhu cầu DD bò sữa     
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• ME Mcal 15,2 15,2 15,2 
• CP Gram 802 802 802 
KCTKĐ đến hoạt động 
của buồng trứng 
KCTKĐ đến GT lần 1 
KCTKĐ đến thụ thai 
KC hai lứa đẻ 
Tỷ lệ thụ thai 

 
ngày 
ngày 
ngày 
tháng 

% 

 
112a ±  5,6 
135a ±  8,1 

152a ±  11,4 
14,4a ±  0,4 

60a 

 
94b ±  4,2 

110b ±  5,8 
121b ± 11,0 
13,4b ± 0,4 

70b 

 
91b ±  8,1 
114b ± 6,3 
122b ± 9,4 
13,6b ± 0,3 

65b 
KCTKĐ: Khoảng cách từ khi đẻ 
Số liệu trong cùng hàng có chữ cái khác nhau sai khác có nghĩa với P<0,05 
(Nguồn: Đoàn Đức Vũ và ctv. 1999 a) 

 

Cân bằng dinh dưỡng và sử dụng rơm ủ urê, bánh dinh dưỡng trong 

khẩu phần đã chứng minh được tác dụng của nuôi dưỡng đối với việc cải 

thiện khả năng sinh sản cho đàn bò sữa trong điều kiện khẩu phần thức ăn 

như hiện nay. Kết quả thí nghiệm cho thấy, khoảng cách từ khi đẻ đến họat 

động lại của buồng trứng (xác định bằng kỹ thuật RIA) đã giảm từ 112 ngày 

xuống còn 94 ngày ở lô rơm ủ urê và 91 ngày ở lô bánh dinh dưỡng. Khỏang 

cách từ khi đẻ đến phối giống lần đầu và đến thụ thai cũng đã giảm đáng kể, 

từ đó làm cho khoảng cách hai lứa đẻ đã rút ngắn được khoảng 1 tháng. 

Sự cải thiện một số chỉ tiêu sinh sản của gia súc khi khẩu phần có sử 

dụng rơm ủ urê và bánh dinh dưỡng là do chế độ dinh dưỡng được cải thiện, 

từ đó tác động tốt đến các hoạt động sinh sản (Lotthammer, 1991) [52]. Trước 

đây, những thí nghiệm xác định ảnh hưởng của khẩu phần đến khả năng sinh 

sản của bò sữa chưa được tiến hành nhiều. Tuy nhiên, gần đây một số tác giả 
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thông báo rằng bánh dinh dưỡng có tác dụng cải thiện được khả năng sinh 

sản của bò sữa. Latief Toleng và ctv. (1998) [48]  nhận thấy rằng khoảng 

cách từ khi đẻ đến khi phối giống lần đầu đã giảm từ 159,8 ngày ở lô đối 

chứng xuống còn 127,6 ngày ở lô thí nghiệm. Hệ số phối giống đậu thai giảm 

từ 1,7 xuống còn 1,2 và tỷ lệ đậu thai tăng từ 69,2% lên 75%. Samad Khan 

(1998) [83] nhận xét sơ bộ rằng bổ sung bánh dinh dưỡng đã giảm được 

khoảng cách hai lứa đẻ ở bò sữa. 

Tóm lại, khẩu phần được cải tiến để cân bằng dinh dưỡng, kể cả 

không sử dụng hoặc có sử dụng bánh dinh dưỡng và rơm ủ urê  đã có ảnh 

hưởng rõ rệt đến khả năng sản xuất, sinh sản và hiệu quả kinh tế chăn nuôi. 

Đạt được sự cải thiện này là do: 

 Khẩu phần cân đối năng lượng/protein và tăng tỷ lệ tinh/thô làm cho sự 

hoạt động của hệ vi sinh vật có hiệu quả hơn, từ đó tăng khả năng tiêu 

hóa thức ăn và chuyển hóa những sản phẩm của quá trình lên men trong 

dạ cỏ. 

 Sử dụng rơm ủ urê và bánh dinh dưỡng đã cải thiện được môi trường dạ 

cỏ, tăng khả năng tiêu hoá thức ăn và tăng sức sản xuất của bò sữa (như 

đã trình bày trong những kết quả thí nghiệm 4). 

 Khẩu phần cải tiến đã giảm đáng kể giá thành khẩu phần do giảm được 

lượng cám hỗn hợp và hèm bia. Hai loại thức ăn này thường đắt và người 

nông dân phụ thuộc nhiều vào các cơ sở cung cấp.  
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 Bùi Văn Chính và Lê Trọng Lạp (1996) [5] đã bước đầu nghiên cứu 

cải tiến khẩu phần ăn cho bò sữa ở khu vực phía Bắc. Kết quả cho thấy rằng 

khi khẩu phần bò sữa được cân đối lại dinh dưỡng thì năng suất sữa ổn định 

hơn và tăng  tỷ lệ chất béo trong sữa. Ở khu vực phía Nam chưa có những 

nghiên cứu trên lĩnh vực cải tiến khẩu phần ăn cho bò sữa. 

 

Chương 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1. Kết luận: 

1/ Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của một số phụ phế phẩm 

chính trong khẩu phần ăn của bò sữa: Giá trị dinh dưỡng của rơm lúa thấp, 

đặc biệt là 2 chỉ tiêu xơ thô và protein thô: xơ thô trung bình là 32,6%/VCK, 

protein thô chỉ có 4,6%/VCK. Thành phần cấu trúc tế bào NDF và ADF cao: 

67,3 và 40,1% tương ứng làm cho khả năng ăn vào bị hạn chế và khả năng 

tiêu hóa không cao (phân giải VCK chỉ đạt 38,3% và VCHC chỉ đạt 39,5%). 

Hèm bia và xác đậucó hàm lượng protein cao: 31,7% trong hèm bia và 23,4% 

trong xác đậu. Xác mỳ có dẫn xuất không đạm cao (81,6%) được xem là loại 

thức ăn cung cấp năng lượng. Khả năng phân giải vật chất hữu cơ của hèm 

bia, xác đậu và xác mì cao, đạt từ 60 – 70% 

2/ Đặc điểm dinh dưỡng khẩu phần ăn của bò sữa: Do đặc điểm về giá 

trị dinh dưỡng của phụ phế phẩm và khả năng xây dựng một khẩu phần thức 
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ăn hợp lý cho bò sữa của người nông dân còn hạn chế làm cho khẩu phần ăn 

của bò sữa thường mất cân đối dinh dưỡng so với nhu cầu, đặc biệt là hai yếu 

tố năng lượng và protein. Ở khẩu phần của nhóm bò có năng suất sữa dưới 15 

kg, năng lượng đáp ứng đủ (107%) nhưng dư thừa protein rất nhiều (147%) so 

với nhu cầu. Ở khẩu phần của nhóm bò có năng suất sữa trên 15 kg, protein 

đáp ứng đủ (103%) nhưng lại thiếu năng lượng (chỉ đạt 83%). 

3/ Hiệu qủa sử dụng rơm ủ urê và bánh dinh dưỡng trong khẩu phần ăn 

của bò sữa: Tỷ lệ 4% urê là mức độ thích hợp để xử lý rơm lúa. Ủ rơm với 

4% urê đã làm tăng giá trị dinh dưỡng của rơm: protein thô tăng từ  4,3% lên 

8,6%; phân giải vật chất khô tăng từ 37,9% lên 49,4%. Bánh dinh dưỡng với 

40% rỉ mật và 5% urê có hàm lượng protein thô là 16%, năng lượng trao đổi 

là 2350 Kcal là hỗn hợp phụ phế phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Sử dụng 

rơm ủ urê và bánh dinh dưỡng trong khẩu phần bò sữa đã cải thiện được hai 

chỉ tiêu pH và NH3 dịch dạ cỏ thích hợp hơn cho sự hoạt động của hệ vi sinh 

vật, từ đó tăng khả năng phân giải thức ăn. Khẩu phần có sử dụng rơm ủ urê 

và bánh dinh dưỡng đã gia tăng đáng kể năng suất sữa (tăng khoảng 10-

12%), cải thiện một số chỉ tiêu sinh sản (rút ngắn khoảng cách hai lứa đẻ 

xuống 1 tháng), tăng tỷ lệ mỡ sữa và hiệu quả kinh tế. 

4/ Phương pháp đơn giản để xây dựng khẩu phần cân đối dinh dưỡng 

cho bò sữa: Bảng phối hợp thức ăn để xây dựng khẩu phần dựa trên 3 mức cỏ 

xanh khác nhau có thể áp dụng một cách dễ dàng trong điều kiện chăn nuôi 
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nông hộ và trình độ của nông dân hiện nay. Với phương pháp này, các loại 

phụ phế phẩm, đặc biệt là rơm ủ urê và bánh dinh dưỡng được sử dụng có 

hiệu qủa vào thực tiễn sản xuất. 

5/ Hiệu qủa sử dụng những khẩu phần cải tiến: Khẩu phần cải tiến đã 

gia tăng đáng kể năng suất sữa, mỡ sữa và hiệu quả kinh tế, đặc biệt đối với 

những khẩu phần có sử dụng rơm ủ urê và bánh dinh dưỡng (tăng 4.800 đến 

5.600 ñoàng/con/ngaøy). 

4.2. Đề nghị: 

- Cần xử lý rơm lúa bằng biện pháp ủ với urê 4% và sử dụng bánh dinh 

dưỡng trong chăn nuôi bò sữa. 

- Áp dụng bảng phối hợp thức ăn để cân đối lại khẩu phần hiện nay cho đàn 

bò sữa. 

- Đề nghị cho phép ứng dụng kết quả nghiên cứu và những khuyến cáo của 

đề tài vào sản xuất, nghiên cứu và giảng dạy để phát triển ngành chăn nuôi 

bò sữa bền vững và có hiệu quả. 
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